phần mở đầu

1. Tên đề tài:

Phương hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản của Ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ .

2. Tính cấp thiết của đề tài:

+ Mặt hàng thuỷ sản là một trong những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng và chiếm một tỷ trọng lớn trong số các mặt hàng đang xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

+ Hiệp định thương mại Việt mỹ đã có hiệu lực, tạo ra cơ hội rất lớn cho việc xuất khẩu hàng hoá của Việt nam sang thị trường Mỹ nói chung và với mặt hàng thuỷ sản nói riêng.

+Thị trường Mỹ là một thị trường lớn nhưng còn rất mới đối với các doanh nghiệp của Việt nam. Thị trường này có những đặc thù riêng đòi hỏi phải có những nghiên cứu toàn diện.

+ Ngành thuỷ sản đang trong quá trình đầu tư để trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Hàng thuỷ sản trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực với kim ngạch xuất khẩu đạt được năm 2001 là 1760 triệu USD.  Định hướng phát triển xuất khẩu của ngành giai đoạn 2000-2010 đặt ra mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu  3,5 tỷ USD trong đó kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng  25-28% trong tổng số kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản. Điều đó đòi hỏi phải nghiên cứu để tìm ra phương hướng và giải  pháp thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường này.

3. Mục đích nghiên cứu của đề tài

+ Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về xuất khẩu .

+ Phân tích thực trạng tình hình xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam vào  thị trường Mỹ .

 +Căn cứ vào cơ sở lý luận và kết quả phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ, định hướng phát triển của ngành thuỷ sản để đề xuất phương hướng và giải pháp  nhằm thúc đẩy xuất khẩu  thuỷ sản vào thị trường này .

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài:

 Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản của  ngành thuỷ sản Việt nam vào  thị trường Mỹ. 

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Đề tài nghiên cứu các hoạt động xuất khẩu hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ với thời gian nghiên cứu từ năm 1994 tới nay.

5. Phương pháp nghiên cứu 

Để giải quyết những vấn đề đặt ra, luận văn đã sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng trong môi trường thực tế, hiện tại và kết hợp với các phương pháp cụ thể như: phương pháp phân tích, điều tra, tổng hợp, hệ thống,... để luận giải, khái quát và phân tích thực tiễn theo mục đích của đề tài.

6. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận luận văn bao gồm ba chương như sau:

Chương một: Những vấn đề  cơ bản về xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ.

     Chương hai: Thực trạng xuất khẩu hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ.

     Chương ba: Phương hướng và giải pháp chủ yếu thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sảnViệt nam vào  thị trường Mỹ.

Chương một:

Những vấn đề cơ bản về xuất khẩu hàng

 thuỷ sản vào  thị trường Mỹ.

1.1. Khái quát chung về xuất khẩu hàng hoá
1.1.1 Khái niệm xuất khẩu.

Xuất khẩu là việc bán hàng hoá hoặc dịch vụ cho nước ngoài trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương tiện thanh toán. Cơ sở của hoạt động xuất khẩu  là hoạt động mua bán trao đổi hàng hoá( bao gồm cả hàng hoá hữu hình và hàng hoá vô hình ) trong nước. Khi sản xuất phát triển và trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia có lợi , hoạt động này mở rộng phạm vi ra ngoài biên giới của quốc gia hoặc thị trường nội địa và khu chế xuất ở trong nước.

Xuất khẩu là một hoạt động cơ bản của hoạt động ngoại thương, nó đã xuất hiện từ lâu đời và ngày càng phát triển. từ hình thức cơ bản đầu tiên là trao đổi hàng hoá giữa các nước, cho đến nay nó đã rất phát triển  và được thể hiện thông qua nhiều hình thức. hoạt động xuất khẩu ngày nay diễn ra trên phạm vi toàn cầu, trong tất cả các nghành, các lĩnh vực của nền kinh tế, không chỉ là hàng hoá hữu hình mà cả hàng hoá vô hình với tỷ trọng ngày càng lớn.

1.1.2  Lợi ích  của xuất khẩu.

Xuất khẩu hàng hoá  là một hoạt động nằm trong lĩnh vực phân phối và lưu thông hàng hoá của một qúa trình tái sản xuất hàng hoá mở rộng, mục đích liên kết sản xuất với tiêu dùng của nước này với nước khác. Hoạt động đó không chỉ diễn ra giữa các cá thể riêng biệt , mà là có sự tham ra của toàn bộ hệ thống kinh tế với sự điều hành của nhà nước. Xuất khẩu hàng hoá là hoạt động kinh doanh buôn bán trên phạm vi quốc tế.Xuất khẩu hàng hoá có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Nền sản xuất xã hội của một nước phát triển như thế nào  phụ thuộc rất lớn vào hoạt  động xuất khẩu. Thông qua xuất khẩu có thể làm gia tăng ngoại tệ thu được, cải thiện cán cân thanh toán, tăng thu ngân sách, kích thích đổi mới công nghệ, cải biến cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm và nâng cao mức sống của người dân. Đối với những nước có trình độ kinh tế còn thấp như nước ta, những nhân tố tiềm năng là tài nguyên thiên nhiên và lao động, còn những yếu tố thiếu hụt như vốn, thị trường và khả năng quản lý. Chiến lược hướng về xuất khẩu thực chất là giải pháp mở của nền kinh tế nhằm tranh thủ vốn và kỹ thuật của nước ngoài, kết hợp chúng với tiềm năng trong nước về lao động và tài nguyên thiên nhiên dÓ tạo ra sự tăng trưởng mạnh cho nền kinh tế, góp phần rút ngắn khoảng cách với nước giầu. Xuất khẩu có một vai trò quan trọng

+ Xuất khẩu tạo nguồn vốn cho nhập khẩu và tích luỹ phát triển sản xuất, phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Công nghiệp hoá đất nước theo những bước đi thích hợp là con đường tất yếu để khắc phục tình trạng nghèo nàn và chậm phát triển của nước ta. để thực hiện đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì trước mắt chúng ta phải nhập khẩu một số lượng lớn máy móc thiết bị hiện đại từ bên ngoài, nhằm trang bị  cho nền sản xuất. Nguồn vốn để nhập khẩu thường dựa vào các nguồn chủ yếu là: đi vay, viện trợ, đầu tư nước ngoài và xuất khẩu. Nguồn vốn vay rồi cũng phải trả, còn viện trợ và đầu tư nước ngoài thì có hạn, hơn nước các nguồn này thường bị phụ thuộc vào nước ngoài. Vì vậy, nguồn vốn quan trọng nhất để nhập khẩu chính là xuất khẩu. Thực tế là nước nào gia tăng được xuất khẩu thì nhập khẩu theo đó sẽ tăng theo . Ngược lại, nếu nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu làm cho thâm hụt cán cân thương mại quá lớn có thể ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế quốc dân.

Trong tương lai, nguồn vốn bên ngoài sẽ tăng nhưng mọi cơ hội đầu tư, vay nợ từ nước ngoài và các tổ chức quốc tế chỉ có được khi các chủ đầu tư và các nguồn cho vay thấy được khả  năng xuất khẩu – nguồn vốn vay duy nhất để trả nợ thành hiện thực.

+ Xuất khẩu đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển:

Cơ cấu sản xuất và tiêu dùng trên thế giới đã và đang thay đổi vô cùng mạnh mẽ. Đó là thành quả của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá phù hợp với xu hướng phát triển cuả kinh tế thế giới là tất yếu đối với nước ta.

Ngày nay, đa số các nước đều lấy nhu cầu thị trường thế giới để tổ chức sản xuất. Điều đó có tác động tích cực tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh tế phát triển. Sự tác động này được thể hiện:

- Xuất khẩu tạo điều kiện cho các ngành khác có cơ hội phát triển thuận lợi. Chẳng hạn, khi phát triển xuất khẩu sẽ tạo cơ hội đầy đủ cho việc phát triển ngành sản xuất nguyên vật liệu như bông, đay,... . Sự phát triển ngành chế biến thực phẩm( gạo, cà phê...) có thể kéo theo các ngành công nghiệp chế tạo thiết bị phục vụ nó.

- Xuất khẩu tạo khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển và ổn định.

Xuất khẩu tạo điều kiện mở rộng khả năng cung cấp đầu vào cho sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

+ Xuất khẩu có vai trò tích cực đổi mới trang thiết bị và công nghệ sản xuất.

Hoạt động xuất khẩu là hoạt động kinh doanh trên phạm vi thị trường thế giới, một thị trường mà sự cạnh tranh ngày càng diễn ra ác liệt. Sự tồn tại và phát triển hàng hoá xuất khẩu  phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và giá cả; do đó phụ thuộc rất lớn vào công nghệ sản xuất ra chúng. Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất trong nước phải luôn luôn đổi mới, luôn cải tiến thiết bị, máy móc nhằm nâng cao chất lượng sản xuất. Mặt khác, xuất khẩu trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh quyết liệt còn đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao tay nghề, trình độ của người lao động.

+ Xuất khẩu có tác động tích cực tới việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân.

Tác động của xuất khẩu đến đời sống bao gồm rất nhiều mặt. Trước hết thông qua hoạt động xuất khẩu, với nhiều công đoạn khác nhau đã thu hút hàng triệu lao động vào làm việc và có thu nhập tương đối cao, tăng giá trị ngày công lao động, tăng thu nhập Quốc dân.

Xuất khẩu còn tạo nguồn vốn để nhập khẩu hàng hoá tiêu dùng thiết yếu, phục vụ đời sống và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

+ Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta:

 Đẩy mạnh xuất khẩu có vai trò tăng cương sự hợp tác Quốc tế với các nước, nâng cao địa vị và vai trò của nước ta trên trường Quốc tế..., xuất khẩu và công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu thúc đẩy quỹ tín dụng, đầu tư, mở rộng vận tải Quốc tế... . Mặt khác, chính các quan hệ kinh tế đối ngoại mà chúng tâ kể trên lại tạo tiền đề cho việc mở rộng xuất khẩu.

Có thể nói xuất khẩu không chỉ đóng vai trò chất xúc tác hỗ trợ phát triển kinh tế, mà nó còn cùng với hoạt động nhập khẩu như là yếu tố bên trong trực tiếp tham gia vào việc giải quyết những vấn đề thuộc nội bộ nền kinh tế như: vốn, lao động, kỹ thuật, nguồn tiêu thụ, thị trường,... . Đối với nước ta, hướng mạnh về xuất khẩu là một trong những mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế đối ngoại, được coi là vấn đề có ý nghĩa chiến lược để phát triển kinh tế và thực hiện công nghiệp hoá đất nước, qua đó có thể tranh thủ đón bắt thời cơ, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, rút ngắn sự chênh lệch về trình độ phát triển của Việt nam so với thế giới. Kinh nghiệm cho thấy bất cứ một nước nào và trong một thời kỳ nào đẩy mạnh xuất khẩu thì nền kinh tế nước đó trong thời gian này có tốc độ phát triển cao.

1.1.3 Nhiệm vụ của xuất khẩu
1.2. hoạt động xuất khẩu hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam. 

1.2.1 Ngành thuỷ sản trong hệ thống các Ngành của nền kinh tế Quốc dân

Nền kinh tế Quốc dân là một hệ thống thống nhất bao gồm nhiều ngành kinh tế. Các ngành kinh tế ra đời và phát triển trong nền kinh tế Quốc dân là do sự phân công lao động xã hội và chuyên môn hoá sản xuất. Thuỷ sản là một ngành kinh tế có một vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Nghị Quyết Ban chấp hành Trung ương 5 khoá VII đã xác định “ xây dựng ngành thuỷ sản thành ngành kinh tế mũi nhọn...”. Cho đến nay ngành thuỷ sản đã có cả một quá trình  phát triển. Với  tư cách là một ngành kinh tế, Ngành thuỷ sản có hệ thống tổ chức, có cơ cấu kinh tế,  có tiềm năng phát triển, đã và đang  có những  đóng góp  nhất định vào sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế  Quốc dân.

1.2.1.1 Hệ thống bộ máy tổ chức của ngành thuỷ sản:
Bộ Thuỷ sản là cơ quan quản lý nhà nước trung ương của ngành thuỷ sản Việt Nam. Bộ trưởng thuỷ sản là thành viên của Chính phủ. Giúp việc cho bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước có các Thứ trưởng và các cơ quan tham mưu: Vụ nghề cá, Cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Tổ chức cán bộ và lao động, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ phát chế, Vụ Tài chính Kế toán, Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.

Cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và hệ thốn 31 chi cục tại các địa phương có nhiệm vụ tham mưu xây dựng chính sách, trực tiếp chỉ đạo và thanh tra công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

Trung tâm kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản (NAFIQACEN), gồm Văn phòng Trung tâm và 6 chi nhành trọng điểm nghề cá thực hiện chức năng là cơ quan thẩm quyền của Việt Nam về kiểm soát, bảo đảm an toàn vệ sinh chất lượng sản phẩm thuỷ sản.

Trung tâm khuyến ngư Trung ương, có Văn phòng đai diện tại thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống các Trung tâm khuyến ngư, khuyến nông tại các tỉnh,thành phố trong cả nước thực hiện chuyển giao kinh nghiệm, kỹ thuật, công nghệ, phổ biến thông tin giúp nông ngư dân phát triển sản xuất thuỷ sản tại mọi địa phương, mọi thành phần kinh tế. Tại các tỉnh ven biển, cơ quan quản lý thuỷ sản địa phương và các Sở Thuỷ sản trực thuộc UBND tỉnh, thành phố, chịu sự quản lý chuyên ngành của Bộ Thuỷ sản.

Tại các tỉnh không có biển, cơ quan quản lý thuỷ sản được đặt trong Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường Đại học Thuỷ Sản - Nha Trang, Khoa Thuỷ sản (Đại học Cần Thơ, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh), các trường Trung học Thuỷ sản 1,2 và 4 tại các đơn vị chịu trách nhiệm chính đào tạo nguồn nhân lực cho ngành.

Trong hệ thống bộ máy của ngành thuỷ sản còn có các cơ quan khoa học và các cơ quan thông tin, báo chí. Các tổ chức chính trị xã hội và nghề nghiệp có vai trò quan trọng trong tổ chức, động viên lao động nghề cá, các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, đồng thời tham gia vào công tác quản lý Nhà nước của ngành. Các tổ chức đó là:

- Công đoàn Thuỷ sản Việt Nam với 67.000 đoàn viên.

- Hội nghề cá Việt Nam

- Hội hiệp chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam.

1.2.1.2.Tiềm năng phát triển của ngành thuỷ sản Việt nam

 *Tiềm năng  tự nhiên

 Nước ta trải dài trên 13 độ vĩ bắc kề sát biển đông, bờ biển dài từ Móng cái ( Quảng ninh) tới Hà tiên ( Kiên giang) dài 3260 Km, với 112 cửa sông lạch. Theo tuyên bố của chính phủ nước CHXHCN Việt nam năm 1997, biển nước ta gồm nội hải, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, cả quần đảo Trương sa và Hoàng sa và hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ. Riêng vùng đặc quyền kinh tế đã có diện tích gần 1 triệu Km2, gấp 3 lần diện tích đất liền. Bên cạnh đó, Biển đông của ta là một vùng biển mở, thông với Đại Tây dương ( ở nam Thái Bình dương) và ấn Độ dương (qua eo Malacca). Phần thềm lục địa phía Tây và Tây nam nối liền đất liền của nước ta.

Môi trường nước mặn xa bờ ; bao gồm vùng nước ngoài khơi thuộc vùng đặc quyền kinh tế. Mặc dù chưa nghiên cứu kỹ về mặt nguồn lợi nhưng những năm gần đây ngư dân đã khai thác rất mạnh cả ở 4 vùng biển khơi ( Vịnh Bắc bộ, Duyên hải Trung bộ, Đông nam bộ, Tây nam bộ và Vịnh Thái lan).

Nhìn chung, nguồn lợi mang tính phân tán, quần tụ, dàn nhỏ nên rất khó tổ chức khai thác công nghiệp cho hiêu quả kinh tế cao. Thêm vào đó khí hậu thuỷ văn của vùng biển này rất khắc nghiệt, nhiều dông bão làm cho quá trình khai thác gặp rất nhiều rủi ro và tăng thêm chi phí sản xuất.

Môi trường nước mặn gần bờ là vùng nước sinh thái quan trọng nhất đối với các loại thuỷ sinh vật vì nó có nguồn thức ăn cao cấp nhất do có các cửa sông, lạch đem lại phù sa và các chất vô cơ, hữu cơ hoà tan làm thức ăn tốt cho các sinh vật bậc thấp và đến lượt mình các sinh vật bậc thấp là thức ăn cho tôm cá. Vì vậy vùng này trở thành bãi sinh sản, cư trú và phát triển của nhiều loại thuỷ sản.

Vùng Đông và Tây nam bộ có sản lượng khai thác cao nhất, có khả năng đạt 67% sản lượng khai thác của Việt nam. Vịnh Bắc bộ với trên 3000 hòn đảo tạo nên nhiều bãi triều quanh đảo có thể nuôi các loại nhuyễn thể  có giá trị như trai ngọc, hầu, sò huyết, bào ngư.... Vịnh Bắc bộ có khu hệ cá nhiều nhưng có đến 10,7% số loài mang tính ốn đới và thích nước ấm.

Tuy nhiên, đặc tính nguồn lợi này gây khó khăn cho các nhà khai thác khi phải lựa chọn các thông số khai thác cho các ngư cụ sao cho vừa kinh tế và vừa tính chọn lọc cao nhất. Nghề khai thác của Việt nam là một nghề khai thác đa loài, đa ngư cụ. Khâu chế biến cũng gặp nhiều khó khăn vì sản lượng đánh bắt không nhiều và mất nhiều thời gian và công sức để phân loại trước khi chế biến.

Vùng nước gần bờ ở Vịnh Bắc bộ và Đông Tây nam bộ là vùng khai thác chủ yếu của nghề cá Việt nam, chiếm 70% lượng hải sản khai thác toàn vùng biển. Do đó , lượng hải sản vùng ven bờ bị khai thác quá mức cho phép, thậm chí cả cá thể chưa trưởng thành và đàn đi lẻ. Vấn đề đặt ra cho ngành thuỷ sảnViệt nam là phải hạn chế khai thác nguồn lợi này,  đồng thời cẩn trọng khi phát triển đội tàu đánh cá, dùng tàu chuyên dùng lớn, độc nghề và xây dựng các cơ sở sản xuất quy mô lớn sẽ không thích hợp. Vùng này chỉ thích hợp phát triển một cách hiệu quả là đa loài với quy mô tổ chức tương đối nhỏ.

Trên cơ sở các tài liệu đã có kết hợp với thực tiễn khai thác ở vùng biển khơi những năm gần đây có thể thấy rằng nguồn lợi khai thác thuỷ sản ở nước ta kể cả những vùng gần bờ và xa bờ nhìn chung mang những đặc điểm lớn sau đây: Nguồn lợi hải sản không giàu, mức phong phú trung bình, càng xa mật độ càng giảm, tài nguyên hải sản càng nghèo. Nguồn lợi đa loại, nhiều cá tạp không có chất lượng cao. Thực tế đánh bắt cho thấy ở miền Bắc chất lượng cá có thể xuất khẩu trong lượng khai thác ngoài khơi chỉ có thể đạt khoảng 5-155; ở vùng miền trung chỉ có một số loại cá nổ lớn và mực có thể xuất khẩu lớn; Đông và Tây nam bộ số lượng cá được đem xuất khẩu cũng chỉ có thể chiếm 205, trong khi đó lượng cá có thể dùng trực tiếp là thực phẩm cho nhu cầu trong nước chỉ đạt khaỏng 50% đối với vùng biển Bắc và Trung bộ và 40% đối với vùng biển Đông và Tây nam bộ. Lượng cá tạp chiếm khoảng 40%.

Môi trường nước lợ: bao gồm vùng nước cửa sông, ven biển và rừng ngập mặn, đầm phá. đây là nơi cư trú, sinh sản, sinh trưởng của nhiều loại tôm cá có giá trị kinh tế cao.

Các vùng nước lợ của nước ta, đặc biệt là những vùng rừng ngập mặn ven bờ đã bị lạm dụng quá mức cho việc nôi trồng thuỷ sản, co nhất là cho việc nuôi tôm. 

Tổng diện tích nước lợ khoảng 619 nghìn ha, với nhiều loại thuỷ sản đặc sản có giá trị kinh tế cao như: tôm, rong, cá  nước mặn , nước  lợ,.... Đặc biệt rừng ngập mặn là nơi nuôi dưỡng chính cho ấu trùng giống hải sản. Tuy nhiên, theo  tổ chức FAO (1987)  thì diện tích rừng ngập mặn ven biển Việt nam giảm từ 400 nghì ha xuống 250 nghìn ha.

Do đó, để tăng diện tích nuôi trồng thuỷ sản ở môi trường nước này thì biện pháp hiệu quả nhất là lựa chọn những vùng nuôi thích hợp với kỹ thuật nuôi thâm canh, song với việc này cần có việc quy hoạch và chỉ đạo sản xuất.

Vùng nước lợ vừa có ý nghĩa sản xuất lớn, vừa  có ý nghĩa trong việc bảo vệ và tái tạo nguồn lợi. Đây là môi trường tốt cho việc phát triển nuôi dưỡng ấu trùng giống hải sản sao cho tương xứng với tiềm năng to lớn này như: phải quy hoạch cụ thể diện tích nuôi tròng và nâng cao kỹ thuật nuôi trồng,...

Khí hậu thuỷ văn: Biển Việt nam nằm ở vùng nhiẹt đới, tận cùng phía đông nam của lục địa Châu á. Nên khí hậu chịu ảnh hưởng của cả đai dương ( Thái Bình Dương) và lục địa biểu hiện đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Tác động của chế độ gió mùa cùng với sự chi phối của chế độ mưa nhiệt đới đã ảnh hưởng một cách phức tạp đến độ phân bổ , sự biến động nguồn lợi sinh vật biển tới trữ lượng và khả năng khai thác cá.

Nguồn lợi thuỷ sinh vật Việt nam: rất phong phú, đa dạng và nhiều laọi có giá trị kinh tế. Chỉ tính riêng các loại sinh vật biển, tự nhiên hải sản nước ta đã rất phong phú: Khu hệ cá rất phong phú và đa dạng với khoảng 2000 loài và đã kiểm định được 1700 loài. nhưng số cá kinh tế không nhiều chỉ khoảng 100 loài, trong đó có gần 50 loài có giá trị cao như: Thu, Nhô, Song, Chim, Hồng.... Theo kết quả điều tra, Giáp xác có khoảng 1647 loài, trong đó tôm có vai trò quan trọng nhất với hơn 70 loài thuộc 6 họ (tôm he được coi là đặc sản quan trong nhất kể cả trữ lượng và giá trị kinh tế). Nhìn chung, sản lượng tôm khai thác ở vùng biển Đông và Tây nam bộ là chủ yếu. Còn Vịnh Bắc bộ chỉ chiếm 5-6% tổng số sản lượng. Nhuyễn thể có khoảng 2523 loài, giá trị kinh tế cao nhất là Mực ống và Mực nang và có sản lượng cao. Ngoài ra còn có các loại Nghêu,  Ngao, Điệp, Sò, Hải sâm,... có giá trị kinh tế cao. Rong có khoảng 600 loài, trong đó có Rong câu, Rong mơ, Tảo đang sử dụng trong một số lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp. Nhìn chung nguồn lợi hải sản Việt nam có nhiều loài có giá trị kinh tế cao như : tôm, cá, cua, đồi môi, tạo,... tạo điều kiện thuận lợi cho việc đa dạng hoá cơ cấu sản phẩm. Tuy nhiên, một số loài mang tính chất ven biển chiếm trên 65%, sống rải rác, phân tán và có đặc điểm chung là kích cơ nhỏ, cá tạp nhiều, biến động theo mùa và mật độ không cao, do đó để phát triển ngành thuỷ sản cần phải quy hoạch lại vùng khai thác sao cho có hiệu quả nhất.

Về tuổi và độ sinh trưởng: chu kỳ sinh sống của các loài cá biển Việt nam tương đối ngắn và thường từ 3-4 năm, nên các đàn thường được bổ sung xung quanh bảo đảm duy trì một cách bình thường. Tốc độ sinh trưởng tương đối nhanh, ở vào những năm đầu, năm thứ hai giảm dần và năm thứ ba giảm rõ rệt. Do vòng đời ngắn, tốc độ sinh trưởng lại nhanh như vậy nên chiều dài của các loại cá kinh tế ở biển nước ta hầu hết chỉ 15-20cm , cỡ lớn nhất đạt 75-80cm. Đặc điểm hải sản nước ta có độ tuổi ngắn nhưng tốc độ sinh trưởng lại tương đối nhanh, do đó vẫn bảo đảm duy trì một cách bình thường và đáp ứng nhu cầu khai thác phù hợp. Trữ lượng thuỷ sản của Việt nam vẫn cho phép khai thác từ 1-1,2 triệu tấn/ năm mà vẫn bảo đảm tái tạo tự nhiên nguồn lợi thuỷ sản.

Tổng hợp kết quả của công trình nghiên cứu điều tra khoa học nguồn lợi sinh vật biển Việt nam,chúng ta có thể đánh giá trữ lượng và khả năng khai thác nguồn hải sản của Việt nam như sau: trữ lượng nguồn lợi hải sản 3-3,5 triệu tấn. Khả năng khai thác 1,5-1,6 triệu tấn trong đó tầng mặt (51-52%), tầng đáy (48-49%), khả năng khai thác tối đa mà vẫn bảo đảm tái tạo tự nhiên nguồn lợi là 1,0 - 1,3 triệu tấn/ năm. Sản lượng khai thác có hiệu quả  khoảng 1 triệu tấn/ năm và sản lượng gia tăng 0,5-0,5 triệu tấn.

Tuy nhiên, trữ lượng hải sản là có hạn, vì vậy muốn tăng sản lượng khai thác thuỷ sản của Việt nam thì cần phải tăng cường công tác nuôi trồng thuỷ sản, cần quy hoạch, khoanh vùng vùng khai thác hải sản , khai thác đúng mùa vụ khi sinh vật biển đã trưởng thành, đồng thời chú ý đến công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi sinh vật biển.

* Về lao động:

Lao động nghề cá của Việt nam có số lượng đông đảo, thông minh, khéo tay, chăm chỉ, có thể tiếp thu nhanh chóng và áp dụng sáng tạo công nghệ tiến. Giá cả sức lao động của Việt nam trong lĩnh vực thuỷ sản tương đối thấp so với khu vực và trên thế giới. Đây là một lợi thế cạnh tranh trong quá trình hội nhập. Tuy nhiên, lao đông thuỷ sản chủ yếu là lao động giản đơn, trình độ văn hoá thấp và phần lớn chưa được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu phát triển mới. Do đó, để nâng cao sản lượng khai thác thuỷ sản thì việc nâng cao trình độ của ngư dân là thiết yếu. Năm 1995 lao động nghề cá là 3,02 triệu người đến năn 1999 là 3,38 triệu người, đến năm 2001 là 3,54 triệu người. đây chưa kể những hộ, những người nuôi trồng có quy mô nhỏ xen canh ở đồng ruộng.

Tính trong toàn ngành mới có 90 tiễn sỹ, 4200 cán bộ đại học, 14000 cán bộ kỹ thuật chuyên ngành, 5000 cán bộ trung cấp. Giá cả sức lao động trong ngành thuỷ sản của Việt nam còn rất rẻ so với thế giới cũng như khu vực.  

* Tàu thuyền và các ngư cụ

Tàu thuyển đánh cá chủ yếu là vỏ gỗ, các loại tàu có thép, xi măng lớp thép, composite chiếm tỷ trọng không đáng kể. Trong giai đoạn 1990-2000, số lượng tàu máy công suất lớn tăng nhanh. Năm 1998 số lượng thuyền máy là71.767 chiếc, chiếm 82,4% tàu thuyền, tăng 60% so với năm 1990; tàu thủ công là 15.338 chiếc giảm đi 50% so với năm 1990. Đến năm 2000 số lượng tàu thuyền tăng lên 73.397 chiếc so với năm 1990. Tổng công suất tàu thuyền máy tăng nhanh hơn số lượng tàu. Năm 1998 tổng công suất đạt 2,43 triệu CV tăng gấp 3 lần so với năm 1991, đến năm 2001 tổng công suất đã tăng lên 3,21 triệu CV. 

Chủng loại tàu thuyền máy thay đổi theo xu hướng giảm tỷ lệ tàu nhỏ, tăng tỷ lệ tàu lớn khai thác xa bờ do nguồn lợi ven bờ giảm. Năm 1997, Nhà nước đã đầu tư 400 tỷ đồng bằng vốn tín dụng ưu đãi để đóng và cải hoán tàu đánh bắt xa bờ. Số tàu được cải hoán và đóng mới trong năm lần lượt là 322 và 14, vốn giải ngân đạt 335,9 tỷ đồng đạt 84,2% vốn kế hoạch. Năm 1998 Nhà nước tiếp tục đầu tư 500 tỷ đồng để đóng mới 430 tàu và đã có 103 tàu đi vào sản xuất.

Ngư cụ nghề cá nước ta rất phong phú về chủng loại như: lưới lê, lưới kéo, mành vó.... các loại ngư cụ là cơ sở xác định loại nghề cá ở Việt nam. Theo thống kê chưa đầy đủ Việt nam có hơn 20 loại nghề khác nhau, xếp theo các loại họ nghề chủ yếu sau: Họ lưới rê chiếm 34,4%, họ lưới kéo chiếm 26,2%, họ câu chiếm 13,4%, họ ngư cụ cố định ( chủ yếu là nghề lưới đáy, thường ở các cửa sông) chiếm 7,1%, họ mành vó chiếm 5,6%, họ lưới vây chiếm 4,3%, các nghề khác chiếm 9%. Họ lưới kéo chiếm tỷ trọng cao nhất ở các tỉnh Nam bộ (38,1%) trong đó Bến tre, Trà vinh , Sóc trăng chiếm tỷ trọng cao nhất là 47%;  Kiên giang chiếm 41,5%;  Bà Rịa - Vũng Tàu chiếm 38,5%. Điều này phù hợp với nguồn lợi của vùng biển Nam bộ vì trữ lượng cá đáy chiếm một tỷ trọng cao, khoảng 65% tổng trữ lượng của vùng. Họ lưới lê chiếm một tỷ trọng cao ở các tỉnh Bắc bộ chiếm 60%, Bắc Trung bộ 42% phù hợp với nguồn lợi ở Vịnh Bắc bộ cá nổi chiếm 61,3% trữ lượng của vùng. Tuy nhiên, tỷ lệ lưới đáy cao ở một số tỉnh là chưa phù hợp, gây tác động xấu đến bảo vệ nguồn lợi vì đánh bắt không có chọn lọc, bắt cả đàn cá chưa trưởng thành, thường hay vào vùng cửa sông kiếm ăn.

* Các dịch vụ của ngành

+ Dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản: bao gồm hệ thống sản xuất giống thuỷ sản nước ngọt: số cơ sở sản xuất cá giống nhân tạo toàn quốc hiện có 350 cơ sở, cung cấp một số lượng ổn định hầu hết các loại cá nước ngọt truyền thống. Hàng năm, các cơ sở này cung cấp trên 7,6 tỷ con cá giống, kịp thời vụ cho nuôi của cả nước. Tuy nhiên, giá cá giống, đặc biệt là các loại cá đặc sản còn cao, chưa bảo đảm chất lượng giống đúng yêu cầu và chưa được kiểm soát chặt chẽ. Hệ thống sản xuất tôm giống (chủ yếu là tôm sú): mạng lưới sản xuất giống đã hình thành ở hầu hết các tỉnh ven biển. Cả Nước hiện có 2669 trại tôm giống, sản xuất khoảng 10 tỷ tôm giống P15, bước đầu đã đáp ứng được một phần nhu cầu giống. Tuy nhiên, các cơ sở chưa có đủ công nghệ hoàn chỉnh để sản xuất tôm giống sạch bệnh. Hệ thống sản xuất thức ăn : toàn Quốc hiện có 40 cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp cho nuôi tôm sú với tổng công suất 30.000 tấn/ năm. Thức ăn sản xuất, nhìn chung, chưa đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng, giá thành cao do chi phí đầu vào chưa hợp lý. Một số mô hình nuôi bán thâm cạnh ( nuôi tôm), thâm canh ( nuôi cá lồng) còn phải nhập thức ăn nước ngoài, gây lãng phí ngoại tệ.

+ Dịch vụ hậu cần khai thác thuỷ sản:

- Cơ khí đóng sửa tàu thuyền: hiện có 702 cơ sở với năng lực đóng mới 4000 chiếc/ năm các loại tàu vỏ gỗ từ 400 CV trở xuống và các loại tàu vở sắt từ 250 CV trở xuống; năng lực sửa chữa 8.000 chiếc/ năm. Công nghệ đóng mới tàu thuyền trên cả nước chủ yếu là đóng tàu vỏ gỗ, đóng mới vỏ sắt rất hạn chế, chỉ tập trung ở hai xí nghiệp là cơ khí Hạ Long và cơ khí Nhà Bè. Sự phân bổ các cơ sở trong cả nước theo vùng lãnh thổ là: Miền Bắc có 7 cơ sở, Bắc Trung bộ có 145 cơ sở, Nam Trung bộ có 385 cơ sở, Đông nam bộ có 95 cơ sở, Tây Nam bộ có 70 cơ sở.

- Cơ sở bến cảng cá: tính đến năm 2000 số bến cảng cá đã và đang 

xây dựng có 70 cảng, trong đó 54 cảng thuộc vùng ven biển, 16 cảng trên tuyến đảo. Tổng chiều dài bến cảng là 4146 m. Số bến cảng cá đã đưa vào sử dụng là 48 cảng. Hệ thống hạ tầng dịch vụ như cung cấp nguyên liệu, nước đá bảo quản, nước sinh hoạt, dịch vụ sửa chữa tàu thuyền đều được xây dựng trên cảng. Một số cảng còn bố trí kho tàng bảo quản, nhà máy chế biến. Tuy nhiên, tổng thể hệ thống cảng cá chưa được hoàn thiện. Số cảng cá hiện có chủ yếu chỉ đảm bảo đáp ứng nhu cầu neo đậu của tàu thuyền, chưa tạo được các cụm cảng cá trung tâm cho từng vùng, đặc biệt chưa có cơ sở tránh, trú bão, các cơ sở cứu nạn cho tàu thuyền.

- Dịch vụ cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị, hệ thống tiêu thụ sản phẩm: Cơ sở sản xuất lưới sợi, bao bì hiện có 4 xí nghiệp sản xuất với năng lực sản xuất lưới sợi 2000 tấn/ năm, 7400 tấn/ năm dịch vụ vật tư. Dịch vụ cung cấp nguyên liệu và nước đá bảo quản tuy chưa có hệ thống cung cấp với quy mô lớn nhưng năng lực phục vụ tương đối tốt. Riêng việc cung cấp phụ tùng máy tàu, dụng cụ hàng hải chưa được quản lý theo hệ thống. Hệ thống mua bán và tiêu thụ sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng được chia theo ba hệ thống là:

. Hệ thống nhà máy chế biến xuất khẩu hiện có 260 nhà máy với công suất 1000 tấn/ ngày;

. Hệ thống nậu vựa đã được hình thành hầu khắp trên các tỉnh có nghề cá, quy mô và hình thức rất đa dạng và phong phú, đây là hệ thống chủ lực trên thương trường nghề cá, vừa thực hiện mua bán, chế biến và tiêu thụ;

. Hệ thống chợ cá và mạng lưới tiêu thụ trong dân là hệ thống có nhiều yếu kém chưa có tổ chức, hoạt động mạnh mún, chưa tạo hấp dẫn đối với người tiêu dùng.

1.2.1.3 Sản xuất của ngành

* Năng lực sản xuất:

Theo nguồn thông tin của Bộ thuỷ, Việt nam có 3260 km bờ biển, 12 cửa sông thềm lục địa có diện tích 2 triệu km2, trong đó diện tích khai thác có hiệu quả 553 ngàn km2. Bờ biển Việt nam có trên 2000 loài cá trong đó coá khoangr 100 loài có giá trị kinh tế cao. Bước đầu đánh giá trữ lượng cá biển trong vùng thềm lục địa khoản trên 4 triệu tấn. Khả năng khai thác hàng năm khoảng 1,67 triệu tấn. Tình hình cụ thể các loài cá:

· Các tầng đáy: 856.000 tấn chiếm 51,3%

· Các nổi nhỏ : 694.000 tấn chiếm 41,5%

· Cá nổi đại dương ( chủ yếu là cá ngừ) 120.000 tấn chiếm 7,2%. 

Trong đó, phân bố trữ lượng và khả năng khai thác giữa các vùng như sau:

· Biển Trung bộ:

+ Trữ lượng: 606.399 tấn

+ Khả năng khai thác : 242.560 tấn chiếm 14%

· Biển Đông nam bộ

+ Trữ lượng : 2.075.889 tấn 

+ Khả năng khai thác : 830.456 tấn chiếm 49,3%

· Biển Tây Nam bộ

+ Trữ lượng : 506.679 tấn

+ Khả năng khai thác 202.272 chiếm 12,1%

Từ tính chất đặc thù của vùng Biển Việt nam là vùng nhiệt đới, nguồn lợi thuỷ sản rất đa dạng phong phú về chủng loại  nhưng vòng đời ngắn, sống phân tán với quy mô đàn nhỏ, đa loài, mật độ không cao và thay đổi theo thời gian và điều kiện tự nhiên, những yếu tố nay là những khó khăn trong phát triển nghề cá ở Việt nam.

Mặc dù vậy, Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú da dạng như đã nêu trên, trong thời gian hơn một thập kỷ qua, Ngành thuỷ sản Việt nam, đứng trước nhu cầu mạnh mẽ của thị trường thế giới cũng như nhu cầu thực phẩm của người dân trong nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những ngành kinh tế then chốt của đất nước.

Theo số liệu thông kê của Tổng cục Thông kê và Bộ thuỷ sản, sản lượng thuỷ sản Việt nam trong những năm qua liên tục tăng với tốc độ gia tăng trung bình hàng năm là 7,8%/ năm. Năm 1990, tổng sản lượng thuỷ sản chỉ đạt 1019 ngàn tấn đến năm 2000 đã đạt 2003 ngàn tấn đến năm 2001 đạt 2500 ngàn tấn. Trong đó khai thác hải sản chiếm tương ứng là 709, 1280, 1500 ngàn tấn và nuôi trồng thuỷ sản là 310, 722 và 1000 ngàn tấn.

Như vậy, nhìn chung xu hướng tăng sản lượng hải sản của Việt nam trong thời gian qua phù hợp với xu hướng chung của các nước đang phát triển trong khu vực và trên thế giới. Có thể nói tăng sản lượng thuỷ sản của Việt nam trong thời gian qua là 7,8%/ năm là một tỷ lệ đáng kích lệ. Đặc biệt, tốc độ tăng sản lượng giữa đánh bắt và nuôi trồng là khá cân đối. Điều này sẽ bảo đảm cho những bước đi khá vững chắc sau này của ngành thuỷ sản Việt nam. Và đây cũng là vấn đề chứng tỏ rằng tiềm năng của thuỷ sản Việt nam còn rất đa dạng và phong phú.

Biểu1: Ngành thuỷ sản Việt nam qua  11 năm phát triển

	Năm
	Tổng sản lượng thuỷ sản (tấn)
	Trong đó
	Tổng tàu thuyền (chiếc)
	Diện tích nuôi trồng  (ha)
	Số lao động (1000 người )

	
	
	khai thác (tấn)
	nuôi trồng

(tÊn)
	
	
	

	1990
	1019000
	709000
	310000
	72723
	491723
	1860

	1991
	1062163
	714253
	347910
	72043
	489833
	2100

	1992
	1097830
	746570
	351260
	83972
	577538
	2350

	1993
	1116169
	793324
	322845
	93147
	600000
	2570

	1994
	1211496
	878474
	333022
	93672
	576000
	2810

	1995
	1344140
	928860
	415280
	95700
	581000
	3030

	1996
	1373500
	962500
	411000
	97700
	585000
	3120

	1997
	1570000
	1062000
	508000
	71500
	600000
	3200

	1998
	1668530
	1130660
	537870
	71799
	626330
	3350

	1999
	1827310
	1212800
	614519
	73397
	630000
	3380

	2000
	2003000
	1280590
	722410
	79768
	652000
	3400

	2001
	2500000
	1500000
	1000000
	73700
	1091412
	3520


1.2.1.4 Những đóng góp của ngành thuỷ sản đối với nền kinh tế Quốc dân

Sau hơn 10 năm hát triển, giá trị sản lượng của ngành thuỷ sản Việt nam tăng 4,63 lần, ngành đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế quốc gia, thể hiện 

+ Là ngành hàng đầu đóng góp cho tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Biểu 2:   Đóng góp của ngành thuỷ sản so với tổng giá trị nông sản

	Năm
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	% so với nông nghiệp
	47,7
	52,1
	49,5
	48,1
	46,3
	42,3
	38,2
	39,2
	39,7
	39,2
	39,9


+ Là ngành có tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu cao nhất nước bình quân tăng 20%/ năm đưa giá trị xuất khẩu của Ngành thuỷ sản trong 20 năm qua tăng hơn 100 lần, năm 2001 kim ngạch xuất khẩu đạt 1760 triệu USD, đứng thứ 3 sau ngành xuất khẩu dầu thô và dệt may mang lại ngoại tệ cho đất nước, góp phần tăng tích luỹ cho quốc gia.

Biểu 3: kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng

chủ yếu của Việt nam năm 2000

	Mặt hàng
	Kim ngạch

( triệu USD)
	% so với

năm 1999
	Cơ cấu %

	1. Dầu thô
	3.582
	171,2
	25,3

	2. Dệt may
	1.815
	103,2
	12,7

	3. Thuỷ sản
	1.457
	151,8
	10,3

	4. Giầy dép
	1.402
	100,7
	9,8

	5. Điện tử và linh kiện máy tính
	790
	135,0
	5,5

	6. Gạo
	668
	65,2
	4,7

	7. Cà phê
	480
	85,7
	3,4

	8. Hàng thủ công mỹ nghệ
	235
	139,7
	1,6

	9, Rau quả
	205
	195,4
	1,4

	10. Cao su
	178
	126,2
	1,2

	11. Hạt điều
	126
	135,9
	0,9


+ Đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt nam trên trường Quốc tế. Thật vậy năm 1999 và năm 2000 ngành thuỷ sản Việt nam đã xuất khẩu sản phẩm sang 64 nước trên thế giới, là ngành có tốc độ tăng xuất khẩu cao nhất thế giới, đưa việt nam trở thành nước đứng thứ 19 về tổng sản lượng xuất khẩu, đứng thứ 29 về giá trị xuất khẩu, đứng thứ 5 thế giới về sản lượng nuôi trồng tôm.

+ Ngnàh thuỷ sản phát triển góp phần giải quyết công ăn việc làm cho 3,5 triệu lao động, trong đó có trên 1 triệu người hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thuỷ sản và hơn 2 triệu người hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thuỷ sản ( sản xuất lưới, ngư cụ, đóng tàu, thương mại,...)

Ngành thuỷ sản góp phần nâng cao mức sống, giảm áp lực di dân từ những vùng kinh tế ven biển vào đô thị.

+ Năm 2001 ngành thuỷ sản đóng góp vào ngân sách 1350 tỷ đồng, tăng 5,46% so với năm 2000.

+ Sự phát triển đánh bắt thuỷ sản xa bờ góp phần củng cố quốc phòng, an ninh quốc gia, kịp thời phát hiện tàu thuyền nước ngoài xâm phạm lãnh thổ của tổ Quốc.

1.2.2. Nội dung hoạt động xuất khẩu thuỷ sản

- Nghiên cứu thị trường xuất khẩu thuỷ sản 

· Tạo nguồn nguyên liệu thuỷ sản cho chế biến xuất khẩu

· Tổ chức sản xuất chế biến và đóng gói hàng xuất khẩu

· Thực hiện xuất khẩu thuỷ sản: ký hợp đồng, kiểm tra chất lượg hàng xuất, làm thủ tục hải quan, giao hàng xuất khẩu, thanh toán, đánh giá kết quả xuất khẩu

( Nôi dung cụ thể sẽ được bổ sung sau)

1.2.3.Tổ chức, quản lý hoạt động xuất khẩu thuỷ sản

· Các cơ quan quản lý về xuất khẩu hàng thuỷ sản

· Quản lý chuyên ngành của Bộ thuỷ sản đối với hàng thuỷ sản.

· Tổ chức quản lý hoạt động xuất khẩu thuỷ sản: khâu sản xuất nguyên liệu, khâu chế biến hàng xuất khẩu, khâu tiêu thụ hàng thuỷ sản xuất khẩu.

( Nội dung cụ thể sẽ được bổ sung sau)

1.3. Thị trường mỹ và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường mỹ.

1.3.1. Thị trường Mỹ

Hoa Kỳ là một quốc gia Bắc Mỹ rộng lớn có diện tích 9.327.614 km2 với số dân 280 triệu người (năm 2000). Đây là một thị trường riêng lẻ lớn nhất thế giới, là nước tham gia và giữ vai trò chi phối hầu hết các tổ chức kinh tế quốc dân quan trọng trên thế giới như: Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế ( IMF), là đầu tàu của khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA)... Và ngay cả đối với ASEAN/ AFTA, Hoa Kỳ tuy không phải là thành viên song lại là một bên đối thoại quan trọng nhất của tổ chức này. Bởi lẽ trừ Brunei và Việt Nam, hiện nay Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của các nước thành viên ASEAN. Chính vì vậy, để có thể thâm nhập thành công vào một thị trường như vậy trước hết cần phải tìm hiểu về môi trường kinh doanh cũng như là hệ thống luật pháp của Mỹ để từ đó có cách tiếp cận phù hợp. Phần này xin đề cập đến một số đặc điểm của thị trường Mỹ.

1.3.1.1. Đặc điểm về kinh tế

Nền kinh tế Mỹ là nền kinh tế thị trường, hoạt động theo cơ chế thị trường cạnh tranh có lịch sử phát triển hàng trăm năm nay. Hiện nay nó được coi là nền kinh tế lớn nhất thế giới với tổng giá trị sản phẩm quốc nội bình quân hàng năm trên 10.000 tỷ USD, chiếm trên 20% GDP toàn cầu và thương mại  chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch thương mại quốc tế. Với GDP bình quân đầu  người hàng năm 32.000 USD, có vai trò thống trị trên thế giới với hơn 24 nước gắn trực tiếp các đồng tiền của họ vào đồng USD, 55 nước neo giá vào đồng USD, các nước còn lại ở nhiều mức độ khác nhau vẫn sử dụng các hệ thống dựa vào chỉ tiêu biến động của đồng USD để tính toán giá trị đồng tiền của mình. Thị trường chứng khoán của Mỹ hàng năm chi phối khoảng 8.000 tỷ USD, trong khi đó các thị trường chứng khoán Nhật Bản chỉ vào khoảng 3.800 tỷ USD, thị trường EU khoảng 4 tỷ USD. Mọi sự biến động của đồng USD và hệ thống tài chính Mỹ đều có ảnh hưởng đáng kể đến sự biến động của nền tài chính quốc tế.

Thị trường Mỹ vừa là nơi thuận lợi cho đầu tư nước ngoài lại vừa là nơi đầu tư ra nước ngoài hàng đầu thế giới. Năm 1997, Mỹ nhận khoảng 108 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài đồng thời đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 120 tỷ USD.

Không những thế, Mỹ còn là nước đi đầu trong quá trình quốc tế hoấ kinh tế toàn cầu và thúc đẩy tự so hoá thương mại phát triển bởi vì việc mở rộng sản xuất hàng hoá và dịch vụ để xuất khẩu rathị trường toàn cầu là một trong những yếu tố cơ bản cho sự tăng trưởng kinh tế Mỹ. Mức độ phụ thuộc của nền kinh tế Mỹ vào mậu dịch quốc tế ngày càng tăng. Kim ngạch xuất khẩu đã tăng từ 14% GDP năm 1986 lên 25% năm 1998. Tuy vậy, Mỹ cũng là nước hay dùng tự do hoá thương mại để yêu cầu các quốc gia khác mở cửa thị trường của họ cho các Công ty của mình nhưng lại tìm cách bảo vệ nền sản xuất trong nước thông qua hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường... Những năm gần đây, kinh tế Mỹ đạt được sự phục hồi và tăng trưởng vững chắc, đạt đỉnh cao nhất vào năm 1999 với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 4,5%. Trong năm 2001 vừa qua, mặc dù có nhiều biến động lớn xảy ra và có ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế - nhất là sau sự kiện 11/9/2001. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, hiện tại và trong những thập kỷ đầu của thế kỷ 21 này, Mỹ cũng sẽ vẫn tiếp tục là một nền kinh tế mạnh nhất, có ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu.

1.3.1.2. Đặc điểm về chính trị

Hệ thống chính trị của Mỹ hoạt động theo nguyên tắc tam quyền phân lập. Quyền lập pháp tối cao ở Mỹ được quốc hội thực hiện thông qua hai viện: Thượng viện và Hạ nghị viện. Chủ tịch Hạ nghị viện sẽ do các nghị sĩ bầu ra, còn chủ tịch Thượng nghị viện sẽ do Phó tổng thống đảm nhiệm mặc dù không tham gia trực tiếp vào các cuộc thảo luận của cơ quan này. Nhiệm kỳ của Thượng nghị viện là 6 năm và cứ 2 năm thì 1/3 số Thượng nghị sỹ sẽ được bầu lại. Nhiệm kỳ của các Hạ nghị sỹ, đồng thời của Hạ nghị viện là 2 năm. Công việc của hai viện phần lớn được tiến hành tại các uỷ ban. Hệ thống uỷ ban của hai viện được phát triển khá rộng rãi và các uỷ ban này đều chịu sự kiểm soát của Đảng có nhiều đại biểu hơn tại viện đó. Nói chung quyền lãnh đạo ở cả hai viện đều nằm trong tay các thành viên thuộc Đảng có ưu thế.

Hệ thống luật pháp của Mỹ được phân chia thành hai cấp chính phủ: các Bang và Trung ương. Tuy các Bang là những đơn vị hình thành nên một hệ thống quốc gia thống nhất, nhưng các Bang cũng có những quyền khá rộng rãi và đầy đủ. Các Bang tự tổ chức Chính phủ Bang, chính quyền địa phương của mình và đưa ra các nguyên tắc để hệ thống này hoạt động. Các Bang thực hiện điều chỉnh thương mại của Bang, thiết lập ngân hàng... cùng với Chính phủ Trung ương. Toà án của Bang có quyền phán xét các cá nhân và trừng trị tội phạm.

Trên lãnh thổ mỗi Bang tại Mỹ đều có hai chính phủ hoạt động: Chính phủ của Bang với các tổ chức chính quyền và toà án nhằm thực hiện luật pháp của Bang và chính quyền Trung ương với các tổ chức chính quyền và toà án thi hành luật pháp của liên bang. Nhà nước có quyền đặt ra tiêu chuẩn đo lường, cấp chứng nhận bản quyền, bằng phát minh, điều chỉnh thương mại giữa các bang với các nước... đồng thời cùng với chính quyền các Bang đưa ra các quy định về thuế, thành lập ngân hàng...

Người đứng đầu chính quyền Trung ương là Tổng thống. Hiến pháp cho phép Tổng thống được quyền bổ nhiệm nhất định, tuy nhiên những quyết định bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng phải được Thượng nghị viện thông qua. Tổng thống có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm các quan chức thuộc cơ quan Bang chủ yếu thông qua các cơ quan hành pháp, uy tín và năng lực chính trị của cá nhân Tổng thống. Phó tổng thống là người sẽ phụ trách nội các.

Để hiến pháp có hiệu lực, quốc hội đã tạo ra một hệ thống toà án hoàn chỉnh. Chánh án toà án thuộc hệ thống pháp quyết của Tổng thống bổ nhiệm. Đứng đầu hệ thống này là toà án tối cao Mỹ với 9 thẩm phán có trụ sở ở Washington. Để hệ thống toà án liên bang và toà án Bang thực hiện tốt quyền phán quyết trên cùng một lãnh thổ, một hệ thống nguyên tắc đã được thiết lập. Theo đó, những vấn đề thuộc hiến pháp, luật pháp của liên bang sẽ được toà án tối cao Mỹ xem xét cuối cùng; việc vi phạm luật lệ của Bang sẽ do toà án của Bang xét xử. Hiến pháp của các Bang và liên bang nghiêm cấm việc xét xử một công dân hai lần vì cùng một tội. Tuy nhiên, trong trường hợp bên nguyên đưa đơn ra toà án Bang, bên bị đơn chuyển trường hợp đó lên toà án liên bang thì vụ án sẽ do toà án liên bang xét xử. Quyết định của toà án tối cao có tầm quan trọng hàng đầu đối với hệ thống luật của Mỹ.

Các đảng phái chính trị của Mỹ có ảnh hưởng lớn trong các cuộc bầu cử ở cơ sở, Bang và toàn quốc. Từ năm 1960 đến nay, hai Đảng Cộng hoà và Dân chủ là hai Đảng duy nhất có khả năng giành thắng lợi trong bầu cử, sự khác biệt giữa các đảng là không lớn mặc dù các Đảng này có những nguyên tắc riêng. Mục đích ban đầu của hoạt động của các Đảng là giúp cho Chính phủ trình bày cho cử tri các vấn đề chính trị nảy sinh. Chức năng chủ yếu của các Đảng là đề cử và bầu cử Tổng thống. Hội nghị đề cử các ứng viên Tổng thống là cách thức chính để các Đảng trong cả nước thực hiện chức năng của mình.

Một đặc điểm lớn về chính trị của Mỹ trong chính sách đối ngoại nói chung và chính sách kinh tế đối ngoại nói riêng là Mỹ thường hay sử dụng chính sách cấm vận và trừng phạt kinh tế để đạt được mục đích của mình. Theo thống kê thì kể từ năm chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1998 Mỹ đã áp đặt 115 lệnh trừng phạt, trong đó hơn một nửa được ban hành trong 4 năm cuối và 2/3 dân số thế giới đang phải chịu một hình thức trừng phạt nào đó do Mỹ áp đặt. Các lệnh trừng phạt, cấm vận này đã vi phạm những nguyên tắc cơ bản về thách thức có tiềm năng phá hoại tương lai của WTO.

1.3.1.3. Đặc điểm về luật pháp.

Mỹ có hệ thống luật pháp chặt chẽ, chi tiết và phức tạp hàng đầu thế giới. Luật pháp được xem là một vũ khí thương mại lợi hại của Mỹ. Người ta nói rằng có hiểu biết về luật pháp xem như bạn đã đặt được một chân vào thị trường Mỹ.

Đứng trên góc độ xâm nhập của các doanh nghiệp vào thị trường Mỹ, hệ thống luật pháp về kinh doanh của Mỹ có một số đặc điểm đáng chú ý sau đây:

Khung luật cơ bản cho việc xuất khẩu sang Mỹ gồm luật thuế suất năm 1930, luật buôn bán năm 1974, hiệp định buôn bán 1979, luật tổng hợp về buôn bán và cạnh tranh năm 1988. Các luật này đặt ra nhằm điều tiết hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ; bảo vệ người tiêu dùng và nhà sản xuất khỏi hàng giả, hàng kém chất lượng; định hướng cho các hoạt động buôn bán; quy định về sự bảo trợ của Chính phủ với các chướng ngại kỹ thuật và các hình thức bán phá giá, trợ giá, các biện pháp trừng phạt thương mại.

Về luật thuế, đáng chú ý là danh bạ thuế quan thống nhất HTS và chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập GSP. Trong đó GSP rất quan trọng với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Nội dung chính của chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập GSP là miễn thuế hoàn toàn hoặc ưu đãi mức thuế thấp cho những mặt hàng nhập khẩu từ các nước đang phát triển được Mỹ chấp thuận cho hưởng GSP. Đây là hệ thống ưu đãi của GSP thậm chí còn thấp hơn mức thuế ưu đãi tối huệ quốc MFN-là chế độ ưu đãi với điều kiện có đi có lại giữa các nước thành viên WTO, các nước có hiệp định song phương với Mỹ.

Về Hải quan, hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ được áp dụng thuế suất theo biểu quan Mỹ gồm 2 cột: cột 1 quy định thuế suất tối huệ quốc, cột 2 quy định thuế suất đầy đủ hoặc thuế suất pháp định áp dụng cho các nước không được hưởng quy chế tối huệ quốc. Sự khác biệt giữa hai cột thuế suất này thông thường là từ 2-5 lần. Cách xác định giá trị hàng hoá để thu thuế của Hải quan Mỹ hiện nay chủ yếu căn cứ theo hiệp định về cách tính trị giá tính thuế của Hải quan trong Hiệp định Tokyo của GATT (nay WTO) và luật về các hiệp định thương mại năm 1979. Phí thủ tục Hải quan được quy định trong Luật Hải quan và thương mại năm 1990. Ngoài ra, còn cần phải chú ý các quy định khác của Hải quan như nhãn mác phải ghi rõ nước xuất xứ và về chế độ hoàn thuế.
Một vấn đề nữa mà các doanh nghiệp cần lưu ý về môi trường luật pháp của Mỹ và Luật thuế bù giá và Luật chống phá giá. Đây là hai đạo luật phổ biến nhất bảo hộ các ngành công nghiệp Mỹ chống lại hàng nhập khẩu. Cả hai luật này quy định rằng, phần thuế bổ sung sẽ được ấn định đối với hàng nhập khẩu nếu chúng bị phát hiện là được trao đổi không công bằng.

1.3.1.4. Đặc điểm về văn hoá và con người.

Hoa Kỳ có thành phần xã hội đa dạng, gồm nhiều cộng đồng riêng biệt. Hầu hết người Mỹ có nguồn gốc từ châu Âu, các dân tộc thiểu số gồm người Mỹ bản xứ, Mỹ gốc Phi, Mỹ La Tinh, châu á và người từ các đảo Thái Bình Dương. Các dân tộc này đã đem vào nước Mỹ những phong tục tập quán, ngôn ngữ, đức tin riêng của họ. Điều này tạo nên một môi trường văn hoá phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, nhìn chung văn hoá mỹ chủ yếu thừa hưởng một số kinh nghiệm và địa danh của người bản xứ Indian, còn hầu hết các mặt như ngôn ngữ, thể chế, tôn giáo, văn học, kiến trúc, âm nhạc... đều có xuất xứ từ châu Âu nói chung và nước Anh, Tây Âu nói riêng.

Có thể nói, chủ nghĩa thực dụng là nét tiêu biểu nhất của văn hoá Mỹ và lối sống Mỹ. Một số học giả nước ngoài đã nhận xét: "Cái gắn bó của người Mỹ với nhau là quyền lợi chứ không phải là tư tưởng". Điều này thể hiện trong cách tính toán sòng phẳng đến chi li trong mọi việc với bất kỳ ai, từ người thân trong gia đình tới bạn hữu. Người Mỹ trọng sự chính xác, cách làm việc cần thận, tỉ mỉ, khoa học. Họ rất quý trọng thời gian, ở Mỹ có câu thành ngữ "thời gian là tiền bạc". Chính vì vậy, họ đánh giá cao hiệu quả và năng suất làm việc của một người, có chế độ đãi ngộ thích đáng với đóng góp của người nào đó; đồng thời cũng có thói quen khai thác tối đa những người làm việc với họ. Người Mỹ thường đánh giá con người qua sự đóng góp vào sản xuất ra của cải vật chất, coi trọng trình độ chuyên môn và khả năng ra quyết định của cá nhân.

Một đặc điểm lớn của lối sống Mỹ là tính cá nhân chủ nghĩa cao độ. Nó thể hiện ở chỗ người ta rất coi trọng tự do cá nhân, coi trọng dân chủ, họ chỉ quan tâm đến những gì có liên quan đến đời sống hàng ngày của họ. Trong kinh doanh, chủ nghĩa tự do cá nhân biểu hiện ở việc các cá nhân, doanh nghiệp được tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, chọn loại hình kinh doanh, loại hình đầu tư.

Tôn giáo chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hoá tinh thần của người Mỹ. ở Mỹ có tới 219 tôn giáo lớn nhỏ, song chỉ có 3 trụ cột chính là Kito tôn giáo chiếm 40%, Thiên chúa giáo 30%, Do Thái giáo 3,2%. Còn lại là đạo chính thống Phương Đông, Đạo Phật, Đạo Hồi... hoặc không đi theo tôn giáo nào. Tuy đa số dân chúng theo đạo nhưng tín ngưỡng ở Mỹ không được coi trọng bằng chủ nghĩa cá nhân, cho dù theo đạo nhưng đôi khi họ vẫn tán thành những đức tin trái ngược hoàn toàn với tôn giáo mà họ đang theo. Đây chính là thuận lợi đối với những doanh nghiệp muốn xâm nhập vào thị trường Mỹ, bởi vì các doanh nghiệp ít khi (nếu không nói là không) gặp phải trở ngại nào do yếu tốn tín ngưỡng hay tôn giáo như các thị trường khác.

1.3.2. Thị trường thuỷ sản Mỹ.

Thị trường thuỷ sản mỹ với dân số trên 280 triệu;Tiêu thụ 25 kg cá/1 năm/ 1 người, thời kỳ 1997-1999; Sản xuất thủy sản trong nước khá ổn định: tăng từ 0.3 triệu tấn năm 1993 đến 0,4 triệu tấn năm 1998; Nhập khẩu cá tăng từ 6,6 tỷ USD năm 1994 đến 8,2 tỷ USD (1998); 9,9 tỷ USD (1999); 10,1 tỷ USD (2000). Năm 2000, thâm hụt thương mại về thủy sản là 7,086 tỷ USD. Thị trường Mỹ tiêu dùng trong năm 2000 khoảng 52,3 tỷ USD cho đồ biển. Người tiêu dùng Mỹ ưa thích thủy sản vì giá trị dinh dưỡng cao của thủy sản. Thị trường Mỹ không chỉ là thị trường nhập khẩu thuỷ sản hàng đầu thế giới mà còn là thị trường xuất khẩu lớn . Hệ thống phân phối thuỷ sản  cũng như các qui định nhập khẩu thuỷ sản vào thị trường mỹ cũng có nhiều đặc điểm khác biệt so với các thị trường nhập khẩu thuỷ sản khác. Những đặc điểm chính của thị trường thuỷ sản Mỹ được thể hiện như sau:

1.3.2.1. Tình hình khai thác và nuôi trồng thuỷ sản của Mỹ

* Khai thác thuỷ sản:

Mỹ có khoảng 23 ngàn tàu với trọng tải đánh bắt 5 tấn mỗi tàu và hơn 100 ngàn tàu nhỏ, thu hút khoảng 170 ngàn người tham gia làm việc trên các con tàu. Theo đánh giá của FAO, đội tàu đánh cá của Mỹ đứng thứ 4 trên thế giới, hàng năm khai thác 6% lượng thuỷ sản khai thác của thế giới,  đứng thứ 5 về sản lượng khai thác. Tuy nhiên, sản lượng khai thác thuỷ sản của Mỹ có xu hướng giảm.

Biểu 4: Sản lượng khai thác thuỷ sản của Mỹ

                                                                                 Đơn vị : triệu tấn                                

	Chỉ tiêu
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001

	Sản lượng
	5,5
	5,2
	5
	4,98
	4,71
	4,8
	4,85
	4,7

	Tốc độ Tăng/giảm (%)
	
	- 5,45
	- 3,84
	-0,4
	-5,42
	1,91
	1,04
	3,093


                                                                   Nguồn CFA, hiệp hội cá nheo Mỹ

Sản lượng khai thác của Mỹ giảm từ 5,5 triệu tấn năm 1994 xuống 4,7 triệu tấn vào năm 2001.

Trong sản lượng khai thác thuỷ sản của Mỹ thì cơ cấu sản lượng khai thác được phân định rõ ràng và khá đầy đủ cả về khối lượng và giá trị vì khai thác thuỷ sản của Mỹ mang tính thương mại rất cao. Nhóm đối tượng khai thác chủ yếu cho giá trị cao nhất của nghề khai thác thuỷ sản của Mỹ được thể hiện như sau.

· Tôm he: Mỹ là cường quốc của khai thác tôm của Châu Mỹ và thế giới. Hạm tàu khai thác tôm của Mỹ được xếp vào loại hiện đại nhất và tập trung chủ yếu ở các Bang Đông – Nam nước Mỹ ven vùng vịnh Mêhicô. Các đối tượng khai thác quan trọng nhất là Tôm he nâu, và tôm he bạc. Nhờ làm tốt công tác bảo vệ nguồn lợi và quản lý có hiệu quả nghề lưới kéo tôm mà nguồn lợi quý giá này được duy trì khá ổn định giúp cho sự hoạt động của hạm đội tầu tôm ở Vịnh Mêhicô duy trì được lâu dài và có hiệu quả. Mặc dù khai thác tôm chỉ đóng góp 1% cho sản lượng khai thác hải sản, nhưng tôm lại chiếm tới 15% tổng giá trị . Điều này chứng tỏ nghề khai thác tôm của Mỹ có vị trí quan trọng đặc biệt.

Biểu5: Giá trị và sản lượng khai thác tôm he của Hoa kỳ

	Năm
	1997
	1998
	1999

	Sản lượng (1000 tấn)
	132
	126
	136

	Giá trị (triệu USD)
	544
	515
	560


                                                 Nguồn CFA- Hiệp hội cá nheo Mỹ

- Cua biển: Nhờ nguồn lợi lớn phong phú ở các biển phía Đông và phía Tây nên từ lâu nghề khai thác cua bằng lưới bẫy và lưới rê đã có vị trí quan trọng. Mỹ luôn ở nhóm nước có sản lượng cua hàng đầu thế giới.

Biểu 6: Giá trị và sản lượng khai thác  cua biển của Hoa kỳ

	Năm
	1997
	1998
	1999

	Sản lượng (1000 tấn)
	1995
	251
	210

	Giá trị (triệu USD)
	430
	473
	521


                                                 Nguồn CFA- Hiệp hội cá nheo Mỹ

Do giá cua biển trên thị trường Mỹ và Nhật Bản tăng cao nên tuy sản lượng có giảm, năm 1999 là 210 ngàn tấn, giảm so với năm 1998 ( 251 ngàn tấn) nhưng giá trị lại tăng hơn so với 1998. năm 1998 (473 triệu USD) năm 1999 là( 521 triệu USD), chiếm 14,4% tổng giá trị khai thác của Mỹ.

-Tôm hùm : Mỹ là quốc gia khai thác tôm hùm lớn thứ nhì thế giới ( sau Canada). Tôm hùm là nguồn lợi quý hiếm nhất của mỹ và được bảo vệ đặc biệt. Nghề khai thác chủ yếu ở vùng biển phía Đông thuộc Đại Tây Dương.

Biểu 7: Giá trị và sản lượng khai thác tôm hùm của Hoa kỳ

	Năm
	1997
	1998
	1999

	Sản lượng (1000 tấn)
	41
	39
	42

	Giá trị (triệu USD)
	301
	278
	352


                                                 Nguồn CFA- Hiệp hội cá nheo Mỹ

Rõ ràng tôm hùm chỉ có sản lượng 42 ngàn tấn nhưng đã có giá trị tới 352 triệu USD, chiếm 7,6% tổng giá trị khai thác hải sản và là nghề khai thác có vị trí đặc biệt.

· Cá hồi: Cá hồi có giá trị cao nhất trong các loại cá biển khai thác của Mỹ gồm cả cá Hội Đại Tây Dương và cá hồi Thái Bình Dương với sản lượng như sau:

biểu 8: Giá trị và sản lượng khai thác cá hồi của Hoa kỳ

	Năm
	1997
	1998
	1999

	Sản lượng (1000 tấn)
	257
	292
	353

	Giá trị (triệu USD)
	270
	257
	360


                                                 Nguồn CFA- Hiệp hội cá nheo Mỹ

Sản lượng cá hồi tăng nhanh lên 350 ngàn tấn năm 1999 trị giá 360 triệu USD, cao nhất trong các loài cá biển. Sản lượng tập trung chủ yếu là hai loài: cá hồi bắc Thái Bình Dương (172 ngàn tấn) và  cá hồi đỏ Thái Bình Dương (110 ngàn tấn). các hồi đỏ rất quý được đánh giá tới 233 triệu USD.  Hiện nay Mỹ có sản lượng khai thác cá hồi đứng hàng thứ 2 thế giới ( sau Nhật Bản).

· Cá ngừ, Mỹ là cường quốc khai thác cá ngừ của thế giới. Tuy nhiên, sản lượng lại luôn biến động.
Biểu 9: Giá trị và sản lượng khai thác cá ngừ của  Hoa kỳ

	Năm
	1997
	1998
	1999

	Sản lượng (1000 tấn)
	38
	38,5
	216

	Giá trị (triệu USD)
	110
	94
	220


                                                 Nguồn CFA- Hiệp hội cá nheo Mỹ

Sau một thời gian dài suy giảm mạnh, năm 1999 nghề lưới vây cá ngừ của Mỹ được mùa lớn, sản lượng tăng lên mạnh tới 216 ngàn tấn gồm 150 ngàn tấn cá ngừ sọc dưa, 40 ngàn tấn cá ngừ vây vàng, 15 ngàn tấn cá ngừ mắt to. Sản lượng cá ngừ chủ yếu ở biển phía tây thuộc Thái Bình Dương. Hạm tàu cá ngừ của Mỹ khai thác chủ yếu ở biển Quốc tế ( chiếm 80% sản lượng).

Trên đây là 5 loại hải sản khai thác chủ yếu có giá trị cao nhất của nghề khai thác hải sản của Mỹ. Điều cần chú ý đây cũng là 5 mặt hàng có nhu cầu cao nhất của Mỹ. Người tiêu dùng Mỹ chỉ tập trung vào mua nhiều nhất các sản phẩm từ 5 loại hải sản này. Do cung luôn ít hơn cầu, nên đây cũng là 5 nhóm sản phẩm chủ yếu mà Mỹ phải nhập khẩu. Do vậy các nước xuất khẩu thuỷ sản muốn thành công ở thị trường Mỹ cần phải nghiên cứu kỹ tình hình sản xuất của họ và nhu cầu thực tế của thị trường để đưa ra các dự báo cho phù hợp.

- Cá tuyết: cá tuyết là đối tượng khai thác quan trọng nhất của nghề khai thác hải sản Mỹ. Sản lượng cá tuyết của Mỹ rất lớn.

biểu 10: Giá trị và sản lượng khai thác  cá tuyết của Hoa kỳ

	Năm
	1997
	1998
	1999

	Sản lượng (1000 tấn)
	1.450
	1.502
	1.300

	Giá trị (triệu USD)
	410
	300
	280


                                                 Nguồn CFA- Hiệp hội cá nheo Mỹ

Sản lượng cá tuyết năm 1999 là 1,3  triệu tấn, chiếm 27% sản lượng khai thác, nhưng giá trị lại rất thấp, chỉ chiếm 8%, do sản lượng cá tuyết Thái Bình Dương là chủ yếu, mà người Mỹ lại không ưa chuộng nên hầu như phải xuất khẩu phần lớn sản phẩm này. Người Mỹ chỉ ưa chuộng cá hồi Đại tây dương – thứ mà người Mỹ khai thác được rất ít nên phải nhập khẩu sản phẩm này từ thị trường Canada và Nauy.

-Các trích: Nghề khai thác cá trích ( chủ yếu là tàu lưới vây cho sản lượng rất lớn. Tuy nhiên đây là loại cá có giá trị thấp, người Mỹ không ưa chuộng loại này. Sản lượng khai thác được chủ yếu để sản xuất bột cá chăn nuôi và đóng hộp.

Biểu 11: Giá trị và sản lượng khai thác cá trích của Hoa kỳ

	Năm
	1997
	1998
	1999

	Sản lượng (1000 tấn)
	920
	773
	900

	Giá trị (triệu USD)
	112
	103
	113


                                                 Nguồn CFA- Hiệp hội cá nheo Mỹ

Ngoài những mặt hàng khai thác ở trên còn rất nhiều các đối tượng hải sản khác cho giá trị và sản lượng cao như: cá bơn, cá hồng, điệp, sò,...

* Nuôi trồng thuỷ sản

Theo các nghiên cứu của trung tâm thông tin khoa học kỹ thuật và kinh tế thuỷ sản- Bộ thuỷ sản thì Mỹ là 1 trong 10 nước đứng đầu thế giới về nuôi trồng thuỷ sản. Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản của Mỹ có 2 đặc điểm nổi bật:

* Mỹ đặc biệt chú trọng môi trường sinh thái và chất lượng thuỷ sản nuôi trồng ( trong khi các nước khác chú trọng nhiều hơn vào gia tăng sản lượng)

* Mỹ chỉ chú trọng nuôi trồng các loại thuỷ sản có nhu cầu cao và ổn định để cung cấp cho thị trường Mỹ như : Cá nheo chiếm 60% sản lượng nuôi trồng; cá hồi 12%; tôm nước ngọt 7%, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ : ngao, vẹm, hầu 5%. 

Sản lượng nuôi trồng của Mỹ tuy không thể so sánh được với Trung Quốc và ấn độ nhưng vẫn đứng trong danh sách các nước hàng đầu thế giới về nuôi trồng thuỷ sản và hiện là nước đang dẫn đầu Tây bán cầu.

Biểu 12: Giá trị và sản lượng nuôi trồng thuỷ sản của Hoa kỳ

	Năm
	1990
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	Sản lượng (1000 tấn)
	315
	413
	393
	438
	445
	460

	Giá trị (triệu USD)
	535
	729
	736
	771
	771
	798


                                                 Nguồn CFA- Hiệp hội cá nheo Mỹ

ở giai đoạn hiện nay, có thể nói nuôi trồng thủy sản ở Mỹ chủ yếu là nuôi cá nheo (Ictalurus punctatus). Đây là "đặc thuỷ sản của Mỹ" được người tiêu dùng rất ưa chuộng và ở nhiều Bang cá nheo còn là món ăn truyền thống.

Biểu 13: giá trị và sản lượng cá nheo của hoa kỳ

	Năm
	Khối lượng, 1000T
	Giá trị, triệu USD

	1990
	163
	273

	1995
	203
	330

	1996
	214
	365

	1997
	238
	371

	1998
	256
	420

	1999
	270
	443


Nguồn: CFA, Hiệp hội cá nheo Mỹ

Sau 10 năm sản lượng cá nheo tăng lên 1,65 lần còn giá trị sản lượng tăng 1,6 lần.

Nghề nuôi cá nheo ở Mỹ là một lĩnh vực sản xuất lớn và mang tính xã hội cao. Hầu hết các chủ trang trại cá nheo đều là thành viên của Hội những người nuôi cá nheo Mỹ (CFA). ở các bang Đông - Nam như Mitsisipi và Lusiana... CFA có tiếng nói quan trọng. Ngoài ra, hội những người câu cá nheo giải trí cũng có rất đông hội viên. Họ lôi cuốn được nhiều nhà hoạt động chính trị, xã hội và tài chính làm hội viên.

Những năm gần đây, thị trường Mỹ hướng vào cá rô phi, thúc đẩy nghề nuôi rô phi phát triển rất nhanh và lan ra nhiều Bang ở Mỹ. Sản lượng cá rô phi từ 2000 tấn năm 1990 tăng lên 10.000 tấn năm 1999. Do nhu cầu tăng quá nhanh nên Mỹ phải nhập khẩu rất nhiều sản phẩm rô phi mới đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Một điều đáng chú ý là nghề nuôi tôm càng nước ngọt của Mỹ hiện đang dẫn đầu thế giới với sản lượng 32 nghìn tấn năm 1990, nay chỉ còn 18 nghìn tấn. Nghề này chỉ tập trung ở Bang Hawai và chỉ nuôi một loại là Procambarus clarkii.

Ngoài ra, Mỹ còn là cường quốc nuôi cá hồi ở Tây bán cầu với sản lượng 62 nghìn tấn (1999).

1.3.2.3. Chế biến thuỷ sản

Công nghiệp chế biến thuỷ sản khổng lồ của Mỹ được phân bố ở khắp các Bang, nhưng tập trung nhiều ở các Bang bờ Đông và các thành phố lớn ở bờ Tây và nhiều sản phẩm được chế biến ngay trên biển (ở các tàu lưới kéo cá tuyết tàu mẹ chế biến cá hồi, cá ngừ, cá trích...)

Công nghiệp chế biến thủy sản của Mỹ phục vụ cả thị trường nội địa và thị trường nước ngoài. Do người tiêu dùng Mỹ chỉ ưa chuộng các sản phẩm tinh chế dù giá cao đã thúc đẩy công nghiệp chế biến phát triển mạnh và luôn ở trình độ cao.

Công nghiệp chế biến thuỷ sản Mỹ tập trung vào sản xuất ba khối sản phẩm chính: 

1. Các sản phẩm tươi và đông lạnh.

2. Hộp thuỷ sản.

3. Các sản phẩm phi thực phẩm (sản phẩm kỹ thuật).
Biểu 14: giá trị các sản phẩm thuỷ sản chế biến của mỹ

	Tên sản phẩm
	1998
	1999

	
	Triệu USD
	%
	Triệu USD
	%

	1. Sản phẩm thực phẩm
	
	
	
	

	- Tươi sống và đông lạnh
	5.224
	71
	5.051
	71

	- Hộp thủy sản
	1.425
	19
	1.527
	19

	- Sản phẩm chín
	132
	2
	152
	2

	Tổng cộng
	6.782
	92
	6.730
	92

	1. Sản phẩm kỹ thuật
	
	
	
	

	- Hộp cho chăn nuôi
	350
	5
	339
	5

	- Dầu cá, bột cá
	172
	2
	189
	3

	- Loại khác
	61
	1
	79
	1

	Tổng cộng
	583
	8
	607
	8

	Tổng cộng
	7.365
	100
	7.338
	100


Nguồn: CFA, Hiệp hội cá nheo Mỹ

Như đã nêu ở trên, giá trị của tổng sản lượng thủy sản Mỹ năm 1999 là 4,3 tỷ USD, nhưng sau khi chế biến ra các sản phẩm thì tổng giá trị đã lên tới 7,3 tỷ USD (tăng lên 170%). Điều này cho thấy công nghiệp chế biến thủy sản của Mỹ sinh lợi rất cao và có vai trò quyết định cho hiệu quả của ngành thủy sản nước này.

1.3.2.4. Xuất nhập khẩu thuỷ sản 

* Xuất khẩu thủy sản

Mỹ là nước đứng thứ  5 thế giới  về lượng thuỷ sản xuất khẩu: sau Na Uy, Nga , Trung Quốc và Thái Lan.

Biểu 15: Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của hoa kỳ

	Năm
	Giá trị xuất khẩu, triệu USD

	1992
	3.582

	1995
	3.383

	1996
	3.147

	1997
	2.850

	1998
	2.400

	1999
	2.848

	2000
	3.004


Nguồn: CFA, Hiệp hội cá nheo Mỹ

Tới năm 1992 Mỹ là nước xuất khẩu thuỷ sản số một thế giới và giá trị kỷ lục là 3,582 tỷ USD. Sau khi bị Thái Lan vượt thì xuất khẩu giảm sút và tới  năm 1998 chỉ còn 2,4 tỷ USD, xuống vị trí thứ 5 thế giới. Sang năm 2000 xuất khẩu tăng lên nhanh và đạt 3 tỷ USD. Tuy nhiên, họ vẫn không cải thiện được vị trí do nhiều nước đã có tiến bộ nhanh về xuất khẩu thuỷ sản hơn Mỹ.

Các mặt hàng xuất khẩu quan trọng đều là các mặt hàng Mỹ sản xuất ra rất nhiều nhưng người Mỹ lại không ưa chuộng. Đứng đầu về giá trị xuất khẩu là cá hồi Thái Bình Dương (đông lạnh và hộp cá) với giá trị khoảng gần 600 triệu USD (2000). Tiếp theo là surimi từ cá tuyết Thái Bình Dương - 300 triệu USD (2000), tôm hùm 270 triệu USD (2000). Sản phẩm xuất khẩu độc đáo nhất của Mỹ là trứng cá (trứng cá trích, cá hồi, cá tuyết) với khối lượng 42 nghìn tấn, giá trị 370 triệu USD (1999). Mỹ cũng là nước xuất khẩu tôm đông với giá trị 123 triệu USD (1999).

Thị trường xuất khẩu thuỷ sản chủ yếu của Mỹ là: châu ¸ - 53% tổng giá trị xuất khẩu, Bắc Mỹ - 26%, châu Âu - 16%.

Bạn hàng lớn nhất là Nhật Bản - 42% thị phần, tiếp theo là Canađa - 23%, Hàn Quốc - 6% (1999). Trong khối EU có Anh và Pháp là hai bạn hàng lớn của Mỹ. Nhật Bản là nước nhập khẩu lớn nhất cá sản phẩm cá hồi, surimi và trứng cá của Mỹ. Năm 2000 Mỹ xuất sang Nhật 1.157 triệu USD các mặt hàng thủy sản, nhưng chỉ nhập khẩu của Nhật 164 triệu USD.

b. Nhập khẩu thuỷ sản

Mỹ đứng thứ 2 trên thế giới sau Nhật bản về nhập khẩu thuỷ sản và trị giá nhập khẩu liên tục gia tăng trong những năm gần đây: nếu như năm 1992 Mỹ nhập khẩu 6,02 tỷ USD thuỷ sản thì đến năm 1995 tăng lên 7,14 tỷ USD; năm 1998: 8,45 tỷ USD; năm 1999 : 9,3 tỷ USD; năm 2000: nhập khẩu 10,086 tỷ USD

Biểu 16 : kim ngạch nhập khẩu thủy sản của hoa kỳ

	Năm
	Khối lượng, 1000T
	Giá trị, triệu USD

	1991
	1.400
	6.000

	1995
	1.488
	7.043

	1996
	1.517
	7.080

	1997
	1.629
	8.138

	1998
	1.730
	8.578

	1999
	1.830
	9.037

	2000
	1.866
	10.086


                                          Nguồn: CFA, Hiệp hội cá nheo Mỹ

Sau 10 năm giá trị nhập khẩu thủy sản của Mỹ tăng 1,86 lần trong khi khối lượng chỉ tăng 1,33 lần, chứng tỏ cơ cấu nhập khẩu có thay đổi cơ bản nghiêng về các mặt hàng cao cấp giá đắt và giá trung bình.

Nhập khẩu thủy sản của Mỹ tăng trưởng rất nhanh, đặc biệt từ năm 1997 đến năm 2000 giá trị nhập khẩu tăng trên 10%/ năm. Hiện nay, Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai thế giới và chiếm 16,5% tổng giá trị nhập khẩu thuỷ sản thế giới.

* Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

Mỹ nhập hơn 100 mặt hàng thuỷ sản các loại từ cao cấp nhất đến thấp nhất, với đủ mọi loại giá cả khác nhau. Sau đây chỉ giới thiệu các mặt hàng nhập khẩu có giá trị cao nhất.

Tôm đông:  Mỹ đứng đầu thế giới về nhập khẩu mặt hàng này. Từ lâu tôm đông là mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Mỹ và luôn có giá trị lớn nhất với diễn biến như sau:

Biểu 17: giá trị nhập khẩu tôm đông của hoa kỳ

	Năm
	Khối lượng, 1000T
	Giá trị, triệu USD

	1991
	227
	1.789

	1995
	245
	2.416

	1996
	238
	2.245

	1997
	263
	2.652

	1998
	373
	3.712

	1999
	330
	3.138

	2000
	345
	3.756


Nguồn: CFA, Hiệp hội cá nheo Mỹ

Sau 10 năm nhập khẩu tôm đông của Mỹ tăng từ 1,79 tỷ USD năm 1991 lên 3,756 tỷ USD năm 2000 (tăng 2 lần) là mức tăng trưởng cao nhất trên thế giới. Mỹ nhanh chóng vượt qua Nhật Bản trở thành nước nhập khẩu tôm đông lớn nhất thế giới (năm 2000 Mỹ nhập khẩu hơn Nhật Bản khoảng 90 nghìn tấn).

Giá trị nhập khẩu tôm đông của Mỹ năm 2000 chiếm 37% tổng giá trị nhập khẩu thuỷ sản và tăng gần 20% so với năm 1999. Như vậy là năm 2000 mức nhập khẩu tôm đông của Mỹ tăng quá nhanh và đạt con số kỷ lục.

Mỹ nhập khẩu 19 loại sản phẩm tôm khác nhau, nhưng chỉ có 3 sản phẩm cho giá trị lớn nhất là:

Biểu 18: giá trị nhập khẩu một số sản phẩm tôm của  hoa kỳ

	Năm
	Giá trị nhập năm 2000, triệu USD
	% giá trị

	Tôm đông bóc vỏ
	1.244
	33

	Tôm đông chế biến
	654
	17

	Tôm đông còn vỏ 31/40
	334
	9


Nguồn: CFA, Hiệp hội cá nheo Mỹ
Giá trung bình tôm đông nhập khẩu tăng từ 7,8 USD/kg năm 1991 lên 9,6 USD/kg năm 1996 và 10,9 USD/kg năm 2000 tức là sau 10 năm chỉ số này tăng lên 40%.

Thái Lan chiếm lĩnh thị trường tôm ở Mỹ với khối lượng xuất khẩu năm 2000 là 126.448 tấn, tăng 10,4% (gần 12000 tấn ) so với năm 1999, giá trị 1.480 triệu USD, chiếm gần 40% giá trị nhập khẩu tôm của Mỹ và bỏ rất xa các đối thủ cạnh tranh. Tiếp theo là Mêhicô, ấn Độ, Việt Nam, Inđônêxia...

Trong khi các nước xuất khẩu tôm truyền thống sang Mỹ như Êquađo, Mêhicô, Panama, Enxanvađo, Beliz, Colombia... gặp nhiều khó khăn vì nuôi tôm bị bệnh thì nhân dịp này các nước châu ¸ đã tăng tốc xuất khẩu để lấp chỗ trống. Tăng nhanh xuất khẩu tôm sang Mỹ năm 2000 là Trung Quốc, Việt Nam, ấn độ, Bănglađét. 

Tuy năm 2000 nhập khẩu tôm của Mỹ chỉ cao hơn năm 1999 có 14 nghìn tấn (tăng 4%), nhưng lại rất sôi động vì giá tôm có tăng lên và đặc biệt sự tranh giành ngôi thứ cao rất quyết liệt.

Cua: Mỹ là thị trường nhập khẩu các sản phẩm cua lớn nhất thế giới. Năm 2000 giá trị nhập khẩu cua lên tới 953 triệu USD, chiếm 9,5% tổng giá trị nhập khẩu htuỷ sản và là nhóm hàng nhập có giá trị lớn thứ hai. Có tới 25 các sản phẩm cua được nhập khẩu, nhưng nhiều nhất là cua đông nguyên con (380 triệu USD), tiếp theo là thịt cua đông. Mỹ nhập khẩu cả cua biển và cua nước ngọt (của Trugn Quốc)

Tôm hùm: Mỹ là cường quốc về khai thác tôm hùm, nhưng chỉ đáp ứng được một nửa nhu cầu thị trường. Người Mỹ ngày càng ưa chuộng các sản phẩm cao cấp nhất, trong đó tôm hùm là sự lựa chọn hàng đầu. Giá trị nhập khẩu tôm hùm năm 2000 lên tới con số kỷ lục 870 triệu USD, đứng hàng thứ ba về giá trị và chiếm gần 9% tổng giá trị nhập khẩu thuỷ sản. Riêng tôm hùm đông nguyên con là 530 triệu USD, tôm hùm sống là 205 triệu USD. Các nước cung cấp chính là Canađa, Mêhicô, Brazil, Ôxtrâylia...

Cá hồi: Mặc dù Mỹ là cường quốc về khai thác cá hồi, nhưng người Mỹ lại không thích cá hồi Thái Bình Dương của họ mà chỉ ưa chuộng cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) do Nauy và Chilê nuôi nhân tạo. Do vậy nhập khẩu các sản phẩm cá hồi có giá trị lớn thứ tư vào năm 2000 lên tới 853 triệu USD. Người Mỹ rất ưa chuộng cá hồi Đại Tây Dương ướp đá nguyên con và cá hồi Philê ướp đá chở bằng máy bay từ Nauy, Chilê, Canađa... Riêng hai sản phẩm này đã phải nhập với giá trị gần 600 triệu USD (năm 2000).

Cá ngừ: Là một nước có công nghiệp khai thác cá ngừ lớn của thế giới và là nước sản xuất nhiều hộp cá ngừ nhất thế giới, nhưng nhu cầu về cá ngừ của người Mỹ rất cao, cung luôn thấp hơn cầu. Trước đây người Mỹ chỉ ưa chuộng hộp cá ngừ, nhưng gần đây lại thích tiêu dùng cả cá ngừ tươi. Tuy nhiên, nhập khẩu cá ngừ của Mỹ đang có xu hướng giảm trong mấy năm gần đây và diễn biến như sau:

Biểu 19: kim ngạch nhập khẩu cá ngừ của hoa kỳ

	Tên sản phẩm
	Giá trị nhập khẩu các năm, triệu USD

	
	1998
	1999
	2000

	Cá ngừ tươi và đông
	515
	549
	418

	Hộp cá ngừ
	289
	335
	210

	Tổng cộng
	840
	884
	628


Nguồn: CFA, Hiệp hội cá nheo Mỹ

Như vậy, thị trường cá ngừ Mỹ năm 2000 rất ảm đạm, giá trị nhập khẩu cả hai mặt hàng chính giảm 29% so với năm 1999. Đây là mức giảm kỷ lục suốt thập kỷ qua. Các nước xuất khẩu chính sagn thị trường Mỹ về hộp cá ngừ là Thái Lan, Philippin và Inđônêxia, cá ngừ tươi và đông là Mêhicô, Êquađo, Inđônêxia, Việt Nam...

Cá tuyết: Tuy sản lượng khai thác cá tuyết của Mỹ rất lớn, nhưng chủ yếu là cá tuyết  Thái Bình Dương không được người Mỹ ưa chuộng, họ chỉ ưa chuộng cá tuyết Đại Tây Dương. Do đặc thù này mà Mỹ phải xuất khẩu phần lớn sản phẩm của mình với giá thấp và nhập khẩu các sản phẩm của Canađa và Tây Âu với giá cao.

Cá nước ngọt: Mỹ dẫn đầu thế giới về nhập khẩu cá nước ngọt. Năm 2000 giá trị nhập khẩu cá nước ngọt lên tới 173 triệu USD. Riêng cá rô phi lên tới 102,2 triệu USD, chiếm 59% giá trị nhập khẩu cá nước ngọt với 3 sản phẩm là cá phi lê đông, phi lê tươi và cá đông nguyên con. Dẫn đầu về xuất khẩu cá rô phi vào Mỹ là Đài Loan, Êquađo và Trung Quốc.

Năm 2000 mức nhập khẩu cá ba sa phi lê cũng rất cao, tới 12,4 triệu USD với  khối lượng 3.736 tấn. trong đó chủ yếu  nhập khẩu từ Việt Nam.

* Các khu vực và các quốc gia xuất khẩu lớn thuỷ sản vào thị trường Mỹ

Biểu 20: các khu vực xuất khẩu thuỷ sản 

vào thị trường mỹ  năm 1999

	Nước
	Giá trị XKTS, triệu USD
	%

	Châu ¸
	3.573
	40

	Bắc Mỹ
	2.806
	31

	Nam Mỹ
	1.368
	15

	EU
	160
	1,8

	Các khu vực khác
	...
	12,2

	Tổng
	9.013
	100


Nguồn: CFA, Hiệp hội cá nheo Mỹ

Như vậy, thị trường nhập khẩu thuỷ sản của Mỹ hiện nay chủ yếu từ các nước Đông Nam á, Canađa và một số quốc gia Mỹ La tinh (Mêhicô, Chilê, Êquađo).

Biểu 21 : các quốc gia dẫn đầu về 

giá trị xuất khẩu thủy sản vào mỹ

	Nước
	Giá trị XK, triệu USD

	
	1999
	2000

	Cana®a
	1.712
	1.934

	Thái Lan
	1.558
	1.816

	Trung Quốc
	440
	598

	Mªhic«
	494
	535

	Chilª
	371
	514

	£qua®o
	555
	363

	Việt Nam
	141
	302


Nguồn: CFA, Hiệp hội cá nheo Mỹ
Có rất nhiều nước xuất khẩu thủy sản vào Mỹ, nhưng chỉ có khoảng 20% có giá trị từ 100 triệu USD/ năm trở lên. Trong số các quốc gia này thì chỉ có Canađa và Thái Lan chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Canađa coi thị trường Mỹ là "thị trường nhà" vì họ cung là các thành viên quan trọng nhất của "Hiệp ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ" gọi tắt là NAFTA. Thị trường Mỹ luôn chiếm trên 60% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của Canađa. Năm 2000 vị trí độc tôn của Canađa lần đầu tiên bị Thái Lan uy hiếp, nhưng vẫn còn chiếm 19,3% thị phần nhập khẩu của Mỹ. Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Canađa vào Mỹ là cá philê, tôm hùm.

Sau khi thị trường Nhật Bản suy yếu (từ 1997) các nhà xuất khẩu Thái Lan chuyển hẳn sang thị trường Mỹ và giá trị tăng vọt lên 1,55 tỷ USD năm 1999 rồi 1,81 tỷ USD năm 2000 và đã gần đuổi kịp Canađa. Vào thời điểm hiện nay Thái Lan là đối thủ nặng ký nhất đối với các nước xuất khẩu thủy sản vào Mỹ vì họ đang chiếm lĩnh hai mặt hàng quan trọng nhất là tôm đông và hộp thủy sản (chủ yếu là hộp cá ngừ). Hiện nay họ đang chiếm 19,2% tổng giá trị nhập khẩu thuỷ sản của Mỹ và bỏ ra rất xa các nước đứng ở dưới.

Trung Quốc đã vượt qua Mêhicô lên vị trí thứ ba với giá trị xuất khẩu từ 327 triệu USD năm 1998 lên 440 triệu USD năm 1999 và tăng vọt lên 598 USD năm 2000,  chiếm 6% thị phần nhập khẩu của Mỹ. Trung Quốc cũng là đối thủ đáng gờm của các nước xuất khẩu châu á vì họ có tiềm năng rất to lớn về tôm (gần 1 triệu tấn cả khai thác và nuôi trồng), cá biển, mực và đặc biệt là cá nước ngọt (rô phi, cá chình). Sản phẩm của Trung Quốc có giá thành sản phẩm thấp, chất lượng trung bình, và đặc biệt là khả năng tiếp thị của họ ở thị trường Mỹ.

Tiếp theo là các bạn hàng truyền thống của Mỹ cùng châu lục như Mêhicô, Chilê và Êquađo. Giá trị xuất khẩu thuỷ sản của các nước này sang Mỹ gần đây đều trên 500 triệu USD/ năm. Không may cho Mêhicô và Êquađo là nghề nuôi tôm năm 2000 bị thất bại do dịch bệnh vi rút đốm trắng. Tuy vậy, các nước này đều có tiềm năng lớn về các sản phẩm xuất khẩu. Mêhicô với các mặt hàng chủ lực là tôm (khai thác tự nhiên là chính) và cá ngừ. Êquađo với mặt hàng có nhiều tiềm năng là tôm nuôi, cá rô phi nuôi và cá ngừ. Sản lượng khai thác cá ngừ của Êquađo tăng rất nhanh và trở thành cường quốc cá ngừ thứ nhì ở Tây bán cầu (sau Mỹ). Chilê có tiến bộ vượt bậc về nuôi cá xuất khẩu. Sản phẩm chủ lực là cá hồi nuôi, hộp cá và bột cá. Giá trị xuất khẩu của Chilê sang Mỹ tăng rất nhanh từ 168 triệu USD năm 1998 lên 370 triệu USD năm 1999 rồi 514 triệu USD năm 2000.

Như vậy, Mỹ vừa là nước xuất khẩu thuỷ sản, vừa là nước nhập khẩu thuỷ sản với giá trị rất lớn. Qua phân tích tình hình xuất nhập khẩu thuỷ sản của Mỹ cho thấy Xuất khẩu của Mỹ có xu hướng giảm về giá trị, nhập khẩu của Mỹ có xu hương tăng về giá trị làm cho thâm hụt về thương mại thuỷ sản ngày càng lớn.

Biểu 22: Thâm hụt về  kim ngạch  xuất

    nhập khẩu thủy sản của hoa kỳ

	Năm
	Tổng giá trị ngoại thương, triệu USD
	Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)
	Kim ngạch nhập khẩu (triêu USD)
	Thâm hụt ngoại thương, (triệu USD)

	1991
	9.281
	3.155,8
	6.0092,2
	2.719

	1992
	9.609
	3.465,7
	6.143,3
	2.442

	1993
	9.469
	3.076,7
	6.392,3
	3.111

	1994
	9.771
	3.126,1
	6.644,9
	3.520

	1995
	10.524
	3.262,2
	7.261,8
	3.858

	1996
	10.227
	3.147
	7.080
	3.933

	1997
	10.988
	2.850
	8.138
	5.288

	1998
	10.978
	2.400,5
	8.577,5
	6.178

	1999
	11.876
	2.848,5
	9.035,5
	6.171

	2000
	13.086
	3.004
	10.082
	7.086


Nguồn: CFA, Hiệp hội cá nheo Mỹ

Sau 10 năm mức thâm hụt ngoại thương thủy sản của Mỹ từ 2,7 tỷ USD năm 1991 tăng lên 7,086 tỷ USD năm 2000 tức là tăng lên 3,7 lần.

1.3.2.5. Nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng thuỷ sản của thị trường Mỹ

Biểu 23: Mức tiêu thụ thủy sản thực phẩm của người Mỹ

	Thời kỳ
	Kg/ người/ năm

	1991 – 1993
	21,4

	1994 – 1995
	21,6

	1996 – 1997
	20,9


Nguồn: CFA, Hiệp hội cá nheo Mỹ

Nhìn chung tiêu thụ thủy sản thực phẩm của người Mỹ không có biến động nhiều về khối lượng, nhưng có thay đổi về chất lượng và nghiêng về các sản phẩm cao cấp rất đắt như tôm he, tôm hùm, cá ngừ, cá hồi, cua biển, cá rô phi, cá chình, cá basa... Mặt khác, người tiêu dùng Mỹ rất ưa chuộng các sản phẩm tinh chế (tôm nõn, philê, hộp cá, thịt cua, các sản phẩm ăn liền...). Chính vì vậy mà tuy khối lượng nhập khẩu không tăng nhiều, nhưng giá trị nhập khẩu thuỷ sản tăng rất nhanh và đã vượt 10 tỷ USD năm 2000 với mức thâm hụt ngoại thương kỷ lục là 7 tỷ USD.

Xu hướng tiêu thụ sản phẩm  của người Mỹ còn phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng nền kinh tế Mỹ và mức thu nhập của đa số người tiêu dùng Mỹ trong tương lai. Tuy nhiên, xu hướng người tiêu dùng Mỹ chỉ ưa chuộng các "đặc thủy sản" và các mặt hàng cao cấp thì có lẽ không thay đổi nhiều.

Biểu 24: Mức tiêu thụ 10 hàng thuỷ sản chính

  của hoa kỳ năm 2000

	Thị trường
	Tên sản phẩm
	Mức tiêu thụ năm 2000 (pao/ người)

	1
	Cá ngừ
	3,6

	2
	Tôm
	3,2

	3
	Cá tuyết pollock
	1,68

	4
	Cá hồi
	1,59

	5
	Cá catfish
	1,13

	6
	Cá tuyết đại tây dương
	0,77

	7
	Nghêu, sò
	0,48

	8
	Cua
	0,46

	9
	Cá dẹt (chủ yếu là cá bơn)
	0,43

	10
	Điệp
	0,27


Nguồn: Viện Nghề cá quốc gia Hoa Kỳ (NFI)

Thị hiếu tiêu dùng của thị trường Mỹ có một số đặc điểm đáng chú ý là: 

 Sản phẩm nhập khẩu vào Mỹ đa dạng, từ thuỷ sản đắt tiền cũng như thuỷ sản rẻ tiền.  Tôm sú là loại được người Mỹ ưa thích, tôm đông lanh, tôm giá trị gia tăng, tôm luộc với các kích cỡ chủng loại khác nhau. Cá da trơn nước ngọt thịt trắng như : cá tra, cá basa. Nhuyễn thể hai mạnh như ngêu, sò có cát, ngao, hầu. Cá rô phi hàng năm tiêu dùng từ 50-55 ngàn tấn trong khi Mỹ chỉ có khả năng đáp ứng 8 ngàn tấn.

1.3.2.5 Hệ thống phân phối thuỷ sản của Mỹ

ở Mỹ hàng thuỷ sản được phân phối qua hai kênh tiêu thụ chủ yếu đó là kênh bán lẻ thuỷ sản xuất khẩu và kênh bán sỉ thuỷ sản ở Mỹ.

+ Kênh bán lẻ thuỷ sản xuất khẩu: thuỷ sản tiêu thụ qua kênh này chiếm đến trên 50% trị giá thuỷ sản tiêu thụ tại Mỹ, đạt khoảng 13 tỷ USD mỗi năm. Các hình thức bán lẻ thuỷ sản ở Mỹ là:

- Bán qua hệ thống siêu thị: Qua hệ thống siêu thị, thuỷ sản được tiêu thụ trên 40% giá trị bán lẻ của thuỷ sản. Các quầy tiêu thụ hải sản trong các siêu thị đướcắp xếp sạch sẽ ngăn lắp, nhiều mặt hàng, chẳng những thuỷ sản đông lạnh mà còn có nhiều hàng tươi sống thoả mãn nhu cầu của khách hàng.

- Bán cho các nhà hàng, nhà ăn công cộng và phục vụ ăn nhanh: doanh số bán thuỷ sản cho hệ thống này chiến đến 60% trị giá bán lẻ và có xu hướng ngày càng tăng vì người Mỹ có thói qen ăn tại các nơi công cộng như nhà hàng, can tin, trường học, nơi làm việc,... hơn là ăn tại gia đình để tiết kiệm thời gian.

- Bán hàng cho các tiệm ăn của người Việt tại Mỹ: Tại Mỹ có khoảng hơn 1,5 triệu người Việt nam và ngành kinh doanh thực phẩm, mở nhà hàng, các tiệm ăn là sở trường của họ.

+ Kênh bán sỉ thuỷ sản ở Mỹ: đây là các công ty kinh doanh thuỷ sản hàng đầu của Mỹ. Qua hệ thống bán sỉ hàng thuỷ sản được cung cấp cho trên 1000 xí nghiệp chế biến thuỷ sản của nươcs Mỹ và hệ thống siêu thị. Bán thuỷ sản qua kênh này có một đặc điểm nổi bật là: khả năng cung cấp hàng phải lớn và ổn định; giá cả cạnh tranh; mặt hàng thuỷ sản đa dạng để họ cung cấp cho các đối tượng khác nhau. Nhà cung cấp phải tin cậy và trung thành.

1.3.2.6. Quy chế quản lý nhập khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ

Thuỷ sản nhập vào thị trường Mỹ không quản lý bằng hạn ngạch mà quản lý bằng hai biện pháp chủ yếu: Thuế nhập khẩu thuỷ sản và kiểm soát chặt chẽ bằng các biện pháp kỹ thuật: vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát môi trường đánh bắt và nuôi trồng.

Cần đặc biệt lưu ý : không phải mọi doanh nghiệp có hàng thuỷ sản đều có thể đưa hàng vào Mỹ. Bộ luật liên bang Mỹ 21CFR quy định từ ngày 18/12/1997 chỉ có các doanh nghiệp nước ngoài nào đã thực hiện chương trình HACCP có hiệu quả mới được đưa hàng thuỷ sản vào Mỹ. Tiến trình cho phép nhập khẩu thuỷ sản vào Mỹ như sau:

- Giai đoạn1: Cục thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) chấp nhận từng doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự mình hoặc thông qua nhà nhập khẩu gửi chương trình kiểm soát an toàn trong chế biến thuỷ sản (HACCP) bao gồm cả nội dung kiểm soát các mối nguy trong thuỷ sản nuôi trồng cho cục thực phẩm và dược phẩm (FDA) Hoa Kỳ. FDA xem xét kế hoạch HACCP, khi cần thì thanh tra đến kiểm tra, nếu đạt yêu cầu thì cho phép doanh nghiệp đó được nhập khẩu thuỷ sản vào Mỹ. FDA kiểm tra từng lô hàng nhập khẩu, nếu phát hiện không đảm bảo an toàn hoặc có các vi phạm về ghi nhãn, về tạp chất thì lô hàng sẽ bị FDA từ chối nhập khẩu hoặc yêu cầu huỷ bỏ tại chỗ, đồng thời tên doanh nghiệp sẽ bị đưa lên mạng Internet theo chế độ cảnh báo nhanh. 5 lô hàng tiếp theo của doanh nghiệp tiếp tục bị tự động giữ ở cảng để kiểm tra theo chế độ tự động, chỉ sau ki 5 lô hàng đó đều bảo đảm an toàn và doanh nghiệp có đơn đề nghị FDA mới bỏ tên doanh nghiệp đó ra khỏi mạng cảnh báo.

- Giai đoạn 2: Công nhận ở cấp quốc gia thông qua ký kết văn bản ghi nhớ giữa FDA và cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm soát vệ sinh an toàn ở nước xuất khẩu: nếu xuất khẩu thuỷ sản sang Mỹ, thì cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu tự chỉ định các doanh nghiệp được đưa hàng thuỷ sản vào Mỹ mà không cần xuất trình HACCP.

Nghiên cứu thị trường Mỹ thấy rằng: Mỹ có nhiều tiềm năng đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản, nhu cầu tiêu dùng thuỷ sản của Mỹ rất lớn và có xu hướng gia tăng qua các năm; Nhiều mặt hàng thuỷ sản của Việt nam có khả năng đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ, đặc biệt sau khi Hiệp định thương mại Việt Mỹ đã được ký kết có hiệu lực; Hệ thống kiểm soát vệ sinh và môi trường nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thuỷ sản nhập khẩu rất phức tạp, các cấp cần tổ chức theo dõi để tìm cách đáp ứng nhằm tăng nhanh giá trị thuỷ sản xuất khẩu vào thị trường Mỹ

1.3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ 

1.3.3.1 Những nhân tố tác động thuận lợi

+ Đường lối của đảng và chính phủ thông thoáng tạo mọi cơ hội thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp ở các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường thế giới. Đặc biệt đáng chú ý là chính phủ đã thông qua cơ chế điều hành xuất nhập khẩu của Việt nam giai đoạn 2001 – 2005. Với cơ chế mới này mọi doanh nghiệp đều có thể tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu, tiến tới xoá bỏ những rào cản pháp lý, thủ tục gây trở ngại cho hoạt động xuất khẩu. Khả năng tiếp cận với thị trường Quốc tế trong đó có thị trường Mỹ của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thuỷ sản sẽ nhiều hơn, thuận lợi hơn.

+ Nhà nước dành nhiều sự quan tâm cho ngành thuỷ sản: Với những chương trình hỗ trợ đầu tư  nâng cấp cơ sở hạ tầng của Ngành thuỷ sản; chương trình đánh bắt xa bờ; chương trình đầu tư cho nghiên cứu khoa học và công nghệ để phát triển ngành thuỷ sản; với sự hỗ trợ toàn diện của Nhà nước, Trung tâm kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản ra đời, trở thành cơ quan có thẩm quyền về kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm của ngành, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận với thị trường. Mới đây chương trình chuyển đổi một số vùng trồng lúa sang phối hợp nuôi trồng thuỷ sản đã mở ra khả năng to lớn cho sự phát triển của ngành thuỷ sản Việt nam.

+ Nhà nước đã ký gần 80 hiệp định thương mại giữa Việt nam và các nước trong đó hiệp định thương mại Việt- Mỹ đã được thông qua vào tháng 12/2001 mở ra khả năng to lớn cho thuỷ sản Việt nam nói riêng và cho các hàng hoá xuất khẩu nói chung có điều kiện thuận lợi xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

+ Sự ra đời hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt nam 12/6/1998 là một mốc son tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ngành thuỷ sản năm bắt thông tin, nâng cao khả năng tiếp thị, trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển xuất khẩu trong đó có xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

+ Cùng với sự phát triển của ngành đã hình thành một lớp doanh nhân mới am hiểu về thị trường, kinh nghiệm quản lý kinh doanh được tích luỹ, họ đã xây dựng được các mối quan hệ thương mại tốt với các đối tác của Mỹ, đây là tiền đề để duy trì và phát triển thị trường.

+ Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản đã xây dựng được những tiêu chuẩn quản trị chất lượng quốc tế: HACCP, GMT, ISO 9000... đây là những tấm giấy thông hành giúp cho các doanh nghiệp đưa hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ.

1.3.3.2 Những nhân tố tác động không thuận lợi

* Những nhân tố khách quan:

+ Thị trường Mỹ quá rộng và lớn, hệ thống luật pháp của Mỹ rất phức tạp. Trong khi đó các doanh nghiệp Việt nam mới tiếp cận thị trường này, sự hiểu biết về nó và kinh nghiệm tiếp cận với thị trường chưa nhiều.

+ Thị trường Mỹ ở quá xa Việt nam, chi phí vận tải và bảo hiểm lớn, điều này làm cho chi phí kinh doanh hàng hoá từ Việt nam đưa sang Mỹ tăng lên. Hơn nữa thời gian vận chuyển dài làm cho hàng thuỷ sản tươi sống bị giảm về chất lượng, tỷ lệ hao hụt tăng, đây cũng là nhân tố khách quan làm giảm tính cạnh tranh của hàng thuỷ sản Việt nam trên thị trường Mỹ so với hàng hoá từ các nước châu Mỹ la tinh có điều kiện khí hậu tương tự ta đưa vào Mỹ. 

+Tính cạnh tranh trên thị trường Mỹ rất cao, thị trường Mỹ nhập khẩu hàng thuỷ sản từ rất nhiều nước khác nhau trong đó có những nước có lợi thế tương tự như Việt nam đều coi thị trường Mỹ là thị trường chiến lược trong hoạt động xuất khẩu, cho nên chính phủ và các doanh nghiệp của các nước này đều quan tâm đề xuất các giải pháp hỗ trợ và thâm nhập dành thị phần trên thị trường Mỹ. Đây cũng được xem là khó khăn khách quan tác động đến khả năng thúc đấy xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam vào thị trường này.

* Những nhân tố chủ quan

+  Năng lực chế biến thuỷ sản đông lạnh hiện tại được đánh giá là dư thừa so với nguồn nguyên liệu hiện có . Đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến việc tranh mua nguyên liệu gay gắt giữa các doanh nghệp, giá nguyên liệu ngày một bị đẩy lên cao, thêm vào đó , các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản phát triển nhanh hơn tốc độ đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản đã làm giảm tính cạnh tranh về giá của sản phẩm. 

+ Cơ sở vật chất phục vụ cho đánh bắt, bảo quả và chế biến thuỷ sản đã được cải thiện đáng kể nhưng tỷ lệ các cơ sở bảo quản, chế biến thuỷ sản mới đạt ở mức trung bình và yếu còn chiếm tỷ trọng cao, đây là nhân tố tac động đến chất lượng và vệ sinh an toàn của hàng thuỷ sản xuất khẩu.

+ Tỷ lệ hàng thuỷ sản xuất khẩu dưới dạng thô ít qua chế biến còn cao  đây cũng là nhân tố ảnh hưởng đến khả năng gia tăng kim ngạch xuất khẩu, ảnh  tới việc tạo dựng sản phẩm thuỷ sản độc đáo riêng có của Việt nam trên thị trường Mỹ và cũng ít khai thác được lợi thế do giảm thuế suất thuế nhập khẩu mà hiệp định thương mại Việt -Mỹ mang lại.

+ Trình độ học vấn và tay nghề của công nhân ngành thuỷ sản không cao ảnh hưởng nhất định đến chất lượng hàng hoá và khả năng xây dựng các tiêu chuẩn quản trị chất lượng quốc tế: HACCP, GMP,ISO,.... Điều này được phản ảnh qua thống kê của ngành thuỷ sản : tổng lao động của ngành khoảng 3,5 triệu người trong đó kinh tế quốc doanh chiếm hơn 90% số lao động, trong số lao động đó thì 10% lao động mù chữ, 70% có trình độ cấp 1, 15% trình độ cấp 2, 2% có trình độ cấp 3,  còn lại có trình độ cao đẳng và đại học. 

+ Một nhân tố nữa ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ là tình trạng thiếu vốn kinh doanh ở tất cả các khâu: đánh bắt, nuôi trồng, chế biến, thương mại. Doanh nghiệp phải tự bươn trải vay vốn với lãi suất cao ảnh hưởng tới giá thành thuỷ sản xuất khẩu.

Chương hai:

Thực trạng xuất khẩu hàng thuỷ sản của

ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ.

2.1. Hàng thuỷ sản trong hệ thống các mặt hàng xuất khẩu  chủ lực

2.1.1 Thị trường xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam

Đến nay , hàng thuỷ sản xuất khẩu của việt nam đã có mặt ở 64 nước trên thế giới. Tuy nhiên, gần 80% trị giá xuất khẩu thuỷ sản tập trung vào 4 thị trường chủ lực là Nhật bản, Mỹ, EU, Trung quốc và Hồng kông. ghiên cứu tình hình xuất khẩu hàng tuỷ sản của Việt nam trong năm 2000 có thể chia làm 3 nhóm. 

Nhóm 1: là nhóm thị trường lớn có mức nhập khẩu thuỷ sản từ Việt nam có giá trị từ 10 triệu – 400 triệu USD gồm 16 thị trường là Nhật Bản, Mỹ, Trung quốc và Hồng kông, Đài loan, Hàn quốc, Thái lan, Hà lan, Singapore, Chiều tiên, canada, Bỉ, úc, Italia, Anh, Malaysia.

Nhóm 2 Là nhóm thị trường có mức nhập khẩu thuỷ sản của Việt nam từ 1- 9 triệu USD bao gồm: Thuỵ sỹ, Pháp, Tây ban nha, Thuỷ điển, Campuchia và Indônesia.

Nhóm 3 gồm 42 nước còn lại nhập khẩu dưới 1 triệu USD mỗi năm. Sau đây chỉ tập trung nghiên cứu những thị trường chủ yếu có mức tăng trưởng cao  và có kim ngạch nhập khẩu lớn.

2.1.1.1 Thị trường Mỹ

Mỹ đang là một thị trường nhiều triển vọng mà Việt nam mới bắt đầu khai thác. Thị trường này có sức mua rất lớn và giá cả tương đối ổn định, tuy nhiên trong thời gian qua, hàng thuỷ sản Việt nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ vẫn còn rất khiêm tốn so với nhu cầu nhập khẩu mặt hàng này của Mỹ.

Với GDP bình quân đầu người  năm 2000 là  32000USD, mức tăng trưởng trung bình của nền kinh tế là 4%/năm, Mỹ là một thị trường có sức tiêu dùng rất cao, đặc biệt là hàng thuỷ sản. Trung bình mỗi năm người Mỹ tiêu dùng 4,9 pounds thuỷ sản tương đương 8 kg, tăng 44,6% so với năm 19960 và 19,5% so với năm 19980. Trong tương lai,  mức tiêu thụ thuỷ sản ngày càng tăng mạnh do xu hướng ngày càng có nhiều người Mỹ chuyển sang sử dụng sản phẩm thuỷ sản cho bữa ăn chính trong gia đình. Theo thống kê của Bộ thuỷ sản Mỹ, người Mỹ hiện sử dụng  xấp xỉ 20% tổng sản lượng thuỷ sản thế giới, trong số đó  thì  hơn một nửa  là thuỷ sản nhập khẩu. Tại Mỹ có nhiều cơ sở chế biến phải sử dụng nguyên liệu ngoại nhập. Có khoảng 1000 cơ sở chế biến cả nước phụ thuộc hoàn toàn  vào nguyên liệu ngoại nhập. Do đó, Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu thuỷ sản hấp dẫn đối với tất cả các nước trên thế giới trong đó có Việt nam. Chỉ cần tăng lên 1% trong kim ngạch nhập khẩu thuỷ sản của Mỹ cũng đã mở ra cơ hội vàng cho Việt nam tăng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản lên gấp hai lần.

Chính vì vậy, ngay từ năm 1994, Việt nam đã bắt đẫu xuất khẩu thuỷ  sản vào thị trường Mỹ với kim ngạch khoảng 6 triệu USD. Và con số nay đã được tăng lên nhanh chóng qua các năm, 1999 xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường này đạt 125,9 triệu USD, năm 2000 đạt 304,359 triệu USD, và đến năm 2001, đã tăng lên 500 triệu USD, biến thị trường Mỹ trở thành thị trường chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam, từ 11,6% thị phần năm 1998 đã tăng lên 28,92% vào năm 2001 và khả năng thị phần xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam vào thị trường Mỹ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đó, trong thời gian vừa qua, Ngành thuỷ sản Việt nam cũng gặp không ít khó khăn trong việc xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Mỹ. Đó là các nhà sản xuất cá nheo của Mỹ đang thực hiện các biện pháp để hạn chế việc xuất khẩu các sản phẩm cá tra và cá basa của ta, như tuyên truyền cá của Việt nam không đáp ứng được các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, nuôi trồng trong điều kiện ô nhiễm. Đồng thời một số Nghị sỹ của Mỹ yêu cầu áp dụng luật chống phá giá do giá cá của ta rẻ hơn cá catfish của Mỹ 1USD/kg và tốc độ xuất khẩu vào Mỹ tăng nhanh. Và đặc biệt  ngày 1/7/2000 họ còn đưa ra Quốc hội Hoa kỳ dự luật HR 2439, gọi là ( Country of origin labelling Bill” ( nhãn mác của nước xuất xứ).Dự luật HR2330 liên quan đến cá tra và cá báa của Việt nam nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

2.1.1.2 Thị trường Nhật Bản

Nhật Bản là thị trường nhập khẩu hàng thuỷ sản lớn nhất thế giới, đồng thời cùng là nước nhập khẩu thuỷ sản lớn với kim ngạch nhập khẩu lên tới 15 tỷ USD/ năm. Mặc dù từ năm 2001 đến nay, thị trường Mỹ luôn chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam, nhưng về lâu dài, Nhật Bản vẫn là thị trường chiến lược và là thị trường chính của thuỷ sản Việt nam. Đây là thị trường có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam và bất kỳ sự thay đổi nào của thị trường này cũng đều có tác động đáng kể đến sản lượng và giá trị xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam.

Trong những năm gần đây, mặc dù kinh tế Nhật Bản gặp rất nhiều khó khăn, đồng Yên liên tục mất giá, nhưng quan hệ thương mại Việt –Nhật vẫn có những bước phát triển khá tốt đẹp, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá nói chung và xuất khẩu thuỷ sản nói riêng của Việt nam sang Nhật liên tục tăng qua các năm cụ thể là năm 1999 kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt 412,347 triệu USD thì đến năm 2001 con số nay đã tăng lên 474,755 triệu USD, chiểm khoảng 26,2% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của nước ta. và dự kiến đến năm 2005 con số này sẽ tăng lên 500 triệu USD.

2.1.1.3 Thị trường EU

Với mức tiêu thụ thuỷ sản trung bình khoảng 17kg/người/năm. EU là một trong những thị trường nhập khẩu thuỷ sản lớn trên thế giới. hàng năm nhập khẩu khoảng 1250 nghìn tấn, tương đương với 850 triệu USD.

Việt nam bắt đầu có quan hệ ngoại giao với EU từ tháng 10/1990, tuy nhiên, phải đến tháng 11/1999, EU mới dành cho hưởng hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập GSP. Theo chế độ này, tuỳ theo mức độ nhạy cảm của hàng hoá  ( mức độ ảnh hưởng đến xuất khẩu của EU) mà một mặt hàng có thể được giảm từ 15,3 – 60% mức thuế MFN áp dụng cho mặt hàng đó, thậm chí còn được miễn thuế. Nhờ đó kim ngạch mậu dịch hai chiều Việt nam –EU năm 1999 đã tăng 12 lần, chiếm khoảng 20-25% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong đó thuỷ sản là một trong những mặt hàng chủ yếu xuất khẩu sang EU. Giá trị kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản vào EU năm 1997 mới đạt 69,619 triệu USD ( chiếm tỷ trọng 8,97%), thì đến năm 1998 đã tăng lên 91,539 triẹu USD ( chiếm 10,66%). Riêng năm 1999, xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam gặp nhiều khó khăn  vì những yếu tố nghiêm ngặt về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nên hàng thuỷ sản của Việt nam không được EU đánh giá cao, do đó sản lượng xuất khẩu thuỷ sản không đổi nhưng về kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản giảm đi đôi chút, còn 89,113 triệu USD và chỉ có 18 doanh nghiệp được phép xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường EU.

Tuy nhiên, bằng những nỗ lực vượt bậc, Việt nam đã nhanh chóng tìm lại và củng cố vị trí của mình tại thị trường này.  Tháng 9/1999, Uỷ ban liên minh châu Âu đã công nhận Việt nam vào danh sách 1 trong các nước xuất khẩu thuỷ sản vào EU và tháng 4/2000, lại công nhận Việt nam vào danh sách 1 trong các nước xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ vào EU. Nhất là trong năm 2001 vừa qua, 61 doanh nghiệp Việt nam đã được phép xuất khẩu hàng thuỷ sản sang EU. Chính vì vậy tuy tỷ trọng kim ngạch có giảm, năm 1998 là 10,66% xuống còn 6,73% năm 2001 nhưng kim ngạch tăng từ 91,539 triệu USD năm 1998 lên 120,265 triệu USD năm 2001. EU trở thành 1 trong ba thị trường xuất khẩu thuỷ sản chính của Việt nam.

Như vậy, EU là một thị trường vừa mang các yếu tố của thị trường tiêu thụ lại vừa mạng yếu tố giúp nâng cao uy tín hàng thuỷ sản Việt nam trên thị trường Quốc tế, giúp thực hiện thành công đa dạng hoá thị trường xuấ khẩu và làm cân bằng các thị trường xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam. Bởi vì xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường này có ý nghĩa có trong tay chứng chỉ về trình độ chất lượng thuỷ sản xuất khẩu cao. Tuy nhiên, đây là một thị trường khó tính, có chọn lọc và yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm cao. Chính vì vậy để tăng cường thị phần ở thị trường này thì Việt nam tất yếu phải cải tiến công nghệ chế biến thuỷ sản xuất khẩu, bên cạnh đó phải chú trọng hơn nữa công tác nuôi trồng thuỷ sản, đa dạng hoá sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu và đặc biệt là sản phẩm nhuyễn thể hai mảnh vỏ  mà Việt nam đang có thế mạnh ở thị trường này.

2.1.1.4 Thị trường Trung Quốc

Cùng với thị trường Mỹ, thị trường Trung Quốc đang nổi lên như một thị trường thu hút hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt nam với kim ngạch tăng nhanh từ 37 triệu USD năm 1999 lên 222,972 triệu USD năm 2000 và 240,013 năm 2001 và đang đứng thứ tư trong 10 nước nhập khẩu hàng  thuỷ sản nhiều nhất của Việt nam. Đây là một thị trường có nhu cầu lớn, đa dạng lại không quá khó tính về chất lượng và an toàn  vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên , do quan hệ thương mại và thanh toán giữa hai nước còn nhiều khó khăn nên hàng thuỷ sản của Việt nam xuất chính ngạch vào thị trường Trung Quốc còn quá ít mà chủ yếu xuất bằng đường tiểu ngạch qua một số tỉnh vùng biên giới phía đông nam với các loại sản phẩm chủ yếu là nguyên liệu tươi sống, sản phẩm khô... có giá trị chưa cao. Chính vì vậy trong thời gian tới Ngành thuỷ sản cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến để nâng cao giá trị cũng như chất lượng hàng thuỷ sản xuất khẩu sang thị trường rộng lớn và đầy tiềm năng này.

2.1.1.5 Thị trường các nước châu á khác 

Đây là thị trường truyền thống có sức tiêu thụ khá lớn. Chủng loại mặt hàng đa dạng, phù hợp  với cơ cấu nguồn lợi Biển Việt nam, trung bình giai đoạn (1990 –1999) chiếm tỷ trọng 17-25%.

Tuy nhiên, thị trường này chủ yếu nhập khẩu hàng tươi sống, sơ chế hoặc nguyên liệu, đồng thời là khu vực cạnh tranh với ta về xuất khẩu. Mặt khác do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế  của các nước Chấu á trong những năm gần đây nên xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam vào thị trường này suy giảm và không ổn định. Năm 1998, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này chiếm 21% , năm 1999 tăng lên 23% kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam.

Biểu 25: Kim ngạch và Cơ cấu thị trường xuất khẩu thuỷ sản qua các năm của Việt nam

	Chỉ tiêu
	1998
	1999
	2000
	2001

	
	Triệu

(USD)
	tỷ trọng

(%)
	Triệu

(USD)
	tỷ trọng

(%)
	Triệu

(USD)
	tỷ trọng

(%)
	Triệu

(USD)
	tỷ trọng

(%)

	Tổng giá trị
	858,6
	100
	971
	100
	1.470
	100
	1.800
	100

	Mỹ
	99,598
	11,6
	133,99
	13,8
	307,23
	20,9
	520,56
	28,92

	Nhật Bản
	363,19
	42,3
	395,2
	40,7
	482,16
	32,8
	470,52
	26,14

	EU
	106,466
	12,4
	93,216
	9,6
	101,43
	6,9
	120,42
	6,69

	Trung Quốc

+ Hồng kông
	90,67
	10,56
	121,375
	12,5
	299,88
	20,4
	331,92
	18,44

	ASEAN
	44,647
	5,2
	66,028
	6,8
	58,8
	4
	60,48
	3,36

	Các nước khác
	154,033
	17,94
	161,186
	16,6
	220,5
	15
	317,52
	17,64


Nguồn: Vụ kế hoạch và thống kê - Bộ thương mại

Tóm lại, cho đến nay, thuỷ sản xuất khẩu của Việt nam đã xuất trực tiếp sang 64 Quốc gia, và đang được thế giới ghi nhận là một trong những nước xuất khẩu hàng thuỷ sản lớn trong khu vực và trên thế giới ở một số mặt hàng.  Điều này cho thấy vị thế của hàng thuỷ sản Việt nam đang tăng dần do những tiến bộ nhất định trong các khâu chế biến, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm cũng như có nhiều cố gắng trong công tác thông tin, tiếp thị, xúc tiến bán hàng. Thông qua tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam trên các thị trường chính, ta có thể thấy: Bên cạnh sự gia tăng của thị trường mới khai thác như thị trường Mỹ từ 11,6 % năm 1998 đã tăng lên 28,92% năm 2001, còn thị trường truyền thống Nhật Bản từ 42,8% năm 1998 đã giảm xuống còn 26,14 % năm 2001. Trước tình hình này đòi hỏi chúng ta phải có những biện pháp để tiếp tục củng cố các thị trường truyền thống đồng thời khai thác tốt các thị trường mới, trong đó nâng cao khả năng cạnh tranh của thuỷ sản xuất khẩu  là một trong các giải pháp cần thiết.

2.1.2 Kim ngạch xuất khẩu hàng thuỷ sản của Việt nam

Trong hai năm 1995 –1996,  giá cả và sản lượng thuỷ sản xuất khẩu còn đang ở mức cao nên giá trị kim ngạch thuỷ sản xuất khẩu của nước ta vẫn đạt ở mức cao. Năm 1996, sản lượng thuỷ sản xuất khẩu tăng 17,85 % ( tăng 22.800 tấn) so với năm 1995; giá trị xuất khẩu tăng 21,81% (tăng 120 triệu USD) so với năm 1995.

Biểu 27 : Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản

	Năm
	Sản lượng thuỷ sản xuất khẩu (tấn)
	Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản (triệu USD)
	Mức độ tăng trưởng

	
	
	
	Về sản lượng
	Về giá trị kim ngạch

	
	
	
	Mức +(-)
	%
	Mức + (-)
	%

	1995
	127.700
	550
	
	
	
	

	1996
	150,52
	670
	28.800
	17,87
	120
	21,81

	1997
	187,63
	776,4
	37.350
	24,81
	106,4
	15,88

	1998
	631,4
	858,6
	343,77
	113,65
	82,2
	10,58

	1999
	484,6
	971,1
	-147
	-22,8
	112,5
	13,18

	2000
	600,9
	1.478,6
	56.920
	24,2
	507,5
	52,26

	2001
	657,25
	1760,0
	56,35
	9,3
	322,4
	19,0


                                                                                Nguồn: Bộ thuỷ sản

Sang năm 1997, tuy sản lượng thuỷ sản xuất khẩu tăng 24,8% ( tăng 37.350 triệu tấn), kim ngạch thuỷ sản xuất khẩu tăng 106,4 triệu USD nhưng tốc độ tăng chỉ đạt 15,88%. Nguyên nhân tốc độ tăng chậm này là do cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ ở khu vực Đông nam á sau đó lan rộng ra toàn cầu. Tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu  thuỷ sản tăng là do ta đã bắt đầu mở rộng nhiều thị trường mới như thị trường EU,MỸ,...

Năm 1998 là năm thuỷ sản xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng chậm nhất cả về số lượng và giá trị. kim ngạch thuỷ sản chỉ tăng 10,58% so với năm 1997, sản lượng chỉ tăng 11,59% so với năm 1997. Sản lượng thuỷ sản xuất khẩu giảm xuát là do giá cả trung bình năm 1998 giảm 1% so với năm 1997, một số thị trường truyền thống bị thu hẹp. Ví dụ như thị trường Nhật bản cũng chỉ bằng 90% so với năm 1997.

Trong năm 1999, tình hình xuất khẩu thuỷ sản có phần tiến triển hơn.Sản lượng xuất khẩu đã tăng 12,1% , kim ngạch thuỷ sản tăng 13,1% với tôc độ tăng cao hơn năm 1998. Năm 1999 giá trị kim ngạch tăng lên 112,5 triệu USD, nguyên nhân của sự tăng này là do giá cả có phần ổn định, giá cả xuất khẩu tăng trung bình 1% so với năm 1998; bên cạnh đó ta đã mở rộng đươc thị trường và tăng thị phần xuất khẩu sang EU mà Mỹ.

Năm 2000, ngành thuỷ sản đã tao được bước đột phá mới, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đã vượt 1 tỷ USD, đạt 1478,6 triệu USD ( chiếm tỷ trọng 10,23% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước), tăng 52,26% so với năm 1999. Đã đưa ngành thuỷ sản xếp vị trí thứ 3 ( chỉ sau dầu thô và dệt may). Sản lượng thuỷ sản xuất khẩu cũng tăng 24,2%  so với năm 1999. Trong giai đoạn 1995-2001 tốc độ tăng trung bình hàng năm của kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản Việt nam là 21,87%.

Nguyên nhân chủ yếu góp phần làm tăng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản là do giá xuất khẩu thuỷ sản thế giới tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng xuất khẩu thuỷ sản Việt nam. Đặc biệt là do 49 doanh nghiệp của Việt nam được vào dạnh sách  I xuất khẩu thuỷ sản của EU và 60 doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu vào Bắc Mỹ.
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2.1.3 Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu

+ Tôm đông lạnh: năm 1997, kim ngạch xuất khẩu tôm đông lạnh có tăng song về tỷ trọng thì giảm so với năm 1995. Trong năm 1995, giá trị tôm động lạnh chiếm tỷ trọng 60,1% tổng giá trị thuỷ sản xuất khẩu, nhưng đến năm 1997 giá trị kim ngạch của mặt hàng này chỉ còn 55,5%. Sang năm 1999, tỷ trọng tôm đông lạnh giảm chỉ còn 53,55%. Đến năm 2000 tỷ trọng tôm đông lạnh tiếp tục giảm xuống chỉ còn 44,24%. Tuy nhiên giá trị kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản tăng rất nhanh, từ 336 triệu USD ( năm 1995) tăng lên 654,2 triệu USD vào năm 2000. Nguyên nhân là do giá và nhu cầu tôm động lạnh xuất khẩu của thế giới tăng nhanh. Mặt khác, Việt nam đã thành công trong việc mở rộng thị trường và kỹ thuật chế biến ngày càng được nâng cao. Ví dụ như thị trường Nhật Bản kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản mặt hàng này đạt 292,705 triệu USD và thị trường Mỹ đạt mức kỷ lục 271 triệu USD. Mức tăng bình quân kim ngạch xuất khẩu tôm đông lạnh giai đoạn 1995-2000 là 14,25%.

Biểu28 : Kim ngạch xuất khẩu theo từng nhóm mặt hàng

	Tên hàng
	1996
	1997
	1999
	2000
	2001

	
	Giá trị (tr.USD)
	tỷ trọng

(%)
	Giá trị (tr.USD)
	tỷ trọng

(%)
	Giá trị (tr.USD
	tỷ trọng

(%)
	Giá trị (tr.USD
	tỷ trọng

(%)
	Giá trị (tr.USD
	tỷ trọng

(%)

	Tôm đông lạnh
	336
	61,09
	431
	55,54
	520
	53,54
	654,2
	44,24
	761,4
	42,3

	Mực đông lạnh
	45
	8,18
	80
	10,3
	100
	19,29
	82,41
	5,57
	92,7
	5,15

	Cá đông lạnh
	94
	17,09
	116
	14,94
	150
	15,44
	165,79
	11,21
	185,4
	10,3

	Mực khô
	30
	5,45
	60
	7,73
	80
	8,2
	211,32
	14,29
	273,6
	15,2

	Thuỷ sản khác
	45
	8,18
	83
	10,69
	121,1
	12,47
	364,97
	20,68
	486,9
	27,05

	Tổng
	550
	100
	776
	100
	971,1
	100
	1478,69
	100
	1760,0
	100


Nguồn: Bộ thuỷ sản

Cá đông lạnh: Tăng về giá trị kim ngạch xuất khẩu nhưng giảm về tỷ trọng, năm 1995, kim ngạch xuất khẩu cá đông lạnh đạt 94 triệu USD tăng lên 185,4 triệu USD vào năm 2001, nhưng tỷ trọng giảm từ 17,09 (năm 1995) xuống còn 10,3 % (năm 2001). Kim ngạch tăng bình quân giai đoạn 1995-2001 là 12,01%.

Mực động lạnh: Trung bình chiếm khoảng từ 8-12% trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản. Cụ thể trong những năm qua: năm 1995 kim ngạch xuất khẩu mực đông lạnh đạt 45 triệu USD, chiếm tỷ trọng 8,18%, đến năm 1999 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng lên 100 triệu USD chiếm 12,29% kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản. Tuy nhiên đêna năm 2000, giá trị kim ngạch xuất khẩu mực đông lạnh giảm xuống  chỉ còn 82,41 triệu USD và tỷ trọng cũng giảm chỉ còn 5,57%. Mức tằn trung bình hàng năm kim ngạch xuất khẩu mực đông lạnh giai đoạn 1995-2000 là 12,86%.

Mực khô: Tăng cả về giá trị kim ngạch và tỷ trọng trong tổng số thuỷ sản xuất khẩu. Năm 1995 kim ngạch xuất khẩu mực khô chỉ đạt 30 triệu USD và chỉ chiếm 5,45% kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản, đến năm 1999 kim ngạch xuất khẩu mực khô đã đạt 80 triệu USD, chiếm tỷ trọng là 8,2%. Năm 2000 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng một cách nganh chóng đạt 211,32triệu USD chiếm 14,29% trong tổng số kim ngạch xuất khẩu. Mức tăng trưởng bình quân hàng năm của kim ngạch xuất khẩu mực khô trung bình giai đoạn 1995- 2000 là 14,76%.

Kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng xuất khẩu thuỷ sản chủ lực của Việt nam đều tăng, nhưng cơ cấu của các mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu chủ lực có sự thay đổi. Kim ngạch và cơ cấu thuỷ sản xuất khẩu chủ lực có sự thay đổi là do giá cả xuất khẩu thay đổi và sản lượng thuỷ sản xuất khẩu của từng mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu có sự thay đổi. Muốn tăng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản Việt nam cần phải đa dạng hoá sản phẩm và thị trường xuất khẩu thuỷ sản, bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng thuỷ sản xuất khẩu và nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu lên,...
Sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu của Việt nam chủ yếu được đề cập ở 4 nhóm sản phẩm sau: tôm đông lạnh, Mực động lạnh, cá đông lạnh và mực khô. Dù ngành thuỷ sản Việt nam đã cố gắng đa dạng hoá sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu nhưng sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu của nước ta vẫn chủ yếu ở dạng sơ chế , tỷ trọng sản phẩm có giá trị gia tăng thấp (chiến 14-15% lượng hàng xuất khẩu). Tuy nhiên những năm gần đây do có sự đầu tư ngày càng nhiều nên tỷ trọng các sản phẩm giá trị gia tăngngày càng cao, năm 1999 chỉ đạt 19,7%, năm 2000 đã tăng lên 35%, dần dần hạn chế xuất khẩu sản phẩm thuỷ sản dưới dạng nguyên liệu thô.

Xét về chủng loại mặt hàng, cơ cấu sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu là mất cân đối. Năm 1995, mặt hàng tôm đông lạnh chiếm tỷ trọng cao (52,08%) trong tổng số sản lượng thuỷ sản xuất khẩu đến năm 1999 tỷ trọng này giảm xuống chỉ còn 32,34%, sang năm 2000 tỷ trọng mặt hàng này chỉ còn 22,84%, nhưng kim ngạch xuất khẩu tôm đông lạnh đã tăng lên 318,2 triệu USD so với năm 1995. Kim ngạch xuất khẩu tôm đông lạnh ngày càng tăng chứng tỏ giá trị gia tăng của mặt hàng này ngày càng lớn.

Biểu 29: cơ cẩu sản lượng thuỷ sản xuất khẩu

                                                                            Đơn vị: ngàn tấn

	Nhóm mặt 

hàng xuất khẩu
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	sl
	%
	SL
	%

	Tôm đông lạnh
	65,5
	52,1
	70
	46,5
	72,8
	38,75
	74,2
	35,39
	76
	32,34
	60,7
	22,84

	Mực đông lạnh
	12,3
	8,67
	14,5
	10,1
	18,8
	10,4
	19,45
	9,29
	21,1
	10
	21,24
	7,27

	Cá đông lạnh
	31,4
	24,6
	41
	27,24
	49,2
	26,19
	53
	52,28
	65
	27,66
	56,1
	19,2

	Mực khô
	4
	3,13
	4
	2,26
	6
	3,19
	7,68
	3,67
	8,6
	3,66
	26,42
	9,05

	Thuỷ sản khác
	14,5
	11,4
	21
	13,95
	41,05
	21,85
	55,3
	26,4
	64,33
	26,34
	121,5
	41,6

	Tổng cộng
	127,7
	100
	150,5
	100
	187,9
	100
	209,6
	100
	235
	100
	291,9
	100


                                                                                      Nguồn Bộ thuỷ sản

Cá đông lạnh là mặt hàng xuất khẩu quan trọng xếp thứ hai của Việt nam sau tôm đông lạnh. Tỷ trọng của mặt hàng này ngày càng tăng trong cơ cấu các mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt nam. Năm 1995 cá đông lạnh chỉ chiếm 24,6 % nhưng đến năm 1999 đã chiếm tỷ trọng là 52,28% đạt tỷ trọngcao nhất nhưng đến năm 2000 tỷ trọng nay lại giảm một cách đột ngột chỉ còn 19,25, tuy tỷ trong giảm song kim ngạh xuất khẩu của mặt hàng này ngày càng tăng từ 94 triệu USD năm 1995 đến năm 2000 đã tăng lên 165,79 triệu USD.

Mực đông lạnh thường chiếm tỷ trọng từ 7-10% trong tổng số sản lượng thuỷ sản xuất khẩu.

 Mực khô chiếm tỷ trọng tương đối thấp trong tổng số sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu, năm 1995  (3,13%, năm 1999 (3,66%) năm 2000 (9,05%), kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này cũng tăng nhanh trong những năm gần đây, năm 1995 đạt 30 triệu USD, đến năm 2000 đã đạt 211,32 triệu USD. Sở dĩ kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng vọt nhờ nhu cầu tăng cao khi Trung Quốc thực hiện chính sách bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Bên cạnh đó, các nhóm thuỷ sản khác cũng góp phần làm tăng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam trong những năm gần đây như : Các mặt hàng sản phẩm chế biến nhuyễn thể hai mảnh vỏ, cua ghẹ, đặc sản biển. Các mặt hàng này cũng phát triển mạnh vào đầu ba tháng đầu năm 2002, Chiếm tỷ trọng trung bình 16,2% trong tổng số kim ngạch xuất khẩu hàng thuỷ sản. Đây là thắng lợi trong việc đa dạng hoá các mặt hàng xuất khẩu, đa dạng hoá thị trường xuất khẩu.

Tuy nhiên, cơ cấu sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu của Việt nam trong thời gian qua khoảng hơn 90% là dạng sản phẩm tươi, ướp đông, đông lạnh ( riêng giáp xác và nghuyễn thể là 80-85%). Sự mất cân đối về cơ cấu các dạng sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu của ta một mặt phản ánh thế so sánh của Việt nam trong xuất khẩu thuỷ sản, mặt khác lại thể hiện sự yếu kém của ngành công nghiệp chế biến của Việt nam, nhưng đây cũng là tiềm năng để Việt nam có thể đa dạng hoá sản phẩm xuất khẩu nhằm tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản trong thời gian tới. Cơ cấu mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt nam cần phù hợp tương đối với cơ cấu xuất khẩu thuỷ sản của thế giới, tăng hơn nữa về tỷ trong cũng như số lượng xuất khẩu đồ hộp, tăng tỷ trong cá và tăng tỷ trong thuỷ sản có giá trị gia tăng cả tổng cơ cấu hàng thuỷ sản tươi, ướp đông,  đông lạnh và giảm tỷ trọng hàng đông lạnh sơ chế.

2.1.4.Giá xuất khẩu  hàng thuỷ sản

Do hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt nam chủ yếu là nguyên liệu thô, xuất qua nhiều thị trường trung gian và chưa chiếm được thị phần lớn ở những thị trường lớn trên thế giới, nên giá thuỷ sản xuất khẩu xuất khẩu của Việt nam nhìn chung vẫn thấp hơn so với giá các sản phẩm cùng loại từ các nước khác trong khu vực và trên thế giới.

Giá trung bình xuất khẩu của Việt nam năm 1995 là 4,3USD/kg, đến năm 2000 là 5,06USD/kg, năm 2001 là 4,94UDS/kg.

Biểu 30:Giá xuất khẩu trung bình hàng

thuỷ sản Việt nam  (1995-2001)

	Năm
	Giá XKTS BQ (USD/kg)
	Mức độ tăng

	
	
	Mức tăng(USD/kg)
	tỷ lệ (%)tăng

	1995
	4,3
	
	

	1996
	4,45
	0,15
	3,48

	1997
	4,13
	-0,32
	-7,2

	1998
	4,09
	-0,04
	0,96

	1999
	4,84
	0,75
	10,57

	2000
	5,06
	0,93
	19,2

	2001
	4,94
	0,12
	-2,37


                                                                       Nguồn: Bộ thuỷ sản

Giá cả xuất khẩu bình quân các mặt hàng thuỷ sản có xu hướng tăng và nhích dẫn đến giá cả của các bạn hàng khác trên thế giới. Sự tăng giá này một phần do giá thuỷ sản trên thế giới có xu hướng tăng lên, nhưng mặt khác phải kể đến nỗ lực của ngành thuỷ sản Việt nam: nâng cao trị giá thương phẩm của hàng thay vì xuất khẩu thô, nâng cao phẩm chất hàng hoá và áp dụng các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thuỷ sản xuất khẩu.

2.2 Thực trạng xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ trong thời gian vừa qua.

2.2.1. Kim ngạch xuất khẩu.

Từ năm 1994, Ngành thuỷ sản Việt nam đã nhận thấy việc mở rộng thị trường xuất khẩu là rất quan trọng trong việc gia tăng giá trị xuất khẩu cũng như hình thành thế chủ động và cân đối về thị trường, tránh không lệ thuộc vào thị trường truyền thống Nhật Bản. Do đó, Ngành đã chủ trương mở rộng xuất khẩu sang nhiều thị trường khác như EU, Trung Quốc,... và đặc biệt là thị trường Mỹ.

Có thể nói trong cơ cấu thị trường xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam hiện nay, Mỹ được đánh giá là thị trường đầy triển vọng, năm 2000 đứng thứ hai sau Nhật Bản. Bước sang năm 2001 thị trường mỹ đã vượt qua Nhật Bản và trở thành thị trường dẫn đầu của Việt nam  (Trong 3 tháng đầu năm 2002, chiếm 25,3% kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam). Thị trường Mỹ trong cơ cấu thị trường xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam được thể hiện ở biểu 31
Biểu 31: Cấu trúc về thị trường xuất khẩu

thuỷ sản Việt nam 1998-2001

	Thị trường
	1998
	1999
	2000
	2001

	Mỹ
	11,6
	13,8
	20,9
	28,92

	Nhật
	42,3
	40,7
	32,8
	26,14

	EU
	12,4
	9,6
	6,9
	6,69

	Trung Quốc và Hồng Kông
	10,56
	12,5
	20,4
	18,44

	Các thị trường khác
	17,94
	16,6
	15
	21


Nguồn: Vụ kế hoạch và thống kê - Bộ thương mại

 Trong định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2005-2010, kim ngạch xuất khẩu hàng thuỷ sản của Ngành thuỷ sản Việt nam vào năm 2010 chiếm từ 25-28%. Ngành thuỷ sản Việt nam bắt đầu xuất khẩu sang thị trường Mỹ từ năm 1994 với giá trị ban đầu còn thấp  chỉ có 5,8 triệu USD. Từ đó giá trị thuỷ sản xuất khẩu của Việt nam tăng liên tục qua các năm, năm 1999 lên tới 130 triệu USD, (tăng gấp 21 lần năm 1994). Và đưa Việt nam lên vị trí thứ 19 trong số các nước xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Mỹ. Năm 2000 Mỹ nhập từ Việt nam 302,4 triêu USD thuỷ sản các loại, năm 2001 đạt 498 triệu USD ( tăng so với năm 2000  là 62,4%) và trong ba tháng đầu năm 2002 xuất khẩu thuỷ sản vẫn tiếp tục tăng đạt 20 ngàn tấn với giá trị  kim ngạch là 180 triệu USD (tăng so với cùng kỳ năm trước là 75%). Với đà tăng trưởng như trên và đặc biệt hiệp định thương mại Việt nam- Hoa Kỳ đã chính thức có hiệu lực , năm 2002 kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam vào thị trường Mỹ có thể tăng và đạt trên 700 triệu USD.

Biểu 32: Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản

củaViệt nam sang thị trường Mỹ

                                                                            Đơn vị tính: Triệu USD

	Chỉ tiêu
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001

	Kim ngạch
	5,8
	19,583
	33,988
	46,376
	81,55
	125,9
	304,359
	489,034

	(%) tăng
	
	237,6
	73,55
	36,44
	75,84
	54,38
	141,74
	60,67


                                                            Nguồn: Bộ thương mai Hoa Kỳ
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Đối với thị trường xuất khẩu của Việt nam thì thị trường Mỹ vươn lên giữ vị trí hàng đầu, xuất khẩu vào thị trường này có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Mỗi năm tốc độ tăng trưởng binh quân là 105,4%. Năm 2001, doanh số xuất khẩu sang Mỹ của Việt nam đứng thứ 21 trong số các nước đưa hàng thuỷ sản xuất khâủ vào Mỹ.

Hiện nay, trong cả nước đã hình thành một ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu. Tính đến năm 2000, đã có 266 nhà máy chế biết đông lạnh, có khả năng sản xuất khoảng 1500 tấn thành phẩm/ ngày. Trong đó hơn một nửa được cải tạo, nâng cấp, đổi mới công nghệ, áp dụng các chương trình, hệ thống kiểm tra, quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm tiên tiến đủ năng lực đáp ứng những nhu cầu rất cao về chất lượng của thị trường Mỹ. Trình độ chế biến của nhiều đơn vị được đánh giá là đạt mức tiên tiến của khu vực và trên thế giới, góp phần làm tăng giá trị hàng thuỷ sản Việt nam lên nhiều lần.

Tuy nhiên,  có một thực trạng không thể không xét đến. Đó là mặc dù liên tục  gia tăng được giá trị xuất khẩu nhưng những con số đó vẫn còn quá nhỏ bé so với tổng giá trị nhập khẩu thuỷ sản của thị trường Mỹ ( chiếm khoảng 4%, năm 2001) và cũng chưa tương xứng với khả năng của Việt nam. Nếu như so sánh với Thái lan ( nơi xuất khẩu thuỷ sản lớn nhất vào thị trường Mỹ) về diện tích, vùng đặc quyền kinh tế cũng như về diện tích nuôi trồng tôm thì họ đều thấp hơn ta nhưng sản lượng và giá trị xuất khẩu của họ lại cao vào loại bậc nhất thế giới. Hiện nay mỗi năm Thái lan thu được khoảng 4 tỷ USD về xuất khẩu thuỷ sản trong đó hơn 1/3 từ thị trường Mỹ. Do đó việc tăng cường đầu tư đổi mới giống tôm, hiện đại hoá công nghệ nuôi trồng thuỷ sản, nâng cao chất lượng chế biến, mẫu mã và đảm bảo thời gian giao hàng là đòi hỏi cấp thiết đối với Ngành thuỷ sản Việt nam.

2.2.2.Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu

Hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt nam sang Mỹ tập trung chủ yếu là tôm  và cá. Cơ cấu hàng thuỷ sản xuất khẩu vào thị trường Mỹ 1999 – 2000 như sau .

Biểu 33: Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ

                                                                            Đơn vị : triệu USD

	Mặt hàng
	năm  2000
	+ (-) so với năm 1999

	
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	

	Tôm 
	217,426
	72,90
	+2,3 lần

	Cá
	58,829
	19,73
	+2,5 lần

	Hàng khô
	0,048
	0,016
	- 83,5%

	Nhuyễn thể
	1,757
	0,59
	-70,6%

	Các mặt hàng khác
	20,16
	6,76
	

	Tổng cộng
	298,22
	100
	+ 175,87%


                     Nguồn: Tạp chí thuỷ sản tháng 1-2 thang1-2/2001 trang 40

Về nhóm mặt hàng tôm: hàng năm thị trường Mỹ nhập khẩu đến trên 3 tỷ USD,  50% trong số này nhập khẩu từ các nước châu á. Năm 1999 Việt nam xuất khẩu sản thị trường Mỹ trị giá 95 triệu USD đứng hàng thứ 9 trong 10 nước cung cấp tôm hàng đầu cho thị trường Mỹ. Sang năm 2000 Việt nam xuất khẩu mặt hàng này tăng lên 217,4 triệu USD, vươn lên đứng hàng thứ 7 trong số các nước cung cấp mặt hàng tôm tại Mỹ. Riêng mặt hàng tôm hấp, luộc, nhúng gọi (chung là tôm chín). Việt nam xuất khẩu được 2876 tấn, trở thành nhà cung cấp thứ 3 sau Thái lan (39110 tấn) và Canada ( 5600 tấn).  Năm 2001, giá trị xuất khẩu tôm của Việt nam đạt 348 triệu USD,  chiếm vị trí thứ ba trong các nước xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ. Tuy vậy, hàng tôm đông lạnh Việt nam vẫn chỉ giữ vị trí còn rất  khiêm tốn trên thị trường Mỹ, chiếm 5,5% sản lượng tôm nhập khẩu của thị trường này,  trong khi  Thái Lan chiếm 44%, của Mêhicô chiếm 10,2%... Hiên nay có khoảng 50 doanh nghiệp xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ, nhưng chỉ có một vào doanh nghiệp như : Cafatex, Seaprodex Danang, Cofidex, Stapimex.... có thiết bị và hệ thống cấp đông hiện đại cho nên sản phẩm tôm cung cấp cho thị trường Mỹ chỉ do một số doanh nghiệp đáp ứng. Mặt hàng tôm xuất khẩu mang lại ngoại tệ nhiều nhất trong các loại thuỷ sản. Tuy nhiên 80% tôm xuất khẩu dưới dạng cấp đông ít qua chế biến, cho nên trị giá ngoại tệ thu được còn thấp so với khả năng.

Về nhóm mặt hàng cá: đây là mặt hàng có tốc độ tăng nhanh nhất trên thị trường Mỹ, Năm 2000 đạt gần 59 triệu USD. Với khối lương 5 triệu Pound cá tra và cá basa, chiếm 5-6% thị phần cá da trơn của Mỹ. Tuy trị số cá chỉ chiếm 25% so với mặt hàng tôm, nhưng hiện nay Việt nam đứng đầu trong số các nước xuất khẩu cá da trơn sang thị trường Mỹ, cạnh tranh mạnh mẽ với các nhà cung cấp cá nheo của Mỹ. Hiện nay dung lượng của thị trường Mỹ còn lớn nhưng các nhà cung cấp Mỹ đang lo ngại, tìm cách gây khó khăn cho việc nhập khẩu cá tra và cá basa sang Mỹ. Bên cạnh cá tra và cá basa, mặt hàng xuất khẩu thứ hai là cá ngừ tươi đạt giá trị 99 triệu USD trong năm 2001, tăng 77% so với năm 2000. cá đông lạnh các loại có giá trị xuất khẩu đứng thứ ba với giá trị là 30 triệu USD ( năm 2001 ), trong đó cá ba sa phile đông là mặt hàng Việt nam vẫn chiếm lĩnh thị trường Mỹ với giá trị xuất khẩu trên 20 triệu USD, tăng so với năm trước 169%. Mặt hàng cua biển cũng đạt mức tăng trưởng cao trong xuất khẩu sang Mỹ ( bao gồm cua sống, cua đông, cua luộc, cua thịt) đạt giá trị xuất khẩu 20 triệu USD (năm 2001). Một điểm nổi bật của hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Mỹ trong thời gian vừa qua cũng phải kể đến là có mức tăng trưởng mạnh là xuất khẩu thuỷ sản tươi sống và ướp đá. Nếu như năm 1997 Việt nam gần như chưa xuất được thuỷ sản tươi sống sang thị trường này; Năm 1998 Việt nam mới bắt đầu có thuỷ sản tươi sống xuất khẩu vào thị trường mỹ với doanh số mới chỉ đạt 1,7 triệu USD; đến năm 1999 hàng thuỷ sản tươi sống xuất sang thị trường Mỹ đạt bước nhẩy vọt không ngờ với doanh số lên tới 7,6 triệu USD, chỉ kém thị trường dẫn đầu Nhật bản 1,5 triệu USD; Thì đến năm 2000 Mỹ đã vượt xa Nhật bản  về mức nhập khẩu thuỷ sản tươi sống của Việt nam, chiếm tới 42% tổng lượng hàng thuỷ sản xuất khẩu tươi sống của cả nước. Trong đó cá ngư tươi ướp đá chiếm tỷ trọng đáng kể. Mặt hàng thuỷ sản tươi sống và ướp đá của Việt nam xuất vào thị trường Mỹ chủ yếu là cá Ngừ, cua, lươn, cá bống tượng, tôm tít, tôm mũ ni. Trong đó cá ngừ chiếm 50% tổng lượng hàng tươi sống xuát sang thị trường Mỹ trong năm 2000.  Từ đó có thể thấy các doanh nghiệp thuỷ sản Việt nam đã có những đột phá đáng kể trong việc đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường tiêu thụ lớn số 1 thế giới này.

Biểu 34: Kim ngạch xuất khẩu của một số mặt hàng thuỷ sản chính sang thị trường Mỹ.

                                                                        Đơn vị tính : triệu USD

	TT
	Tên hàng
	1999
	2000
	2001

	1
	Tôm bóc vỏ
	98,5
	103,7
	125,8

	2
	Tôm đông chế biến
	46,5
	52,1
	61,4

	3
	tôm đông còn vỏ<15
	27,5
	30,4
	38,9

	4
	Cá biển đông lạnh
	9,89
	11,5
	16,4

	5
	Ca basa philª
	9,16
	10,7
	18,9

	6
	Cá ngừ vây vàng tươi
	8,47
	9
	10,15

	7
	thịt điệp
	4,53
	5,1
	5,95

	8
	cua biển
	2,25
	2,85
	3,75


                                                                      Nguồn: Tổng cục Hải quan

2.2.4. Phương thức xuất khẩu

Hiện nay đa số các nhà xuất khẩu thuỷ sản Việt nam chủ yếu ký kết hợp đồng bán hàng cho các nhà thương mại bán buôn của Mỹ, theo giá FOB, rồi từ đây thuỷ sản mới được cung cấp cho các nhà chế biến và hệ thống kinh doanh ban lẻ của Mỹ. Việc tìm kiếm khách hàng, xây dựng hợp đồng, xác định giá cả mua bán thuỷ sản,... phía Việt nam luôn ở thế bị động, phụ thuộc vào các đối tác Mỹ ( khoảng 120 đối tác). Trong khi đó, các doanh nghiệp Mỹ là những người mua hàng rất chủ động: họ tham quan, khảo sát tận nơi nuôi trồng và chế biến thuỷ sản ở Việt nam rồi mới đạt mua. Trừ việc tham gia của một số doanh nghiệp vào hội chợ thuỷ sản Boston tại Mỹ được tổ chức hàng naưm vào tháng 3, thì rất ít các doanh nghiệp thuỷ sản Việt nam áp dụng các hình thức Marketing để tìm kiếm khách hàng. Trong khi đó các nhà kinh doanh thuỷ sản của Nauy, Thái lan, Trung quốc,... có sự hỗ trợ của chính phủ thực hiện quảng cáo, tiếp thị, liên kết với các siêu thị tổ chức các đợt khuyến mãi thuỷ sản rất có kết quả. Ngoài ra các nước xuất khẩu lớn đều lập văn phòng giao dịch thuỷ sản ở Mỹ, và tháng 5/2001  tại Mỹ cũng đã khai trương văn phòng đại  diện của tổng công ty dệt may Việt nam. Mỹ được coi là thị trường trọng điểm của Việt nam trong 10 năm tới, nhưng đến nay ngành thuỷ sản việt nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng chưa chuẩn bị nhiêù cho việc thâm nhập mạnh vào thị trường Mỹ một cách ổn định.

2.2.5. Khả năng cạnh tranh.

* Về chất lượng sản phẩm: 

Theo đánh giá của các nhà nhập khẩu Mỹ: do nuôi tôm và cá ở Việt nam chủ yếu mang tính quảng canh và quảng canh cải tiến nên vị tôm ngọt tự nhiên, ngon hơn tôm nuôi công nghiệp của Thái lan và Indonesia.

* Về quy cách sản phẩm:

Phần lớn tôm chín bán trong các siêu thị, nhà hàng với cỡ phổ biến 31/40  - 51/60 và đây đã là cỡ trở thành sở thích chủ yếu của người tiêu dùng ở các nước công nghiệp phát triển. Trong khi đó, tôm ở Việt nam nuôi ở khu vực miền Nam, miền Bắc có kích cỡ lớn hơn nhiều. Chỉ có miền trung là cung cấp hàng khá phù hợp. Theo trung tâm thông tin thuỷ sản của Mỹ urner  Bary thì lượng tôm của Việt nam có cỡ lớn hơn 70 chiếm đến hơn 80%, chỉ 20% đạt tiêu chuẩn thị hiếu. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp cần chú ý tổ chức thu mua sớm hơn để tôm có kích cỡ phù hợp vơí nhu cầu của thị trường.

* Giá cả xuất khẩu

Giá tôm củaViệt nam 5 năm trước đây thường thấp hơn giá tôm của Thái lan, Ân độ,  cùng một chủng loại, nhưng nhờ uy tín về chất lượng tăng cho nên giá tôm có cao hơn giá tôm của các nước khác. Cá basa và các loại cá khác của Việt nam có giá thấp hơn cá nheo của mỹ.

Biểu 35 :Giá của một số mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

                                                                                       Đơn vị :USD/Kg

	TT
	Tên hàng
	2000
	2001

	1
	Tôm sú bỏ đầu cỡ 4-6 con/pound
	26,5
	21,85

	2
	Tôm sú bỏ đầu cỡ 6-8 con/pound
	24,85
	20,85

	3
	Tôm sú bỏ đầu cỡ 16-20 con/pound
	17,15
	13,35

	4
	cá basa
	3,35
	3,65


Nguồn:VASEP, hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt nam

* Đối thủ cạnh tranh:

Hàng thuỷ sản của Việt nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ phải chịu sức ép cạnh tranh mạnh mẽ từ rất nhiều các đối thủ khác nhau.

Trước hết là các nhà nuôi trồng và đánh bắt của Mỹ. Các nhà doanh nghiệp Mỹ với mức khai thác 5,5 –5,9 triệu tấn thuỷ sản mỗi năm ( Gấp 3 lần Việt nam), cung cấp 55% nhu cầu thuỷ sản của thị trường Mỹ. Đây là đối thủ đầu tiên mà các doanh nghiệp Việt nam cần phải nghiên cứu tình hình cung cấp thuỷ sản của họ, phản ứng của các nhà cung cấp Mỹ đối với thuỷ sản nhập khẩu ảnh hưởng rất lớn đến các nước có hàng thuỷ sản đưa vào Mỹ. Sản phẩm thuỷ sản của Mỹ rất đa dạng như:  cá hồi, cá tuyết, cá ngữ, tôm hùm, tôm he, sò, điệp, cá nheo,... chất lượng sản phẩm cao, cơ sở hạ tâng phục vụ đánh bắt, nuôi trồng, chế biến, thương mại thuỷ sản rất tốt, với  vị trí địa lý thuận lợi hơn bất cứ nước nào có hàng thuỷ sản đưa vào thị trường này.

Tiếp đến các nước khác năm 1999, năm 2000 và 2001 các nước dẫn đầu trong việc xuất khẩu thuỷ sản vào Mỹ là Canada, Thái lan, Trung quốc Ecuvado, Đài loan và Chile. đây là những đối thủ cần phải quan tâm nghiên cứu đối với các doanh nghiệp thuỷ sản Việt nam

+ Canada:

Liên tục trong 4 năm kể từ 1997 lượng thuỷ sản xuất khẩu của Canada sang Mỹ liên tục gia tăng về khối lượng và giá trị chiếm khoảng 18% thị phần thuỷ sản của Mỹ. Canada có nhiều điều kiện thuận lợi  để xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Mỹ : có ngư trường rộng, có cơ sở hạ tầng phát triển thuỷ sản tốt, sát biên giới với Mỹ, cùng với Mỹ nằm trong khối mậu dịch NAFTA được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu; nhiều nhà kinh doanh Mỹ hợp tác đầu tư khai thác chế biến thuỷ sản với Canada để đưa hàng vào Mỹ. Hiện nay Canada là nhà xuất khẩu hàng đầu vào thị trường Mỹ. Các mặt hàng mà Canada đang chiếm ưu thế tại Mỹ là tôm hùm, cua, cá hồi, cá bẹt.

+ Thái lan

Từ năm 1997 đến nay Thái lan luôn đứng ở vị trí thứ hai cung cấp thuỷ sản cho thị trường Mỹ ( sau Canada). Riêng mặt hàng tôm, Thái lan trở thành nước hàng đầu cung cấp cho thị trường Mỹ.

Xuất khẩu thuỷ sản của Thái lan đã có chỗ đứng vững vàng trên thị trườg Mỹ từ 25 năm qua, họ rất hiểu và có rất nhiều kinh nghiệm chiếm lĩnh thị trường Mỹ. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và chính phủ Thái lan tạo nên sức mạnh trong cạnh tranh, với chiến lược đa dạng hoá sản phẩm xuất khẩu thuỷ sản trên thị trường Mỹ( cá ngừ đóng hộp, cá rô phi, cá hồng, mực ống, bạch tuộc, thực hiện nhập khẩu để tái chế biến cá pôlác H&G, cá tuyết, cá bơn vây vàng,...) giúp cho Thái lan có doanh số xuất khẩu ổn định trên thị trường Mỹ.

2.2.6. Hoạt động của ngành thuỷ sản Việt nam trong việc thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam như đã đề cấp ở trên, chỉ thực sự có mặt tại thị trường Mỹ kể từ năm 1994, nhưng cho đến nay với thời gian không nhiều (8 năm),đã liên tục gia tăng về kim ngạch và tốc độ phát triển xuất khẩu. Ngành thuỷ sản Việt nam  quan tâm và có những hoạt động thâm nhập và phát triển vào thị trường Mỹ chỉ từ năm 1997 trở lại đây. Tuy có chậm về việc đánh giá, nhìn nhận thị trường này, nhưng Ngành thuỷ sản đã hoàn toàn đúng đắn khi coi đây là một thị trường xuất khẩu chủ lực và có nhiều tiềm năng to lớn cho xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam. Hoạt động thâm nhập thị trường Mỹ của ngành thuỷ sản nổi bật ở những khía cạnh:     ( Bổ sung sau)

2.3 những kết luận rút ra qua việc nghiên cứu thực trạng xuất khẩu hàng thuỷ sản  của việt nam vào  thị trường Mỹ

2.3.1 Những ưu điểm

Từ việc phân tích thực trạng xuất khẩu hàng thuỷ sản của Ngành thủy sản Việt nam vào thị trường Mỹ có thể thấy được những ưu điểm sau:

- Đây là thị trường có tốc độ phát triển nhanh, chỉ trong thời gian ngắn thị trường Mỹ đã trở thành thị trường đứng đầu tiêu thụ thuỷ sản của Việt nam.  

-  Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản liên tục gia tăng  giai đoạn 1994-2001 với tốc độ cao đã đưa mặt hàng thuỷ sản trở thành mặt hàng có giá trị lớn nhất trong các mặt hàng xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

- Chất lượng thuỷ sản ngày càng được cải thiện và đã có được uy tín nhất định trên thị trường Mỹ.

        -  Số lượng các doanh nghiệp thuỷ sản quan tâm đến xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ không ngừng tăng, trong số đó đã có trên 50 doanh nghiệp đã xây dựng tiêu chuẩn HACCP có đủ điều kiện về vệ sinh, an toàn thực phẩm  được Hoa kỳ phê duyệt cho xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

        - Ngành thuỷ sản đã thực sự  quan tâm tới thị trường Mỹ và đã có những hoạt động  hỗ trợ cho các doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường này. 

2.3.2 Những vấn đề tồn tại và nguyên nhân
* những vấn đề tồn tại

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ liên tục gia tăng với tốc độ cao, thị trường Mỹ đã trở thành thị trường lớn nhất của hàng thuỷ sản xuất khẩu Việt nam, nhưng xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường này vẫn còn một số vấn đề tồn tại:

     - Hàng xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam vào thị trường Mỹ hiện nay vẫn chủ yếu là hàng thô, hàng sơ chế. Hàng chế biến sâu và hàng giá trị giá gia tăng vẫn còn ít cho nên chưa khai thác tốt lợi thế về giảm thuế suất nhập khẩu mà hiệp định thương mai Việt –Mỹ mang lại. Các mặt hàng xuất khẩu chưa đa dạng, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng như Tôm, mực, cá tra, cá basa. Mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng chưa cao, trong một số trường hợp chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn kiểm định ngặt nghèo của Mỹ nên bị tái xuất, hoặc chưa hấp dẫn người tiêu dùng. Điều này có thể thấy khi xem xét biểu thuế nhập khẩu đối với hàng thuỷ sản của Mỹ.

Biểu 36: Thuế nhập khẩu thuỷ sản ở thị trường Mỹ năm 2000

	Mã số HS
	1.1. Mặt hàng
	Thuế MFN
	Thuế Non-MFN

	0301.
	Các loại cá sống
	0
	0

	0302.
	Các bộ phận còn lại của cá sau khi cắt lọc file, kể cả gan cá tươi hoặc ướp lạnh
	0
	4,4 cent/kg tuỳ loại

	0303.
	Các bộ phận còn lại của cá sau khi cắt lọc file, kể cả gan cá tươi hoặc đông lạnh
	0
	2,2 cent/kg-4,4cent/kg tuỳ loại

	0304.
	File cá, thịt cá đã lọc xương tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh
	0
	Một số loại không thuế, một số loại 5,5cent/kg

	0305.
	Cá khô, ướp muối hoặc sông khói
	4-7%
	25-30%

	0306.13
	Tôm các loại
	0
	0

	0306.14/24
	Thịt cua đông lạnh hoặc không đông lạnh
	7,5%
	15%

	0307.
	Các loại nghêu sò
	0
	0

	0307.06
	ốc
	5%
	20%

	1601-1604
	Các thực phẩm chế biến từ cá và thịt
	0,9-6cent/kg hoặc 2,1-15%
	6,6 cent/kg-22cent/kg hoặc 20% - 30%

	1605.10.05
	Cua chế biến chín
	10%
	20%

	1605.10.20
	Thịt cua
	0
	22,5%

	1605.10.40
	Các loại cua chế biến khác
	5%
	15%

	1605.20.05
	Tôm chế biến chín 
	5%
	20%

	1605.20.10
	Tôm sơ chế có đông lạnh hoặc không đông lạnh
	0
	0

	1605.30.10
	Tôm hùm có sơ chế đông lạnh hoặc không đông lạnh
	0
	0

	1605.90
	Các nhuyễn thể khác (nghêu, sò, ốc…)
	0
	20%


Nguồn: Hải quan của Mỹ

 -  Hàng xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam vào thị trường mỹ vẫn còn nhỏ bé, chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Việt nam mới chỉ đứng ở vị trí thứ 21 trong số các nước đang xuất khẩu hàng thuỷ sản vào Mỹ, và mới chỉ chiếm 4% thị phần trong tổng số kim ngạch nhập khẩu thuỷ sản của Mỹ (năm 2001) .

- Hoạt động thâm nhập thị trường của các doanh nghiệp còn thụ động và chưa đa dạng, hầu hết xuất khẩu qua trung gian, chưa xuất khẩu trực tiếp vào thị trường Mỹ, chưa thiết lập được hệ thống phân phối thuỷ sản trên thị trường Mỹ. 

- Hoạt động xúc tiến xuất khẩu : chưa có kế hoạch và chương trình tổng thể để xúc tiến hàng thuỷ sản Việt nam trên thị trường Mỹ, mặc dù đã tiến hành một số hoạt động xúc tiến như việc tham gia hội chợ thương mại và cử các đoàn đi khảo sát ở nước ngoài nhưng nhìn chung chưa thể coi đó là một hoạt động xúc tiến xuất khẩu thực sự, nếu xét về đặt mục tiêu, lên kế hoạch, áp dụng các hình thức xúc tiến và đánh giá kết quả của hoạt động này. 

- Công nghệ chế biến thuỷ sản xuất khẩu : hiện nay mới chỉ có hơn 75 doanh nghiệp chế biến của Việt nam xây dựng và áp dụng được chương trình quản lý chất lượng theo hệ thống HACCP trong đó mới chỉ có hơn 50 doanh nghiệp áp dụng HACCP có hiệu qủa và được Mỹ chấp nhận cho xuất khẩu hàng thuỷ sản vào nước họ.

- Ngành thuỷ sản Việt nam chưa làm tốt công tác xúc tiến thương mại vào thị trường Mỹ cụ thể là mới chỉ thực hiện được kênh thông tin cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý, còn kênh thông tin rất quan trọng là thông tin cho người tiêu dùng ở Mỹ thì chưa biết làm và chưa có cơ chế để huy động nguồn lực thực hiện. 

* Nguyên nhân

Những tồn tại trong hoạt động xuất khẩu thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ thời gian vưà qua là do thị trường Mỹ là thị trường còn rất mới mẻ và có tính cạnh tranh rất cao, sự am hiểu của các nhà kinh doanh thuỷ sản Việt nam về nhu cầu, thị hiếu của thị trường Mỹ còn hạn chế, chưa có sự hợp tác đầu tư với đối tác Mỹ vào công nghệ chế biển thuỷ sản ở Việt nam như chúng ta đã làm với các nhà đầu tư Nhật Bản. Điều này được thể hiện rất rõ qua  việc xem xét  thông tin về những khó khăn mà doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản gặp phải khi xuất khẩu  vào thị tường Mỹ. Những thông tin này có được  từ cuộc điều tra ở 41 doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ trong thời gian vừa qua của một nhóm nghiên cứu đề tài “ Giải pháp thị trường cho sản phẩm thuỷ sản xuát khẩu của Việt nam” mà PGS-TS Võ Thị Thanh Thu Chủ nhiệm đề tài.

Biểu 37 :Đánh giá mức độ khó khăn của các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ

	Mức độ khó

Loại khó khăn
	1(5
	5(7
	7(8
	8(10
	Tổng số

	
	SỐ DN
	Tỷ lệ
	SỐ DN
	Tỷ lệ
	SỐ DN
	Tỷ lệ
	SỐ DN
	Tỷ lệ
	SỐ DN
	Tỷ lệ

	1. Không đủ nguyên vật liệu đáp ứng
	21
	51,22
	19
	46,34
	1
	2,44
	0
	0
	41
	100

	2. Hàng rào kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm
	17
	41,46
	20
	48,78
	2
	4,88
	2
	8,88
	41
	100

	3. Chất lượng chưa cao
	20
	48,78
	19
	46,34
	1
	2,44
	1
	2,44
	41
	100

	4.Giá thành cao
	17
	41,46
	20
	48,78
	3
	7,32
	1
	2,44
	41
	100

	5. Tính cạnh tranh trên thị trường lớn
	10
	24,39
	25
	60,98
	3
	7,32
	3
	7,32
	41
	100

	6. Chưa am hiểu thị trường
	5
	12,19
	6
	14,63
	20
	48,78
	10
	24,39
	41
	100

	7. Thuế nhập khẩu cao
	20
	48,78
	9
	21,95
	10
	24,39
	2
	4,88
	41
	100

	8. Chưa có cách thức phân phối phù hợp
	15
	36,58
	15
	36,58
	8
	19,51
	3
	7,32
	41
	100

	9. Maketing yếu
	15
	36,58
	16
	39,02
	5
	12,19
	5
	12,19
	41
	100

	10. Chi phí vận tải cao
	3
	7,32
	10
	24,39
	25
	60,97
	3
	7,32
	41
	100

	11. Các khó khăn 
	35
	85,37
	3
	7,32
	2
	4,88
	1
	2,44
	41
	100


ở biểu 37 trên  chỉ có 41/94 doanh nghiệp có hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ

Mỹ có những quy định rất khắt khe không chỉ với chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, mà còn có các quy định về bảo vệ môi trường sinh thái, đây cũng được coi như các rào cản kỹ thuật làm hạn chế khả năng xuất khẩu thuỷ sản. 

Các yếu tố cơ bản thúc đẩy sự phát triển thuỷ sản ổn định và lâu dài như quy hoạch, giống, nuôi trồng đánh bắt... cong mang nhiều yếu tố tự phát chưa trở thành công nghệ hoàn chỉnh mang tính công nghiệp ở tầm vĩ mô. Bêncạnh đó việc nắm bắt tông tin về thị trườn Mỹ còn ít, các doanh nghiệp chưa chủ động nghiên cứu để tiếp cận kịp thời với thị trường này. Tất cả những khó khăn, thuận lợi, điểm mạnh, điểm yếu của hoạt động xuất khẩu thuỷ sản vào thị Trường Mỹ có thể được phản ánh qua biểu phân tích SWOP như sau:

Biểu 38 Phân tích SWOT xuất khẩu thuỷ sản

sang thị trường Mỹ

	Điểm mạnh
	Cơ hội

	· Tốc độ tăng xuất khẩu rất nhanh.

· Phong trào nuôi tôm rầm rộ

· 75 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn HACCP

· Sản phẩm thuỷ sản Việt Nam rất đa dạng
	· Nhiều loại thuỷ sản chế biến thuế giảm theo Hiệp định

· Thuỷ sản là loại thực phẩm ngày càng ưa chuộng



	Điểm yếu
	Thách thức

	· Doanh nghiệp chưa am hiểu thị trường Mỹ

· Cơ sở vật chất chế biến, bảo quản còn thô sơ

· XK vào Mỹ sản phẩm thô, giá trị thấp.

· Nguồn cung cấp thuỷ sản chưa ổn định
	· Cạnh tranh gay gắt với CANADA, THAILAN và TRUNGQUOC

· Mỹ ngày càng thắt chặt kiểm soát chất lượng thuỷ sản

· Sự cản trở từ thị trường Mỹ đối với mặt hàng xuất khẩu có lợi thế của Việt Nam là cá Tra và cá Basa


Chương ba: 

Phương hướng và giải pháp chủ yếu thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ.

3.1 Định hướng phát triển của ngành thuỷ sản giai đoạn 2000-2010

Thuỷ sản là một trong 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt nam và đã được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Vì vậy chúng ta đang rất cần có những định hướng và giải pháp có hiệu quả để thúc đẩu xuất khẩu. Định hướng phát triển của ngành thuỷ sản Việt nam giai đoạn 2001-2010 được thể hiện trong chiến lược xuất khẩu thuỷ sản Việt nam giai đoạn 2001-2010. Trong chiến lược đó những quan điểm, mục tiêu và phương  hướng đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản được thể hiện, cụ thể là:

3.1.1 Các quan điểm về đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam

- Xuất khẩu thuỷ sản tiếp tục là mũi nhọn trong phát triển kinh tế thuỷ sản, trước hết là kinh tế biển, có vai trò và vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao thu nhập và và giải quyết công ăn việc làm, cải thiện đời sống của nhân dân vùng biển.

-  Xuất khẩu thuỷ sản phải chuyển từ kinh tế khai thác tài nguyên và kinh tế thương mại là chủ yếu sang kinh tế khai thác lao động kỹ thuật công nghệ là chủ yếu, chuẩn bị điều kiện tiến tới kinh tế khai thác trí tuệ và khoa học những năm sau năm 2010.

- Xuất khẩu và chế biến thuỷ sản phải gắn mật thiết và trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của khai thác,  nuôi trông thuỷ sản, trên cơ sở cơ cấu kinh tế hợp lý với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, tạo tích luỹ lớn để tái sản xuất mở rộng, nhanh chóng tiến hành công nhiệp hoá và hiện đại hoá ngành thuỷ sản. Thực hiện song song  các mục tiêu : phát triển năng lực sản xuất, tái tạo và phát triển nguồn lợi, bảo vệ môi trường, tái tạo và phát triển sức lao động nghề cá.

- Xuất khẩu thuỷ sản phải đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với đổi mới công nghệ, kỹ thuật và trang thiết bị, phối hợp hài hoà với phát triển sản xuất cho nhu cầu xuất khẩu tại chỗ và tiêu dùng nội địa, mở rộng nhập khẩu bổ sung nguyên liệu cho xuất khẩu.

- Phát triển xuất khẩu và chế biến thuỷ sản  phải dựa trên thực hiện chiến lược con người, đổi mới tổ chức quản lý, chuyển hẳn từ quản lý chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân sang quản lý chủ yếu bằng tri thức khoa học.

3.1.2 Những phương hướng phát triển xuất khẩu thuỷ sản của ngành trong những năm tới.

- Tiếp tục phát huy thế mạnh của Biển, các vùng nước ngọt, lợ, tiềm lực lao động kết hợp với việc phát triển nông lâm thuỷ sản và du lịch để phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công nhiệp hoá, hiện đại hoá, từng bước đưa ngành thuỷ sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân.

- Tăng cường khả năng cạnh tranh, mở rộng và đi từng bước vững chắc trong hội nhập khu vực và Quốc tế. Trên cơ sở đó tăng nhanh giá trị kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản, nhằm tăng cường tích luỹ nội bộ, mở rộng năng lực sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, cải thiện đời sống người lao động nghề cá làm nghĩa vụ nộp ngân sách ngày càng tăng;

- Phát triển mạnh mẽ nuôi trồng thuỷ sản, đối với cơ cấu nghề khai thác hải sản ven bờ, tăng cường công tác khai thác xa bờ, góp phần làm thay đổi cơ cấu hàng thuỷ sản xuất khẩu và cải thiện đời sống của xã hội nông thôn vùng ven biển.

- áp dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ thích hợp vào phát triển sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm thuỷ sản.

- Thúc đẩy công tác bảo vệ nguồn lợi, bảo vệ môi trường, duy trì cân bằng sinh thái ở những vùng nuôi, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nuôi, đông thời có biện pháp hữu hiệu phòng dịch bệnh trong nuôi trông thuỷ sản, bảo đảm hàng thuỷ sản xuất khẩu có chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu của những thị trường khó tính như EU, Nhật Bản, Mỹ,...

- Tập trung vật tư, tiền vốn để xây dựng vật chất kỹ thuật của ngành, ưu tiên vào những vùng trọng điểm, đồng thời đưa nhanh các công trình dự án vào sản xuất, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

- Sử dụng có hiệu quả viện trợ và hoạt động hợp tác Quốc tế, thu hút các hoạt động có vốn đầu tư trực tiếp, đặc biệt trong nuôi trồng thuỷ sản và chế biến các sản phẩm có giá trị thương mại cao.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới bộ máy tổ chức, sắp xếp lại cán bộ để đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới.

3.1.3 Mục tiêu phát triển xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam đến năm 2010.

* Mục tiêu dài hạn

Với tiềm năng to lớn sẵn có, và xu hướng phát triển xuất khẩu thuỷ sản thế giới ngày càng tăng, Ngành thuỷ sản đặt ra mục tiêu xuất khẩu thuỷ sản đến năm 2010 như sau:

- Không ngừng tăng phần đóng góp của ngành thuỷ sản vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước bằng việc tăng cường xuất khẩu, gia tăng thu nhập ngoại tệ và nâng cao vị thế của thuỷ sản Việt nam trên trường Quốc tế, giải quyết được nhiều công ăn việc làm và nâng cao thu nhập, mức sống của các cộng đồng dân cư sống dựa vào nghề cá.

- Tăng mức cung cấp sản phẩm thuỷ sản cho các thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân có thể tiếp cận và tiêu dùng sản phẩm thuỷ sản dễ dàng.

- Đưa Ngành thuỷ sản trở thành một ngành kinh tế được công nghiệp hoá và hiện đại hoá với khoa học và kỹ thuật tiên tiến, nhằm không ngừng tạo ra hiệu quả kinh tế cao, không những phát huy những lợi thế so sánh mà còn góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

- Xây dựng một ngành thuỷ sản được quản lý tốt nhằm đạt được sự phát triển ổn định, bền vững cho hiện nay và trong tương lai. Đó cũng là tiền đề, động lực để nâng cao khả năng cạnh tranh của thuỷ sản xuất khẩu.

* Mục tiêu ngắn hạn

Ngành cần tập trung thực hiện các mục tiêu chủ yếu sau:

- Gắn chế biến xuất khẩu với sản xuất nguyên liệu, tạo cơ sở vững chắc cho sản xuất hàng hoá quy mô lớn, giảm giá thành nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh.

- Giữ vững và phát triển thị trường tại các khu vực chính trên thế giới, tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt 2 tỷ USD vào năm 2002 và 3,5 tỷUSD vào năm 2010.

- Phát huy lợi thế kinh tế biển bằng cách khai thác hợp lý nguồn tài nguyên, phấn đấu đưa tỷ trọng ngành thuỷ sản trong GDP lên 2,5-3% và bảo đảm tốc độ tăng tổng sản lượng bình quân của Ngành 4,5-5,1%năm

- Không tăng sản lượng khai thác nhiều trong giai đoạn 2000-2010, giữ mức tăng từ 1,2-1,4 triệu tấn ( trong đó khai thác cá, tôm, mực khoảng 1,3 triệu tấn, nhuyễn thể 100.000 tấn). Tăng nhanh sản lượng nuôi trồng thuỷ sản từ 10-13%/năm.

- Số lao động trực tiếp và phục vụ nghề cá tăng trung bình 2,65%/năm; 3,55 triệu lao động vào năm 2002; 3,9 triệu vào năm 2005 và 4,4 triệu lao động vào năm 2010. Trong đó lao động nuôi trồng thuỷ sản và lao động chế biến thuỷ sản tăng gấp 2 lần.

3.2 Phương hướng xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ

Chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng thuỷ sản giai đoạn  2000 –2010  coi trọng và đánh giá cao tiềm năng xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ. Mục tiêu đặt ra là phải đạt được kim ngạch xuất khẩu trên 500 triệu USD vào năm 2002, 2005 đạt 600 triệu USD vào năm 2005, và 1 tỷ USD vào năm 2010, với tốc độ tăng trưởng bình quân 15%/ năm và kim kim ngạch xuất khẩu  vào thị trường Mỹ chiến từ 25-28% tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của ngành.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, và những phân tích về thực trạng xuất khẩu hàng thuỷ sản trong thời gian vừa qua trên các góc độ: kim ngạch xuất khẩu, tốc độ xuất khẩu, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, phương thức xuất khẩu và  hoạt động thâm nhập vào thị trường Mỹ của  ngành thuỷ sản trong thời gian vừa qua làm nổi bật nên tất cả những khó khăn thuận lợi, cơ hội và thách thức để tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này. Những mục tiêu đặt ra là   là hoàn toàn có khả năng thực hiện được. Phương hướng thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ trong thời gian tới là:

- Tiếp tục đầu tư công nghệ nâng cao năng lực chế biến để có được những mặt hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng cao, khai thác được lợi thế về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu mà hiệp định thương mai Việt – Mỹ đã có hiệu lực mang lại. Đây là hướng rất quan trọng bởi lẽ những mặt hàng xuất khẩu thuỷ sản trong thời gian vừa qua kể cả trước và sau hiệp định thương mại Việt Mỹ hầu như là hàng sơ chế, hàng đông lạnh thuần tuý, nên chưa được hưởng lợi thế này.  Chỉ có đầu tư tạo ra những mặt hàng thuỷ sản chế biến sâu thì mới tiếp tục có chỗ đứng vững chăcs trên thị trường Mỹ và mới đặc trưng rõ nét của thương hiệu hàng thuỷ sản Việt nam. Từ đó mới tiến tới phân phố trực tiếp hàng thuỷ sản trên thị trường Mỹ.

- Song song với việc thay đổi cơ cấu và giá trị hàng thuỷ sản xuất khẩu sang Mỹ để được hưởng ưu đãi về thuế, các doanh nghiệp cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn HACCP có hiệu quả để thuận lợi trong việc đưa hàng thuỷ sản vào Mỹ, thông qua việc thương xuyên tổ chức theo dõi hệ thống kiểm soát vệ sinh và môi trường nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thuỷ sản nhập khẩu của Mỹ.

- Theo dõi thường xuyên nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng thuỷ sản của người Mỹ để kịp thời phát hiện ra những cơ hội mới, nhanh chóng đưa hàng thuỷ sản thích hợp vào chiếm lĩnh thị trường. Cụ thể là tăng cường phát triển nuôi cá rô phi để có nguyên liệu chế biến cung cấp cho thị trường Mỹ vì mặt hàng này đang tăng về nhu cầu và phâng lớn phải nhập khẩu  được nhập khẩu.

- Ngành thuỷ sản cần phải có những biện pháp khuyến khích đầu từ vào lĩnh vực nuôi trồng và chế biéen thuỷ sản xuất khẩu từ phía các dối tác Mỹ để giúp hàng thuỷ sản thâm nhập vào Mỹ vượt qua các rào cản phức tạp của kỹ thuật vào thị trường này. 

- Thay đổi cách thức thâm nhập thị trường  Mỹ thông qua việc tận dụng đội ngũ đông đảo Việt kiều, Hoa kiều để đưa hàng vào thị trường Mỹ 

3.3 Giải pháp pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ.

3.3.1  Giải pháp tăng cường nghiên cứu thị trường Mỹ

Phân tích những đặc điển của thị trường thuỷ sản Mỹ cùng với xen xét thực trang hoạt động xuất khẩu thuỷ sản của Ngành thuỷ sản Việt nam trong thời gian qua vào thị trường này đã cho thấy có rất nhiều những khó khăn để thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản tăng nhanh về kim ngạch và tốc độ. Một trong những khó khăn hàng đầu được phản ánh từ phía  các doanh nghiệp, đó là khả năng hiểu biết về thị trường Mỹ còn hạn chế. Muốn đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ thì trước hết phải tăng cường khả năng hiểu biết về thị trường Mỹ trên các vấn đề sau đây:

+ Nghiên cứu nắm vững luật pháp của Mỹ có liên quan đến hoạt động nhập khẩu hàng thuỷ sản. Thực tế cho thấy hệ thống luật pháp của Mỹ là rất phức tạp và chặt chẽ. Ngoài hệ thống luật pháp liên bang thì mỗi bang lại có sự khác biệt đáng kể về luật lệ. Tổng cộng 50 bang của Hoa kỳ có tới trên 2700 chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan này đều có các quy định riêng của họ. các yêu cầu này thường không thống nhất với nhau. Vì vậy không thể tuy tiện áp dụng quy định của Bang này ở một Bang khác. Các doanh nghiệp, hiểu rõ và đầy đủ hệ thống pháp luật của Mỹ liên quan đến hoạt động xuất khẩu của mình như: các thủ tục hải quan, biểu thuế quan nhập khẩu, luật trách nhiệm sản phẩm, luật chống phá giá, vấn đề bảo hộ và sở hữu trí tuệ, vấn đề ghi xuất sứ hàng hoá hay lập hoá đơưn thương mai,... tất cả đều có các quy định nghiêm ngặt và buộc phải tuân thủ chặt chẽ. đặc biệt cần nghiên cứu kỹ quy định luật của Mỹ về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thuỷ sản- luật thực phẩm nêu trong chương 1,2,3. Để hiểu rõ hệ thống pháp luật của Mỹ các doanh nghiệp có thể tiếp cận với các nguồn thông tin khác nhau, chẳng hạn như thông qua các đối tác Hoa Kỳ yêu cầu họ cung cấp các quy định về đóng gói, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về trình tự kiểm tra của FDA đối với hàng thuỷ sản nhập khẩu vào Mỹ. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể tìm hiểu thông qua các tổ chức như Bộ thuỷ sản, Bộ thương mại, Phòng thương mại và công nghiệp Việt nam, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sảnViệt nam, các nhà môi giới hải quan Mỹ, cơ quan thương vụ Mỹ tại Việt nam

+ Nắm thông tin về thuế nhập khẩu đối với hàng thuỷ sản của Mỹ, thuế suất có thể thay đổi từng năm, thuế suất được giảm nhiều khi hàng thuỷ sản xuất khẩu cóị giá trị gia tăng lớn.

+ Nắm thông tin về đối thủ cạnh tranh, hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ đang chịu sự cạnh tranh râts lớn từ các đối thủ đã được chỉ ra khi phân tích ở chương 2 cần lưu ý rằng những đối thủ này có nhiều điểm tương đồng về điều kiện sản xuất, xuất khẩu với Việt nam và họ đã có  một thời gian dài thâm nhập, phát triển tại thị trường Mỹ, họ có  mạng lưới phân phối hàng thuỷ sản hiệu quả, đặc biệt các đối thủ đó thực hiện các liên kết hỗ trợ rất tốt giữa doanh nghiệp và chính phủ trong việc xúc tiến đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Mỹ, và thu hút đầu tư,  liên  kết với các đối tác Mỹ cả trong khai thác, chế biến và xuất khẩu thuỷ sản.

+ Năm vững  thông tin cụ thể về mặt hàng xuất khẩu thông qua cách thức, tổ chức tham quan, tham dự hội chợ hàng thuỷ sản có sự hỗ trợ của nhà nước; nắm bắt thông tin qua hiệp hội chế biến xuất khẩu thuỷ sản Việt nam; qua trung tâm phát triển ngoại thương của tỉnh, thành phố, Qua phòng thương mại và công nghiệp Việt nam.Ngoài ra, nắm các thông tin về hàng thuỷ sản từ nước Mỹ thông qua mạng Internet.

3.3.2  Giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Trên cơ sở nghiêu cứu và nắm vững thị trường thuỷ sản của Mỹ,muốn thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường này, đòi hỏi phải thực hiện giải pháp tăng cường xúc tiến xuất khẩu g. Tăng cướng xúc tiến xuất khẩu cần phải được thực hiện cả ở tầm vĩ mô và cả ở tầm vi mô.

* Đối với xúc tiến xuất khẩu ở tầm vĩ mô.

Bộ thuỷ sản cần phải phối hợp với cục xúc tiến thương mại thuộc Bộ thương mại xây dựng chiến lược  xúc tiến ở tầm vĩ mô phù hợp với đậc diểm tính chất của thị trường Mỹ. Sự phối hợp này thông qua việc giúp các doanh nghiệp tiếp cận với thị trường mỹ qua các cuộc khảo sát thị trường, tham gia hội chợ hàng thuỷ sản, thông qu việc tiếp xúc với các doanh nghiệp của Mỹ,...

Bộ thuỷ sản xây dựng trang Web với thiết kế hợp lý khoa học để giới thiệu tiềm năng của ngành thuỷ sản việt nam; tính cạnh tranh của sản phẩm thuỷ sản Việt nam, hoạt động thương mại; các cơ hội thương mại và đầu tư ; cơ chế thủ tục đầu tư; xuất  nhập khẩu thuỷ sản, đặc biệt là các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị hiếu của thị trường mỹ.

Bộ thuỷ sản, phối hợp tổng cục du lịch và Bộ văn hoá thông tin, tổng cục hàng không Việt nam để giới thiệu văn hoá ẩm thực việt nam.

Bộ thuỷ sản cần phối hợp với Bộ ngoại giao để giao nhiệm vụ cho các sứ quán của Việt nam đóng ở Mỹ tham gia cung cấp thông tin về thị trường mỹ và tìm kiếm đối tác.

Xây dựng phương án thuê kho hoặc đầu tư xây dựng kho đông lạnh tại thị trường Mỹ để giúp doanh nghiệp từng bước tiến tới phân phối trực tiếp hàng thuỷ sản trên thị trường này.

Tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế về giống, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản nhiệt đới, tìm kiếm các cơ hội để thu hút các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào nuôi trồng, chế biến thuỷ sản.

* Xúc tiến xuất khẩu ở tầm vi mô

Các doanh nghiệp của Việt nam xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường mỹ có thể lựa chọn tổ chức xúc tiến trực thông qua khảo sát và tìm kiếm khách hàng trên thị trường Mỹ, tham gia hội chợ triển lãm. Để ttỏ chức xúc tiến trực tiếp có hiệu quả cần phải chuẩn bị chu đáo cụ thể: tham khảo ý kiến của hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản (VASEP), của tham tán thượng mại của Việt nam tại Mỹ, của các khách hàng quen trước khi qua Mỹ. Tổ chức chu đáo cho chuyến đi từ lập lịch trình tiếp xúc tham quan, đến chuẩn bị catalogue giới thiệu sản phẩm, kế hoạch tiếp xúc với các đối tác phải thật chi tiết.

Các doanh nghiệp Việt nam xuất khẩu thuỷ sản có thể tiếp thị thông qua mạng Internet bằng 2 cách:

 Xây dựng trang Web của công ty với thiết kế khoa học và gây được ấn tượng; tiến tới việc xuất khẩu thuỷ sản qua mạng.

Các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam tuy vào sự tăng trưởng của quy mô kinh doanh của doanh nghiệp có thể lựa chọn tiếp thị thông qua việc xây dựng bộ phận đại diện thương mại của công ty tại thị trường Mỹ. Trước mắt có thể góp vốn để hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt nam mở văn phòng đại diện tại Mỹ và doanh nghiệp dựa vào văn phòng này để nắm thông tin về thị trường và tiến hành xúc tiến thương mại. Khi doanh nghiệp xuất khẩu đạt doanh số lớn trên 30 triêu USD/ năm sẽ mở thêm văn phòng hoặc chi nhánh tại các thành phố lớn của Mỹ để đẩy mạnh xúc tiến bán hàng.

Các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản cần tiến đến xây dựng và củng cố thương hiệu sản phẩm của mình trên thị trường Mỹ. Điều này cần tập trung vào nâng cao chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, cần phải có được các mặt hàng thuỷ sản phù hợp với nhu cầu của thị trường Mỹ để sản phẩm của doanh nghiệp có đặc trưng riêng. Xây dựng thương hiệu thuỷ sản của mình có uy tín trên thị trường Mỹ là phương tiện tiếp thị hữu hiệu giúp duy trì và phát triển thị trường.

3.3.3 Giải pháp nâng cao tính cạnh tranh của mặt hàng thuỷ sản .

Chất lượng, giá cả là những yếu tố quan trọng nhất để tiếp tục duy trì được tốc độ xuất khẩu và kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ. Những phân tích ở chương 2 đã cho thấy tính cạnh tranh của hàng thuỷ sản của Việt nam chưa phải là cao: còn xuất khẩu thô, chua tạo lập được thói qen tiêu dùng, giá thành sản phẩm cao. Giải quyết những vấn đề này trong thời gian tới cần phải thực hiện tốt các vấn đề sau đây:

3.3.3.1 Nâng cao tính cạnh tranh về chất lượng:

+ Bắt buộc các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản phải đạt được tiêu chuẩn HACCP, khuyến kích xây dựng tiêu chuẩn ISO 9000. Đa số thị trường nhập khẩu thuỷ sản lớn của Việt nam, trong đó có thị trường Mỹ đù đòi hỏi HACCP giống như giấy thông hành bắt buộc khi muốn đưa hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ, Ngoài ra với hệ thống HACCP sẽ cho phép các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản thường xuyên ngăn ngưà va xử lý kịp thời những mối nguy đáng kể xâm nhập vào sản phẩm, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến khẩu cuối cùng. Khi xây dựng tiêu chuẩn HACCP và thực hiện chương trình này có hiệu quả đòi hỏi các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản phải có các điều kiện sau đây:

Doanh nghiệp phải có chương trình sản xuất ổn định và phải kiểm soát được quá trình đó; toàn bộ nhân viên tham gia trong hệ thống HACCP phải được đào tạo; doanh nghiệp phải có riêng hệ thống tài liệu và dữ liệu để bảo đảm cung cấp và phân tích thông tin chính xác; chất lượng sản phẩm phải ổn định và đồng nhất, các thiết bị đo lường kiểm tra chính xác; có hệ thống kịp thời phát hiện mầm bệnh và mối nguy có liên quan đến chế biến thực phẩm. Tuy nhiên khi đã xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn HACCP được rồi thì doanh nghiệp cần phải tins tới xây dựng tiêu chuẩn ISO 9000. Bởi vì tiêu chuẩn HACCP không nhằm mục đích thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng cho nên nó không đề cập đến việc duy trì cơ sở hạ tầng cho việc kinh doanh thuỷ sản. Trong khi đó tiêu chuẩn ISO 9000 không chỉ quan tâm tới quá trình kiểm soát quá trình chế biến thuỷ sản, mà còn quan tâm tới cả cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động kinh doanh, đến nhu cầu và yêu cầu của người tiêu dùng và hiệu quả kinh doanh xuất khẩu.

+ Nâng cao tỷ trọng hàng thuỷ sản chế biến: Hàng thuỷ sản chế biến  xuất khẩu vào thị trường Mỹ nếu tăng được  tỷ trọng chẳng những thu được nhiều ngoại tệ hơn, sử dụng nhân công lao động rẻ, khai thác được lợi thế về thuế nhập khẩu mà hiệp định thương mại Việt – Mỹ mang lại, mà còn cho phép bảo quản chất lượng tốt hơn. Muốn sử dụng giải pháp này cần phải nghiên cứu kỹ thị hiếu tiêu dùng của người dân Mỹ,  thực hiện liên doanh, liên kết với các công ty Mỹ để họ bao tiêu sản phẩm.

+ Hoàn thiện hệ thống kiểm tra chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia. Một thực tế hiện nay cho thấy tồn tại một thực trạng là có qua nhiều các cơ quan thực hiện thanh tra – kiểm tra nhà nước về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm: Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm tiêu chuẩn- đo lường-chất lượng sản phẩm khu vực hoặc chi cục tiêu chuẩn -đo lường-chất lượng; Trung tâm kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản (NAFIQACEN); Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; Chi cục thú y... Sự quản lý chồng chéo, phân đoạn trong công tác kiểm tra, thanh tra và quản lý nhà nước về chất lượng gây khó khăn và tốn kém cho doanh nghiệp xuất khẩu. 

Bộ thuỷ sản và các cơ quan ban ngành hoàn chỉnh lại hệ thống văn bản pháp quy về quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trên cơ sở các văn bản hiện hành và nghiên cứu quy định của các nước về vấn đề này để xây dựng các tiêu chuẩn mạng tính hội nhập, đảm bảo cho sản phẩm thuỷ sản đạt tiêu chuẩn Quốc gia cũng đạt tiêu chuẩn Quốc tế. Bộ thuỷ sản thay mặt chính phủ cần phải nỗ lực làm sao ký được hiệp định tránh kiểm tra hai lần  thuỷ sản xuất khẩu với cơ qua FDA Hoa kỳ để khi hàng thuỷ sản xuất khẩu đã lấy được giấy chứng nhận của (NAFIQACEN) thì khi nhập khẩu vào Mỹ không phải giám định lại.

3.3.3.2 Nâng cao tính cạnh tranh về giá của hàng thuỷ sản xuất khẩu.

Trong thời gian vừa qua xuất khẩu thuỷ sản nói chung và xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ nói riêng đứng trước một khó khăn phổ biến là các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu đều khó khăn về nguyên liêu đầu vào so với công suất thiết kế của nhà máy, cho nên phải tranh giành thu mua nguyên liệu với giá cao dẫn tới giá xuất khẩu thuỷ sản chưa mang tính cạnh tranh cao. Để thuỷ sản xuất khẩu cạnh tranh được về giá phải tâp trung vào giải quyết tốt các vấn đề sau :

+ Giảm tổn thất trong khâu thu hoạch ( đánh bắt và nuôi trông). Theo thống kê của bộ thuỷ sản tổn thất trong khâu thu hoạch thuỷ sản chiếm từ 20 – 30% tổng sản lượng thuỷ sản. Những nguyên nhân dẫn đến tổn thất là do việc đánh bắt ở nhiều nơi không khoa học; phương tiện bảo quản huỷ sản phục vụ đánh bắt xa bờ kém dẫ đến thuỷ sản hư thối phải loại bỏ; tận dụng phế liệu thuỷ sản chưa tốt,... Tất cả những nguyên nhân trên dẫn đến giá thành đánh bắt thuỷ sản cao. Muốn giảm tổn thất trong khâu thu hoạch cần đầu tư đồng bộ: đánh bắt, hậu cần cho đánh bắt, chế biến, bảo quản thuỷ sản đánh bắt xa bờ. Khuyến khích và phổ biến công nghệ tận dụng các phế phẩm từ thuỷ sản để làm nước mắm, thức ăn gia xúc, phân bón,... nhờ đó mà giảm giá thành sản phẩm. Thể chế hoá bằng luật nghiêm cấm đánh bắt thuỷ sản gây hại cho môi trường.

+ Tổ chức tốt công tác hậu cần cho hoạt động đánh bắt xa bờ.

+ Tổ chức tốt các trung tâm giống quốc gia để tránh hiện tượng giống thuỷ sản tốt nhưng khan hiếm đã đẩy giá lên cao hoặc giống xấu dẫn đến năng suất nuôi trồng thấp.

+ Lập ngân hàng thuỷ sản có các chi nhánh tại các trung tâm thuỷ sản lớn của Nhà nước để phục vụ cho tất cả các khâu kinh doanh thuỷ sản tránh được hiện tượng phổ biến hiện nay là thiếu vốn.

+ Nâng cao năng suất đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, hiện nay việc đánh bắt và nuôi trồng nhìn chung là kỹ thuật lạc hậu, áp dụng phương pháp quảng canh là chủ yếu làm cho năng suất thấp ảnh hưởng đế giá thành xuất khâủ, cho nên công nghiệp hoá sản xuất và nuôi trồng thuỷ sản, áp dụng công nghệ tiên tiến sẽ góp phần nâng cao năng suất và giảm thiểu rủi ro do môi trường thời tiết, khí hậu thay đổi, giảm chi phí sản xuất kinh doanh thuỷ sản.

+ Đơn giản hoá thuỷ tục hành chính liên quan đến kiểm tra, kiểm soát thuỷ sản xuất khẩu để giảm được chi phí kinh doanh xuất khẩu.

3.3.4  Giải pháp ổn định kinh doanh xuất khẩu thuỷ sản

Muốn thúc đấy xuất khẩu thuỷ sản của Ngành thuỷ sản Việt nam nói chung và đặc biệt là xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trương Mỹ rất cần thiết phải có giải pháp làm giảm đi những yếu tố bất ổn định ảnh hưởng đến sự tăng trưởng xuất khẩu thuỷ sản. ổn định kinh doanh xuất khẩu thuỷ sản bao hàm tạo lập và ổn định môi trường kinh doanh và ổn định và phát triển nguyên liệu đầu vào cho hoạt động chế biến xuất khẩu. Điều này được giải quyết thông  qua thực hiện những giải pháp cụ thể sau đây:

+ Nhanh chóng xây dựng và phê chuẩn luật thuỷ sản.  Ngành thuỷ sản phải xúc tiến nhanh xây dựng dự thảo luật thuỷ sản để trình Quốc hội  thông qua nhằm ổn định môi trường kinh doanh thuỷ sản, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư kinh doanh thuỷ sản, tạo cơ sở thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh thuỷ sản và xử lý lý các trường hợp vi phạm pháp luật có liên quan đến thuỷ sản.

+ Xây dựng chiến lược giống thuỷ sản ở tầm Quốc gia

Mặc dù từ năm 1996 Bộ thuỷ sản đã có quyết định về việc quy hoạch sắp xếp lại cơ sở giống nuôi thuỷ sản thời kỳ 1996-2000, trong đó có 6 trung tâm giống quốc gia nước ngọt thuộc các viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản, 10 trại giống cấp một thuỷ sản nước ngọt, 3 trung tâm giống quốc gia hải sản, nhưng trên thực tế các trung tâm này chưa được đầu tư xây dựng để thực hiện chức năng của hệ thống giống Quốc gia. Tôm là mặt hàng xuất khẩu chủ lực chiếm gần 50% kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ nhưng việc quy hoạch hệ thống trại sản xuất giống chưa được triển khai, các trại sản xuất mtôm giống tập trung ở miền trung do đó vận chuyển tôm giống đi các tỉnh Miền tây Nam Bộ và chuyển tôm giống ra các tỉnh phía Bắc làm tăng chi phí, chất lượng tôm giống bị ảnh hưởng và đặc biệt là không bảo đảm thời vụ nuôi.

Vấn đề giải quyết tôm bố mẹ thành thục, có chất lượng cho các cơ sở sản xuất giống nhân tạo là vấn đề bức xúc vẫn chưa có giải pháp hiệu quả. Giá cả tôm mẹ biến động rất lớn từ vài trăm ngàn đồng /1 con, có lúc lên 10 triệu đồng /1 con.

Việc nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống cá biển còn chậm, đến nay nuôi biển vẫn phải dựa vào giống tự nhiên.

Cần thết đển giải quyết những bất cập đó cần phải xây dựng chiến lược giống thuỷ sản ở tầm Quốc gia để định hướng phát triển thuỷ sản theo hướng có hiệu quả nhất; phát triển giống phù hợp với điều kiện quy hoạch lãnh thể, giảm thiểu tính tuỳ tiện trong sử dụng giống, kiểm soát dịch bệnh và phòng chống dịch bênh trong nuôi trồng thuỷ sản, đảm bảo tạo ra nguồn nguyên liệu nuôi trồng thuỷ sản ổn định cung cấp cho hoạt động xuất khẩu.

+ Xây dựng chiến lược nguồn nguyên liệu thuỷ sản bền vững. Hiện nay xuất khẩu vào thị trường Mỹ, nhiều doanh nghiệp chế biến hàng xuất khẩu không thể đáp ứng các đơn đặt hàng lớn từ phía đối tác Mỹ vì thiếu nguyên liệu, hoặc có nguyên liệu nhưng giá cao do phải cạnh tranh trong thu mua lớn. Muốn xây dựng chiến lược nguồn nguyên liệu thuỷ sản bền vững cần áp dụng các biện pháp:

- Tiếp tục hoàn chỉnh chương trình đánh bắt xa bờ, nhưng chú ý tính đồng bộ của việc thực hiện chương trình này: không chỉ đầu tư vào tàu có khả năng đánh bắt xa bờ, mà còn phải đầu tư đồng bộ cho tàu có khả năng chế biến và bảo quản thuỷ sản xa bờ.

- Lập bản đồ quy hoạch vùng nuôi trồng thuỷ sản để hướng dẫn ngư dân chuyển đổi có khoa học sản xuất nông nghiệp sang nuôi trồng thuỷ sản. Tránh tình trạnh như hiện nay, nuôi trồng thuỷ sản mang tính tự phát cao, thiếu sự chỉ đạo, hướng dẫn của nhà nước khiến người dân đầu tư lớn, nhưng tỷ lệ thất bại cũng rất nhiều, dẫn đến thiếu nguyên liệu mở rộng thị trường xuất khẩu.

-  Bộ thuỷ sản cần phải lấy một phần ngân sách nghiên cứu khoa học và công nghệ dành cho ngành để in các tài liệu khuyến ngư phát không hoặc bán rẻ cho ngư dân nuôi trồng thuỷ sản: những tài liệu này chứa đựng những thông tin phổ biến về các loại giống thuỷ sản phù hợp, có hiệu quả; cách nuôi trồng chúng; những kinh nghiệm phòng bệnh và chữa bệnh cho các loại thuỷ sản.

- Xây dựng chiến lược nhập khẩu nguyên liệu thuỷ sản từ nước ngoài để chế biến hàng xuất khẩu. Nguồn nguyên liệu thuỷ sản có được từ việc tăng cường và phát triển nuôi trồng và khai thác thuỷ sản .  Tuy nhiên, thực tế vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ và ồn định nguyên liệu đầu vào cho chế biến xuất khẩu thuỷ sản. Hiện nay nhà nước vẫn giữ mức thuế nhập khẩu nguyên liêu thuỷ sản rất cao( 30% ), vì vẫn cho rằng nhập khẩu thuỷ sản nguyên liệu dẫn đến làm suy yếu ngành sản xuất thuỷ sản nước nhà. Nhưng cần phải khuyến khích nhập khẩu thuỷ sản nguyên liệu vì : một mặt giải quyết tình trạng thiếu nguyên liệu cho chế biến, mặt khác kích thích Ngành thuỷ sản phải nỗ lực tìm biện pháp tăng tính cạnh tranh, giảm giá thành. Nhập khẩu nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu thuỷ sản cần thực hiện đồng bộ  các biện pháp: Giảm thuế nhập khẩu xuống còn 0% -5%( tuỳ từng loại ); Thể chế hoá quy định nhập khẩu nguyên liệu thuỷ sản  trong luật thuỷ sản; Tiêu chuẩn hoá các các quy định về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các nguyên liệu thuỷ sản nhập khẩu; Xây dựng quy chế kiểm tra kiểm soát  đối với nhập khẩu nguyên liệu thuỷ sản .

- Có chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài cho phát triển  cơ sở cung cấp giống và nuôi trồng thuỷ sản. Ngành công nghiệp thuỷ sản Việt nam có trình độ phát triển công nghệ sản xuất giống, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến đi sau hàng chục năm so với các quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới. Cho nên muốn giảm bớt yếu tố tự nhiên, tự phát trong sản xuất thuỷ sản thì cần phải có quy chế đặc biệt ưu đãi về: thuế sử dụng tài nguyên mặt nước, VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và nhiều các ưu đãi khác.

+ Xây dựng hệ thống kho thuỷ sản quốc gia tại những trung tâm lớn vềđánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản. Phải tiến hành xây dựng ngay hệ thống kho thuỷ sản Quốc gia tại Đà Nẵng, Quảng ninh, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các hoạt động quan trọng như: tham gia ổn định giá thuỷ sản xuất khẩu tránh tình trạng doanh nghiệp bán thấp hơn giá thành khi giá thuỷ sản thế giới xuống thấp; giúp các doanh nghiệp ổn định nguồn hàng thực hiện các hợp đồng lớn; nhận giữ hàng thuỷ sản của các doanh nghiệp; tiến tới chở thành chợ xuất khẩu thuỷ sản để là nơi môi giới khách hàng, cung cấp thông tin thị trường, tình hình cung cầu, giá cả thuỷ sản xuất khẩu, phục vụ cho đấu giá thuỷ sản; phối hợp cung cấp các dịch vụ giám định chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thuỷ sản xuất khẩu; thủ tục hải quan. Xây dựng kho với vốn đầu tư ban đầu bằng nguồn vốn ngân sách hoặc nguồn vè ODA, vốn cổ phần và kho phải hoạt động theo chế độ hạch toán độc lập.

3.3.5  Giải pháp hoàn thiện phương thức xuất khẩu hàng thuỷ sản

Trực trạng xuất  khẩu hàng thuỷ sản của Việt nam vào thị trường Mỹ trong thời gian vừa qua đã cho thấy gần như 100% các doanh nghiệp thuỷ sản Việt nam xuất khẩu theo giá FOB, cho nên toàn bộ việc giao hàng cho khách hàng là tại Việt nam, toàn bộ hoạt động phân phối bán hàng ở thị trường Mỹ là do đối tác năm giữ. Xuất khẩu thuần túy theo phương thức bán hàng qua trung gian như vậy về lâu dài khó duy trì và phát triển được một cách vững trắc tại thị trường Mỹ, khó có thể phát hiện được những nhu cầu mới để kịp thời đáp ứng, hiệu quả từ hoạt động xuất khẩu sẽ không cao. Cần phải hoàn thiện phương thức xuất khẩu theo hướng từng bước tiến tới xuất khẩu trực tiếp, từng bước tiến tới phân phối thuỷ sản trực tiếp tại thị trường Mỹ. Để thực hiện được giải pháp này đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản phải chủ động nghiên cứu và nắm vững hệ thống phân phối hàng thuỷ  sản trên thị trường Mỹ, nghiên cứu kinh nghiệm của các nước  đã rất thành công khi xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trườn mỹ như ; Canada, Thái lan, Chile, Trung quốc.  Đặc biệt cần phải tận dụng được đông đảo đội ngũ những người Việt kiều,  Hoa kiều để đưa hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ. Bên cạnh đó, cần phải có sự tài trợ một phần của Nhà nước, hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản xây dựng hoặc thuê mướn lâu dài kho bãi ở thị trường mỹ để tổ chức tham gia bán buôn ở nước này, tổ chức hội nghị khách hàng mua thuỷ sản xuất khẩu tại Mỹ.

3.3.6 Giải pháp hỗ trợ từ phía Nhà nước đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản.

Có thể nói, Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển thuỷ sản nói chung và đặc biệt là phát triển xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ. Việt nam có nền kinh tế chưa phát triển do đó sự phát triển Ngành thuỷ sản mang nhiều yếu tố tự phát thiếu ổn định, chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro. để hướng nền thuỷ sản như thế tiếp cận với thị trường thuỷ sản thế giới nói chung và thị trường mỹ nói riêng có hiệu quả thì vai trò của Nhà nước là rất quan trọng: nhà nước vừa đóng vai trò của nhạc trưởng điều tiết ngành thuỷ sản phát triển đúng hướng vừa đongs vai trò là nhà thương thuyết để tạo môi trường xuất khẩu thuỷ sản thuận lợi, là nhà can thiệp tạo ra động lực hỗ trợ các nhà kinh doanh thuỷ sản xuất khẩu. Trong những khó khăn hiên nay khi đưa hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ có những khó khăn nằm ngoài khả năng của doanh nghiệp mà doanh nghiệp không thể tự khắc phục được. Nổi cộm hiện nay đó là Việc ngày 5/10/2001 Hạ nghị viện Mỹ thông qua dự luật HR2964 chỉ cho phép sử dụng tên casfish cho riêng các loài cá nheo thuộc họ Ictaluridae ( cá tra, cá basa của Việt nam thuộc họ Pangasiidae) ngày 25/10/2001, Thượng viện Mỹ thông qua điều luật bổ sung cho dự luật HR2330 phân bổ ngân sách nông nghiệp cho năm tài chính 2002, quy định cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ( FDA ) không được dùng ngân sách cấp để làm thủ tục cho phép nhập khẩu các loài cá mang tên Catfish nếu chúng không thuộc họ Ictaluridae. Ngày 13/5/2002, Tổng thống Mỹ phê chuẩn đạo luật An ninh trang trại và đầu tư nông thôn HR2646, trong đó cấm hoàn toàn việc dùng tên Catfish trong dán nhãn, quảng cáo sản phẩm làm từ các loài cá không thuộc họ Ictalusidae, thời kỳ áp dụng 5 măm và có thể kéo dài. Ngày 28/6 /2002 vừa qua hiệp hội cá nheo Mỹ (CFA) đã kiện Việt nam bán phá giá cá tra và cá basa vào thị trường Mỹ. Tất cả những diễn biến đó đã gây bất lợi cho việc xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ nói chung và đối với riêng mặt hàng cá tra và cá basa nói riêng. Những khó khăn đó cho thấy thâm nhập vào thị trường Mỹ hoàn toàn không đơn giản khi lượng hàng thuỷ sản của chúng ta còn ít trên thị trường thì mọi vấn đề không có gì đáng nói. nhưng khi đã chiếm thị phần khá hơn, với lượng hàng và giá trị tăng nhanh hẳn sẽ xẩy ra các tranh chấp thương mại. Những khó khăn này rất cần cần có sự trợ giúp từ phía chính phủ. đặc biệt là từ Bộ thuỷ sản, Bộ ngoại giao, và Bộ thương mại, cầ phải nỗ lực giải quyết tranh chấp tránh cho phía Hoa kỳ áp dụng luật chống phá giá đối với hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt nam vào Mỹ. Ngoài ra, những yếu kém về hiểu biết thị trường, về khả năng tiếp thị cũng rất cần thiết có sự trợ giúp từ phía chính phủ và nhà nước.

Như vậy, giải pháp hỗ trợ từ phía nhà nước không hẳn chỉ từ cơ chế chính sách mà còn cả vấn đề đầu tư nâng cao năng lực cho ngành thuỷ sản, hỗ trợ thông tin, trợ giúp về mặt pháp lý, cố gắng thúc đẩy cả hai phía thực hiện nghiêm chỉnh những cam kết trong hiệp định thương mại Việt  Mỹ.

kết luận

Thuỷ sản là ngành kinh tế mang lại hiệu quả xuất khẩu cao, với tốc độ phát triển nhanh, ngành đã đưa nền kinh tế Việt nam hội nhập với kinh tế thế giới và khu vực.  Đóng góp vào những thành tích to lớn trong hoạt động xuất khẩu thuỷ sản  thời gian vừa qua một phần dưạ vào những nỗ lực to lớn của Ngành khi thâm nhập và đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trương Mỹ. Bên cạnh những thành công như tốc độ tăng trưởng cao, nhiều mặt hàng đã tìm được chỗ đứng vững chắc, bước đầu các doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu nắm vững thị trường này. Thì vần còn chứa đứng nhiều những yếu tố bất ổn định, thiếu tính bền vững, đe doạ đến kim ngạch và tốc độ tăng xuất khẩu, bởi vì đây là một thị trường quá rộng và lớn, lại cách xa Việt nam,  quy chế quản lý nhập khẩu, ngoài thuế còn cả một hàng rào kỹ thuật phức tạp cản trở việc thâm nhập thuỷ sản từ bên ngoài, phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh đã có chỗ đứng lâu dài thên thị trường. Việc nghiên cứu  phương hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu thuỷ  sản vào thị trường Mỹ có một ý nghĩa thực tiễn cao. Thị trường Mỹ có những thuận lợi và khó khắn riêng;  những nhân tố ảnh hưởng cũng đa dạng và mang tính đặc thù. Tuy nhiên, nó cũng có những bất lợi giống với  thúc đẩy xuất khẩu vào các thị trường khác như: yếu tố về cơ chế quản lý nhà nước, sự phát triển còn mạng yếu tố tự phát, thiếu sự đầu tư đồng bộ, tính cạnh tranh của thuỷ sản Việt nam chưa cao, trong khi đó nhiều đối thủ xuất khẩu khác trên thế giới đã có một nền công nghiệp thuỷ sản hoàn chỉnh, có bề dầy kinh nghiêm trong chiếm lĩnh thị trường. 

Thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường Mỹ chỉ có thể thành công khi thực hiện được các giải pháp đồng bộ ở các cấp, các ngành, sự nỗ lực của doanh nghiệp và sự hỗ trợ toàn diện của Nhà nước. Song song với việc không ngừng tìm hiểu về thị trường Mỹ, đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, nghiên cứu và khai thác có hiệu  quả những cơ hội của hiệp định thương mại Việt Mỹ đã được thông qua . 

Những phân tích đánh giá và đề xuất phương hướng giải pháp của đề tài hy vọng sẽ góp một phần nào đó  vào nỗ lực của ngành thuỷ sản trong việc tiếp tục duy trì, ổn định về tốc độ phát triển và giá trị kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ của Việt nam trong giai đoạn tới.
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